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Chương 1:    phân tích phương án-

chọn kết cấu thiết kế.

a.KHáI NIỆM CHUNG.

I.khái niệm về công tắc tơ:

Công tắc tơ là khí cụ điện dùng để đóng ngắt thường xuyên 

các mạch điện động lực, từ xa bằng tay hay tự động.

Việc đóng ngắt công tắc tơ có tiếp điểm có thể được thực hiện bằng 

điện từ, thủy lực hay khí nén. Trong đó công tắc tơ điện từ được sử 

dụng nhiều hơn cả.

II.ph©n loai:

1. Theo nguyên lý truyền động người ta chia công tắc tơ thành các 

lo¹isau:

+  Công tắc tơ đóng ngắt tiếp điểm bằng điện từ.

+  Công tắc tơ đóng ngắt tiếp điểm bằng thủy lực.

+  Công tắc tơ đóng ngắt tiếp điểm bằng khí nén.

+  Công tắc tơ không tiếp điểm.

2. Theo dạng dòng điện trong mạch:

+  Công tắc tơ điện một chiều dùng để đóng ngắt mạch điện 

một chiều. Nam châm điện của nó là nam châm điện một chiều.

+  Công tắc tơ điện xoay chiều dùng để đóng ngắt mạch điện 

xoay chiều. Nam châm điện của nó là nam châm điện xoay chiều.



Ngoài ra trên thực tế còn có loại công tắc tơ sử dụng để đóng ngắt 

mạch điện xoay chiều, nhưng nam châm điện của nó là nam châm 

điện một chiều.

III. các yêu cầu đối với công tắc tơ:

Công tắc tơ phải đóng dứt khoát, tin cậy phải đảm bảo độ bền 

nhiệt nghĩa là nhiệt độ phát nóng của công tắc tơ nhỏ hơn hoặc 

bằng nhiệt độ phát nóng cho phép:   cp .

Khi tính toán, thiết kế công tắc tơ thường phải đảm bảo lúc 

điện áp bằng 85% Ucd thì phải đủ sức hút và lúc điện áp bằng 110% 

Ucd thì cuộn dây không nóng quá trị số cho phép và công tắc tơ vẫn 

làm việc bình thường.         

Đảm bảo độ bền điện động: độ bền điện động được xác định 

bằng số lần đóng ngắt tối thiểu mà sau đó cần thay thế hoặc sửa 

chữr các tiếp điểm bị ăn mòn khi có dòng điện chạy qua tiếp điểm.

Đảm bảo độ mòn về điện đối với công tắc tơ tiếp điểm, trong ngày 

nay những loại công tắc tơ hiện đại độ mòn về điện từ (23).106 lần 

đóng ngắt.

Đảm bảo độ bền về cơ: độ mòn về cơ được xác định bằng số 

lần đóng ngắt tối đa mà chưr đòi hỏi phải thay thế hoặc sửa chữ các 

chi tiết khi không có dòng điện tiếp điểm. Ngày nay các công tắc 

tơ hiện đại độ bền cơ khí đạt 2.107 lần đóng ngắt.

iv.cấu tạo của công tắc tơ:

Công tắc tơ điện từ bao gồm những thành phần chính sau:

Hệ thống mạch vòng dẫn điện.



Cơ cấu điện từ.

Hệ thống dập hồ quang.

Hệ thống phản lực.

v.nguyên lý hoạt động của công tắc tơ:

Khi đưa dòng điện vào cuộn dây của nam châm điện sẽ tạo ra 

từ thông    và sinh ra lực hút điện từ Fđt . Do lực hút điện từ lớn 

hơn lực phản lực làm cho nắp của nam châm điện bị hút về phía 

mạch từ tĩnh. Các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ được đóng 

lại. Mạch điện thông.

Khi ngắt dòng điện của cuộn dây nam châm thì lực hút điện 

từ Fđt=0 dưới tác dụng của hệ thống lò xo sẽ đẩy phần động trở về 

vị trí ban đầu. Các tiếp điểm của công tắc tơ mở, hồ quang phát 

sinh ở tiếp điểm chính sẽ được dập tắt trong buồng dập hồ quang. 

Mạch điện ngắt.

b. phân tích phương án chọn kết cấu:

Để có một kết cấu hợp lý và phù hợp với điều kiện công nghệ 

cho công tắc tơ thiết kế. Ta tiến hành khảo sát một số loại công tắc 

tơ của một số nước đang sử dụng ở Việt Nam:

+ Công tắc tơ của Việt Nam.

+ Công tắc tơ của Liên xô.

+ Công tắc tơ của Nhật.

+ Công tắc tơ của Hàn Quốc.

+ Công tắc tơ của Trung Quốc.



Sau khi tham khảo về cơ bản công tắc tơ của các nước đều giống 

nhau. Từ đó em có nhận xét sau:

I. Mạch từ:

Trong tất cả các loại công tắc tơ của các nước nói trên người 

ta đều sử dụng mạch từ chữ  ш có cuộn dây được đặt ở giữa, trên 

hai cực từ người ta đặt vòng chống rung.

Loại này có ưu điểm: Lực hút điện từ lớn và được phân bố đều nên 

làm việc chắc chắn và tin cậy.

Các loại kiểu hút trong mạch từ: có 2 loại.

1. Hút thẳng:

Ưu điểm: có cấu tạo đơn giản dễ tháo lắp, nhỏ gọn nên kích 

thước của công tắc tơ nhỏ và gọn. Từ thông rò không đổi khi 

chuyển động, lực hút điện từ lớn.

Nhược điểm: không sử dụng được với dòng điện lớn vì độ mở 

của tiếp điểm bằng độ mở của nam châm điện. Nên nếu dùng cho 

dòng điện lớn thì độ mở của tiếp điểm lớn dẫn đến nam châm điện 

hóa. Khi đó kích thước của công tắc tơ sẽ lớn dẫn đến hay bị rung 

động.

2. Hút quay:

Ưu điểm: có cấu tạo đơn giản, độ mở tiếp điểm lớn nên sử

dụng cho các loại công tắc tơ có dòng điện lớn.

Nhược điểm: vì do cấu tạo của loại này là có hệ thống cánh 

tay đòn nên khó chế tạo và tháo lắp, kích thước công tắc tơ lớn.

II. Tiếp điểm:



Do mạch từ kiểu hút thẳng nên ta chọn tiếp điểm có dạng bắc 

cầu một pha hai chỗ ngắt. 

Kiểu này có ưu điểm: vì ta chọn như vậy bởi chỗ ngắt trong 

mạch là hai nên có khả năng ngắt nhanh, chịu được và dễ dập hồ 

quang. Đồng thời giảm hành trình chuyển động dẫn đến giảm kích 

thước của công tắc tơ. (như hình vẽ).

Trong đó:

1. Thanh dẫn tĩnh
2. Thanh dẫn động.
3. Tiếp điểm động.
4. Tiếp điểm tĩnh

2
3

4

1

Iii. Buồng dập hồ quang:

Buồng dập có tác dụng giúp ta dập tắt hồ quang nhanh nên 

phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo khả năng đóng và ngắt: nghĩa là phải đảm bảo giá 

trị dòng điện ngắt ở điều kiện cho trước.

+ Thời gian cháy hồ quang nhỏ, vùng iôn hóa nhỏ. Nếu 

không có thể chọc thủng cách điện trong buồng dập hồ quang.

+ Hạn chế ánh sáng và âm thanh.

Do tác dụng của hồ quang là rất nguy hiểm nên ta cần phải có biện 

pháp nhanh chóng dập hồ quang. 

Đối với công tắc tơ xoay chiều có hai phương án dập hồ quang chủ 

yếu là:

+ Dùng cuộn thổi từ có buồng dập là khe hở hẹp.

+ Dùng buồng dập kiểu dàn dập.



Phương pháp thứ nhất có khả năng dập hồ quang rất tốt song kết 

cấu phức tạp, thường dùng cho các loại công tắc tơ có dòng điện 

lớn làm việc ở chế độ nặng và trung bình.

Phương pháp thứ hai có kết cấu đơn giản dễ chế tạo, nhưng khả 

năng dập hồ quang kém hơn phương pháp thứ nhất. Nó được dùng 

cho công tắc tơ có dòng điện không lớn lắm.

Như vậy ở đây ta thiết kế công tắc tơ có Uđm=400 (V); Iđm=60 

(A) . Ta sẽ chọn buồng dập hồ quang là buồng dập kiểu dàn dập 

được làm từ vật liệu sắt ít cacbon. Loại này có kết cấu đơn giản dễ 

chế tạo và đơn giản trong tính toán và đảm bảo khi làm việc.
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CHƯƠNG 2: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA MÁY BIẾN ÁP

Bài số 2-1. Máy biến áp giảm áp một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, 
dòng điện không tải bằng không) có S = 500kVA, 22000/220V, MBA được nối vào lưới 
điện có điện áp 22kV, f = 60Hz, từ thông cực đại trong lõi thép lúc này là 0.0682Wb. 
Xác định số vòng của dây quấn sơ cấp. Nếu điện áp tăng 20% và tần số giảm 5%, xác 
định từ thông mới trong lõi thép.

Số vòng dây của cuộn sơ cấp:
CA

1
U 22000N 1211vg

4.44 f 4.44 60 0.0682
  

   
Từ thông trong lõi thép khi điện áp tăng và tần số giảm:

CA

1

1.2U 1.2 22000 0.0861
4.44 0.95f N 4.44 0.95 60 1211


   

    
Wb

Bài số 2-2. Máy biến áp giảm áp một pha lý tưởng điện áp 2400 - 120V, máy được nối 
vào lưới điện có điện áp 2.4kV, từ thông hình sin trong lõi thép lúc này là  = 
0.1125sin188.5t Wb. Xác định số vòng của dây quấn sơ cấp và thứ cấp.

Tần số của nguồn điện:
188.5f 30Hz

2 2


  
 

Số vòng dây của cuộn sơ cấp:
CA

1
U 2400N 160vg

4.44 f 4.44 30 0.1125
  

   
Tỉ số biến đổi điện áp:

CA

HA

U 2400a 20
U 120

  

Số vòng dây của cuộn thứ cấp:
CA

HA
U 160U 8vg

a 20
  

Bài số 2-3. Một máy biến áp một pha có công suất Sđm = 37.5kVA, U1đm = 2400V, U2đm = 
480V, f = 60Hz, tiết diện ngang của lõi thép và chiều dài trung bình của mạch từ tương 
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ứng là 95cm2 và 1.07m. Khi đặt vào dây quấn sơ cấp điện áp 2400V thì cường độ từ 
trường là 352Av/m và từ cảm cực đại 1.505T. Xác định :

a.  Tỉ số biến áp.
b.  Số vòng dây của mỗi dây quấn.
c.  Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép khi máy biến áp làm niệm vụ 

tăng áp.

Tỉ số biến đổi điện áp:
CA

HA

U 2400a 5
U 480

  

Từ thông cực đại trong lõi thép:
 = Bmax  S = 1.505  95  10-4 = 0.0143T

Số vòng dây của cuộn sơ cấp:
CA

1
U 2400N 630vg

4.44 f 4.44 60 0.0143
  

   
Số vòng dây của cuộn thứ cấp:

CA
HA

U 630U 126vg
a 5

  

S.t. đ của mạch từ: 
F = H  l = 352  1.07 = 367.64Av

Dòng điện từ hóa:

M
1

F 367.64I 2.92A
N 126

  

Bài số 2-4. Một máy biến áp   một pha  có công suất  Sđm = 2000kVA, U1đm = 4800V, 
U2đm = 600V, f = 60Hz, và chiều dài trung bình của mạch từ là 3.15m. Khi nối dây quấn 
sơ cấp vào lưới điện có điện áp 4800V thì dòng điện từ hoá bằng 2.5% dòng định mức 
sơ cấp, cường độ từ trường là 370.5Av/m và từ cảm cực đại 1.55T. Xác định :

a.  Dòng điện từ hoá để sinh ra từ thông trong lõi thép.
b.  Số vòng của mỗi dây quấn.
c.  Từ thông trong trong lõi thép
d.  Tiết diện ngang của lõi thép.

Dòng điện sơ cấp:
3

dm
1

dm

S 2000 10I 416.667A
U 4800


  

Dòng điện từ hóa:
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IM = 0.025  I1đm = 0.025  416.667 = 10.417A
Tỉ số biến đổi điện áp:

CA

HA

U 4800a 8
U 600

  

S.t.đ của cuộn sơ cấp:
F = H  l = 370.5  3.15 = 1167.075Av

Số vòng dây của cuộn sơ cấp:

1
M

F 1176.075N 112vg
I 10.41

  

Số vòng dây của cuộn thứ cấp:
1

a
N 112N 14vg
a 8

  

Từ thông cực đại trong lõi thép:
CA

max
1

U 4800 0.161
4.44 f N 4.44 60 112

   
   

Tiết diện lõi thép:
20.161S 1037.9cm

B 1.55


  

Bài số 2-5. Xét MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện 
không tải bằng không). Cuộn dây sơ cấp có 400 vòng, cuộn dây thứ cấp có 800 vòng. 
Tiết diện lõi thép là 40cm2. Nếu cuộn dây sơ cấp được đấu vào nguồn 600V, 60Hz, hãy 
tính : 

a. Từ cảm cực đại trong lõi ?
b. Điện áp thứ cấp ?

Từ thông cực đại trong lõi thép:
CA

max
1

U 600 0.00563
4.44 f N 4.44 60 400

   
   

Wb

Từ cảm cực đại trong lõi thép:
max

max 4
0.0053B 1.407T

S 40 10


  


Tỉ số biến đổi điện áp:

1

2

N 400a 0.5
N 800

  

Điện áp thứ cấp:
1

2
U 600U 1200V
a 0.5

  
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Bài số 2-6. Cho một MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng 
điện không tải bằng không) 20kVA,1200V/120V. 

a. Tính dòng định mức sơ cấp và thứ cấp ?
b. Nếu máy cấp cho tải 12kW có hệ số công suất bằng 0,8; tính dòng sơ và thứ 

cấp ?

Dòng điện định mức phía sơ cấp:
3

1dm
1dm

S 20 10I 16.667A
U 1200


  

Tỉ số biến đổi điện áp:
1dm

2dm

U 1200a 10
U 12

  

Dòng điện định mức phía thứ cấp:
2dm 1dmI a I 16.667 10 16.667A    

Dòng điện thứ cấp khi có tải:
3

2
2dm

P 12 10I 125A
U cos 120 0.8


  

 
Dòng điện sơ cấp khi có tải:

2
1

I 125I 12.5A
a 10

  

Bài số 2-7.  Cho một MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng 
điện không tải bằng không) có tỉ số vòng dây 4:1 Điện áp thứ cấp là 1200o V. Người 
ta đấu một tải Zt =  1030o  vào thứ cấp. 
Hãy tính :

a. Điện áp sơ cấp.
b. Dòng điện sơ cấp và thứ cấp ?
c. Tổng trở tải qui về sơ cấp.

Điện áp sơ cấp:
o o

1 2U aU 4 120 0 480 0 V     & &

Dòng điện thứ cấp:
o

o2
2 o

t

U 120 0I 12 30 A
Z 10 30


   



&
&

Dòng điện sơ cấp:
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o
o2

1
I 12 30I 3 30 A
a 4


   

&
&

Tổng trở tải quy đổi:
2 o o

t tZ a Z 16 10 30 160 30       

Bài số 2-8.  Cho MBA tăng áp một pha lý tưởng (không sụt áp, tổn hao, dòng điện 
không tải bằng không) 50kVA, 400V/2000V cung cấp cho tải 40kVA có hệ số công suất 
của tải 0.8 (tải R-L). Tính:

a. Tổng trở tải ?
b. Tổng trở tải qui về sơ cấp ?

Tổng trở tải:
2 2
2

t 3
t

U 2000z 100
S 40 10

   


Do tải có tính cảm với cos = 0.8 nên  = 36.87o. Do vậy ta có:
Zt = 100 36.87o

Tỉ số biến đổi điện áp:
1

2

U 400a 0.2
U 2000

  

Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp:
2 2 o o

t tZ a Z 0.2 100 36.87 4 36.87       

Bài số 2-9.  Cho MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện 
không tải bằng không) có số vòng dây là 180: 45. Điện trở sơ và thứ cấp lần lượt bằng 
0.242 và 0.076. Tính điện trở tương đương qui về sơ cấp ?

Tỉ số biến đổi điện áp:
1

2

N 180a 4
N 45

  

Điện trở thứ cấp quy đổi về sơ cấp:
2

2 2R a R 16 0.076 1.216     
Điện trở tương đương:

td 1 2R R R 0.242 1.216 1.458     
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Bài số 2-10.  Cho MBA một pha lý tưởng (không bị sụt áp, không tổn hao, dòng điện 
không tải bằng không) có số vòng dây bằng 220: 500. Phía sơ cấp đấu vào nguồn điện 
áp 220 V, phía thứ cấp cung cấp cho tải 10kVA.

a. Tính điện áp trên tải.
b. Dòng điện thứ cấp và sơ cấp ?
c. Tính tổng trở tương đương của máy nhìn từ nguồn ?

Tỉ số biến đổi điện áp:
1

2

N 220a 0.44
N 500

  

Điện áp trên tải:
1

2
U 220U 500V
a 0.44

  

Dòng điện thứ cấp:
3

2
2

S 10 10I 20A
U 500


  

Dòng điện sơcấp:
2

1
I 20I 45.454A
a 0.44

  

Tổng trở tương đương nhìn từ nguồn:
1

v
1

U 220z 4.84
I 45.454

   

Bài số 2-11. Máy biến áp một pha lý tưởng có điện áp U1/U2= 7200/240V, MBA vận 
hành tăng áp và được nối vào lưới điện có điện áp 220V, f = 60Hz, thứ cấp được nối 
với phụ tải có tổng trở 14446o. Hãy xác định : 

a. Điện áp, dòng điện thứ cấp và sơ cấp.
b. Tổng trở tải qui đổi về dây quấn sơ cấp.
c. Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến phía sơ cấp.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 240a 0.0333
U 7200

  

Điện áp thứ cấp:
1

2
U 220U 6600V
a 0.0333

  

Dòng điện thứ cấp:
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o
o2

2 o
t

U 6600 0I 45.833 46 A
Z 144 46


   



&
&

Dòng điện sơ cấp:
o

o2
1

I 45.833 46I 1375 46 A
a 0.0333


   

&
&

Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp:
2 2 o o

t tZ a Z 0.0333 144 46 0.16 46 (0.111 j0.1151)          
Công suất tác dụng phía sơ cấp:

2 2
1 tdP I R 1375 0.1111 210067.34    W

Công suất phản kháng phía sơ cấp:
2 2
1 tdQ I X 1375 0.1151 217610.9VAr   

Công suất biểu kiến:
2 2 2 2S P Q 210067.34 217610.9 302460VA    

Bài số 2-12. Máy biến áp một pha lý tưởng có tỉ số biến đổi điện áp 5:1. Phía hạ áp có 
dòng điện 15.6-32oA, khi MBA vận hành giảm áp ở lưới điện có tần số f = 50Hz và 
được nối với phụ tải có tổng trở 832o. Hãy vẽ mạch điện thay thế và xác định : 

a. Điện áp thứ và sơ cấp, dòng điện sơ cấp.
b. Tổng trở tải qui đổi về dây quấn sơ cấp.
c. Công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến phía sơ cấp.

Điện áp thứ cấp:
o o o

2 2 tU I Z 15.6 32 8 32 124.8 0 V      & &

Điện áp sơ cấp:
o o

1 2U aU 124.8 0 5 624 0 V     & &

Dòng điện sơ cấp:
o

o1
1

I 15.6 32I 3.12 32 A
a 5


   

&
&

Tổng trở tải quy đổi về sơ cấp:
2 2 o o

t tZ a Z 5 8 32 200 32 (169.61 j105.984)          
Công suất tác dụng phía sơ cấp:

2 2
1 tdP I R 3.12 169.61 1651.05    W

Công suất phản kháng phía sơ cấp:
2 2
1 tdQ I X 3.12 105.984 1031.7VAr   

Công suất biểu kiến:
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2 2 2 2S P Q 1651.05 1031.7 1946.9VA    

Bài số 2-13. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 25kVA, U1đm = 2200V, 
U2đm = 600V, f = 60Hz và các thông số như sau:

R1 = 1.4; R2 = 0.11; Rfe = 18694
X1 = 3.2; X2 = 0.25; XM = 5011

Máy biến áp đang vận hành với tải định mức khi điện áp thứ cấp định mức và hệ số 
công suất của tải là 0.8 (tải R-L). Xác định:

a.  Dòng điện không tải và dòng điện sơ cấp
    b.  Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp.

c.  Hiệu suất MBA

Sơ đồ thay thế máy biến áp như hình sau:

Tổng trở của máy biến áp khi không tải:
M Fe

o 1 1
Fe M

jX R j5011 18694Z (R jX ) (1.4 3.2j)
R jX 18694 j5011

 
     

 
     o(1254.6 4678.3j) 4843.6 75     

Dòng điện không tải:
o1

o o
o

U 2200I 0.4542 75 A
Z 4843.6 75

   


&

Dòng điện tải:
3

dm
2dm

2dm

S 25 10I 41.667A
U 600


  

Tải có cos = 0.8 chậm sau nên  = 36.87o và khi chọn góc pha ban đầu của điện áp 
bằng 0 ta có:

o
2dmI 41.667 36.87 A &

Tỉ số biến đổi điện áp:

1U

1I

jXMRfe

oI

feI MI

jX’2jX1R1 R’2'
2I

'
2U
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1

2

U 2200a 3.667
U 600

  

Dòng điện thứ cấp quy đổi:
o

o2dm
2dm

I 41.667 36.87I 11.363 36.87 A
a 3.667

    
&

&

Dòng điện sơ cấp:
o o o

1 o 2dmI I I 0.4542 75 11.363 36.87 11.724 38.24 A       & & &

Tổng trở nhánh từ hóa:
M Fe

M
Fe M

jX R j5011 18694Z (1253.2 j4675.1)
R jX 18694 j5011

 
    

 
Tổng trở tải:

o2dm
t o

2dm

U 600Z 14.4 36.87
I 41.667 36.87

    


&

&

Quy đổi tổng trở tải về sơ cấp:
2 2 o o

t tZ a Z 3.667 14.4 36.87 193.63 36.87 (154.9 j116.178)         
Tổng trở vào của máy biến áp:

M t
v 1

M t

(1253.2 j4675.1) (154.9 j116.178)Z ZZ Z 1.4 j3.2
Z Z (1253.2 j4675.1) (154.9 j116.178)

   
    

   

     o148.8 j119.4 190.753 38.74    
Điện áp sơ cấp:

1 1 vU I z 11.725 190.753 2236.6V   
Tổng tổn hao trong máy biến áp:

2 2 2 2 2 2
1 1 o M 2 2p I R I R I R 11.724 1.4 0.4542 1253.2 41.667 0.11 642          W

Công suất phụ tải:
P2 = Scos = 25000  0.8 = 20000W

Hiệu suất của máy biến áp:
2

2

P 20000 96.89%
P p 20000 642

   
 

Bài số 2-14. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 100kVA, U1đm = 
7200V, U2đm = 480V, f = 60Hz và các thông số như sau :

R1 = 3.06; R2 = 0.014; Rfe = 71400
X1 = 6.05; X2 = 0.027; XM = 17809

Máy biến áp đang vận hành với tải định mức khi điện áp thứ cấp định mức và hệ số 
công suất của tải là 0.75 (tải R-L). Tính :
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a.  Tổng trở ngắn mạch và vẽ mạch điện gần đúng của MBA khi qui đổi về phía 
sơ cấp. 

b.  Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp.
    c.  Dòng điện không tải.

Sơ đồ tương đương của máy biến áp:

Tỉ số biến đổi diện áp:
1

2

U 7200a 15
U 480

  

Tổng trở thứ cấp quy đổi về sơ cấp:
2 2 2 2

2 2 2Z a R ja X 15 0.014 j 15 0.027 3.15 j6.075         
Tổng trở ngắn mạch của máy biến áp:

o
n 1 2Z Z Z 3.06 j6.05 3.15 j6.075 6.21 j12.125 13.623 62.88          

Tổng trở nhánh từ hóa:
M Fe

M
Fe M

jX R j17809 71400Z (4181.9 j16766)
R jX 71400 j17809

 
    

 
Tổng trở tải:

2 2
2dm

t 3
dm

U 480z 2.304
S 100 10

   


Tải có cos = 0.75 chậm sau nên  = 41.41o và:
Zt = 2.30441.41o 

Quy đổi tổng trở tải về sơ cấp:
2 2 o o

t tZ a Z 15 2.304 41.41 518.4 41.41 (388.8 j342.89)         
Tổng trở nhánh thứ cấp:

2 n tZ Z Z (6.21 j12.125) (388.8 j342.89) (395.01 j355.015)         
Tổng trở vào của máy biến áp:

    M 2
v

M 2

(4181.9 j16766) (395.01 j355.015)Z ZZ
Z Z (4181.9 j16766) (395.01 j355.015)

   
 

   
       

         o(379.3 j352.6) 517.84 42.91    
Dòng điện không tải:

feI
1U '

2U
jXM

1I

Rfe

oI '
2I

jXn1Rn1

MI
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o1
o

M

U 7200I 0.4167 76 A
Z 4181.9 j16766

   


&

Dòng điện tải:
3

dm
2dm

2dm

S 100 10I 208.33A
U 480


  

o
2I 208.33 41.41 A &

Dòng điện tải quy đổi:
o

o2
2

I 208.33 41.41I 13.889 41.41 A
a 14

    
&

&

Dòng điện sơ cấp:
o o o

1 o 2I I I 0.4167 76 13.889 41.41 14.2335 42.36 A       & & &

Điện áp sơ cấp:
1 1 vU I z 14.2335 517.84 7370.7V   

Bài số 2-15. Máy biến áp giảm áp một pha hai dây quấn có Sđm = 75kVA, U1đm = 4160V, 
U2đm = 240V, f = 60Hz và các thông số như sau:

R1 = 2.16; R2 = 0.0072;
X1 = 3.84; X2 = 0.0128;

Máy biến áp đang vận hành với điện áp 270V, cung cấp cho tải có tổng trở 
1.45-38.74o. Tính :

a.  Tổng trở ngắn mạch và vẽ mạch điện gần đúng của MBA khi qui đổi về phía 
sơ cấp. 

b.  Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 4160a 17.333
U 240

  

Các thông số của mạch thứ cấp quy đổi về sơ cấp:
2 2

2 2R a R 17.333 0.0072 2.1632     

1U

1I

'
21 II 

jXn1Rn1

'
2U



19

2 2
2 2X a X 17.333 0.0128 3.8457     

Tổng trở ngắn mạch:
n 1 1 2 2Z R jX R jX 2.16 j3.84 2.1632 j3.8457 (4.3232 j7.6857)           

Dòng điện tải:
o

2 o
t

U 270I 186.206 38.74 A
Z 1.45 38.74

   


Dòng điện tải quy đổi:
o

o2
2

I 186.206 38.74I 10.743 38.74 A
a 17.333

    
&

&

Điện áp thứ cấp quy đổi:
o o

2 2U aU 17.333 270 0 4680 0 V      & &

Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp:
o o o

1 2 n 2U I Z U 10.743 38.74 (4.3232 j7.6857) 4680 0 4665.5 1.15 V          & & &

Bài số 2-16. Một máy biến áp một pha 4800/6000V, 2000kVA, 50Hz có lõi thép với 
chiều dài trung bình 3.15m. Khi máy làm nhiệm vụ hạ điện áp nó tiêu thụ dòng điện 
từ hóa bằng 2% dòng điện định mức. Cường độ từ trường trong máy là 360Av/m và 
từ cảm bằng 1.55T. Tính (a) dòng điện từ hóa; (b) số vòng dây của hai cuộn dây; (c) từ 
thông trong lõi thép; (d) tiết diện ngang của lõi thép.

Dòng điện định mức phía sơ cấp:
3

dm
dm

dm

S 2000 10I 416.667A
U 4800


  

Dòng điện từ hóa:
odm dmI 0.02 I 0.02 416.667 8.333A    

S.t.đ của cuộn sơ cấp:
F H l 360 3.15 1134Av    

Số vòng dây của cuộn sơ cấp:

1
o

F 1134N 136vg
I 8.333

  

Số vòng dây thứ cấp:
2

2 1
1

U 6000N N 136 170vg
U 4800

  

Từ thông trong lõi thép:
1

max
1 1

U 4800 0.159
4.44f N 4.44 50 136

   
 

Wb
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Tiết diện lõi thép:
2max 0.159S 0.1026m

B 1.55


  

Bài số 2-17. Dòng điện kích thích của máy biến áp một pha 480/240V, 50kVA, 50Hz 
bằng 2.5% dòng điện định mức và góc pha là 79.8o. Vẽ mạch điện tương đương và đồ 
thị véctơ khi không tải. Giả sử máy làm nhiệm vụ giảm điện áp. Tính:

a. Dòng điện kích thích.
b. Thành phần tổn hao của dòng điện kích thích.
c. Dòng điện từ hóa
d. Tổn hao trong lõi thép 

Dòng điện định mức phía sơ cấp:
3

dm
dm

dm

S 50 10I 104.167A
U 480


  

Dòng điện từ hóa:
odm dmI 0.025 I 0.025 104.167 2.604A    

Thành phần lõi thép của dòng kích thích:
o o

Fe oI I cos79.8 2.604cos79.8 0.462A  
Thành phần từ hóa của dòng kích thích:

o o
M oI I sin79.8 2.604sin79.8 2.563A  

Thông số của nhánh từ hóa:
1

Fe
Fe

U 480R 1038.96
I 0.462

   

1
M

M

U 480X 187.3
I 2.563

   

Sơ đồ thay thế và đồ thị vec tơ:

Tổn hao công suất trong lõi thép:

1038.96 j187.3480V

2.604A 0.462A 480V

2.604A

79.8o

2.563A
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2 2
Fe Fe FeP I R 0.462 1038.96 221.76    W

Bài số 2-18. Một máy biến áp một pha có công suất định mức 200kVA, 7200/460V, 
50Hz có tổn hao công suất trong lõi thép là 1100W, trong đó 74% là do từ trễ. Dòng 
điện từ hóa bằng 7.4% dòng điện định mức. Vẽ mạch điện tương đương và đồ thị véc 
tơ khi máy làm nhiệm vụ hạ điện áp. Tính (a) dòng điện từ hóa và thành phần tổn hao 
của dòng điện kích thích; (b) dòng điện kích thích; (c) hệ số công suất không tải; (d) 
tổn hao do dòng điện xoáy.

Dòng điện định mức phía sơ cấp:
3

dm
dm

dm

S 200 10I 27.78A
U 7200


  

Dòng điện từ hóa:
M dmI 0.074 I 0.074 27.78 2.08A    

Thành phần lõi thép của dòng kích thích:
Fe

Fe
1

P 1100I 0.153A
U 7200

  

Dòng kích thích:
2 2 2 2

o M FeI I I 2.08 0.153 2.086A    

Hệ số công suất khi không tải:
Fe

o
o

I 0.153cos 0.0736
I 2.086

   

Thông số của nhánh từ hóa:
1

Fe
Fe

U 7200R 47058.82
I 0.153

   

1
M

M

U 7200X 3471.55
I 2.08

   

Tổn hao do dòng điện xoáy:

47058.8 j3471.557200V

2.08A 0.153A 7200V

2.08A2.074A
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Px =  0.24  1100 = 264W

Bài số 2-19. Tổn hao công suất do từ trễ và dòng điện xoáy trong máy biến áp một pha 
75kVA, 480/120V, 50Hz làm nhiệm vụ nâng điện áp tương ứng là 215W và 115W. 
Dòng điện từ hóa bằng 2.5% dòng điện định mức. Vẽ mạch điện tương đương gần 
đúng và đồ thị véctơ và tính (a) dòng điện kích thích; (b) hệ số công suất không tải; (c) 
công suất phản kháng đưa vào khi không tải.

Dòng điện định mức phía sơ cấp:
3

dm
dm

dm

S 75 10I 625A
U 120


  

Dòng điện từ hóa:
M dmI 0.025 I 0.025 625 15.625A    

Thành phần lõi thép của dòng kích thích:
Fe

Fe
1

P 215 115I 2.75A
U 120


  

Dòng kích thích:
2 2 2 2

o M FeI I I 15.625 2.75 15.87A    

Hệ số công suất khi không tải:
Fe

o
o

I 2.75cos 0.173
I 15.87

   

Thông số của nhánh kích thích:
1

Fe
Fe

U 120R 4.364
I 2.75

   

1
M

M

U 120X 7.68
I 15.625

   

Công suất phảm kháng khi không tải:
2 2

o M MQ I X 15.625 7.68 1874     VAr

4.364 j7.68120V

15.87A 2.75A 120V

15.87A15.625A
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Bài số 2-20. Một máy biến áp lý tưởng một pha 480/120V, 50Hz có dây quấn cao áp nối 
với lưới có điện áp 460V và dây quấn hạ áp nối với tải 2432.80. Tính (a) điện áp và 
dòng điện thứ cấp; (b) dòng điện sơ cấp; (c) tổng trở vào nhìn từ phía sơ cấp; (d) công 
suất tác dụng, công suất phản kháng và dung lượng mà tải tiêu thụ.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1dm

2dm

U 480a 4
U 120

  

Điện áp thứ cấp:
1

2
U 460U 115V
a 4

  

Dòng điện thứ cấp:
o2

2 o
t

U 115I 3.51 32.8 A
Z 24 32.8

   


&
&

Dòng điện sơ cấp:
o

o2
1

I 3.51 32.8I 0.877 32.8 A
a 4


   

&
&

Tổng trở vào nhìn từ phía sơ cấp:
1

1 o
1

U 460Z 524.52
I 0.877 32.8

   


&

&

Công suất tác dụng của tải:
o

2 2 2 2P U I cos 115 3.51 cos32.8 339.3      W
Công suất phản kháng của tải:

o
2 2 2 2Q U I sin 115 3.51 sin32.8 218.67      VAr

Công suất tác dụng của tải:
2 2 2S U I 115 3.51 403.65    VA

Bài số  2-21. Một máy biến áp lý tưởng một pha 200kVA, 2300/230V, 50Hz, làm nhiệm 
vụ hạ điện áp cung cấp cho một tải 150kVA, cos = 0.654 chậm sau. Tính (a) dòng điện 
thứ cấp; (b) tổng trở tải; (c) dòng điện sơ cấp.

Dòng điện thứ cấp:
3

t
2

2

S 150 10I 652.174A
U 230


  

Tổng trở tải:
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2 2
2

t 3
t

U 230z 0.3527
S 150 10

   


Do cost = 0.654 chậm sau nên  = 49.16o. Vậy:
o

tZ 0.3527 49.16  
Tỉ số biến đổi điện áp:

1

2

U 2300a 10
U 230

  

Dòng điện sơ cấp:
2

1
I 653.174I 65.2174A
a 10

  

Bài số 2-22- Một máy biến áp 100kVA, 50Hz, 7200/480V có các thông số:
RCA = 2.98; XCA = 6.52
RHA = 0.021 XHA = 0.031

Tính tổng trở tương đương của máy biến áp (a) quy đổi về phía hạ áp; (b) quy đổi về 
phía cao áp.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 7200a 15
U 480

  

Tổng trở tương đương khi quy đổi về cao áp:
2 2

HA HAR a R 15 0.021 4.725     
2 2

HA HAX a X 15 0.031 6.975     

tdCA CA CA HA HAZ R jX R jX (7.705 j13.495)       
Tổng trở tương đương khi quy đổi về hạ áp:

CA
CA 2 2

R 2.98R 0.0132
a 15

    

CA
CA 2 2

X 6.52X 0.02898
a 15

    

tdHA HA HA CA CAZ R jX R jX (0.0342 j0.05998)       

Bài số 2-23. Một máy  biến áp  30kVA,  50Hz, 2400/600V có các thông số: 
RCA = 1.86,  XCA = 3.41 , XMCA = 4962, 
RHA = 0.15, XHA = 0.28, RfeCA = 19501. 
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Tính tổng trở tương đương của máy biến áp (a) quy đổi về phía hạ áp; (b) quy đổi về 
phía cao áp.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 2400a 4
U 600

  

Tổng trở tương đương khi quy đổi về cao áp:
2 2

HA HAR a R 4 0.15 2.4     
2 2

HA HAX a X 4 0.28 4.48     

tdCA CA CA HA HAZ R jX R jX (4.26 j7.89)       
Tổng trở tương đương khi quy đổi về hạ áp:

CA
CA 2 2

R 1.86R 0.11625
a 4

    

CA
CA 2 2

X 3.41X 0.2131
a 4

    

tdHA HA HA CA CAZ R jX R jX (0.266 j0.493)       

Bài số 2-24. Một máy  biến áp  25kVA,  50Hz, 2200/600V làm nhiệm vụ hạ điện áp có 
các thông số:  

RCA = 1.4,   XCA = 3.2,  XMCA = 5011,   
RHA = 0.11,   XHA = 0.25, RfeCA = 18694.

Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện áp đưa vào để có công suất đưa ra 25kVA ở 
điện áp 600V và hệ số công suất cos = 0.8 chậm sau; (b) thành phần tải của dòng điện 
sơ cấp; (c) dòng điện kích thích.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 2200a 3.67
U 600

  

Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp:
2 2

HA HAR a R 3.67 0.11 1.48     
2 2

HA HAX a X 3.67 0.25 3.36     
Tổng trở tải:

2 2
2

t 3
t

U 600z 14.4
S 25 10

   


Do cost = 0.8 chậm sau nên  = 36.87o. Vậy:
o

tZ 14.4 36.87  
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Tổng trở tải quy đổi:
2 2 o o

t tZ a Z 3.67 14.4 36.87 193.95 36.87 (155.16 j116.37)         
Mạch điện thay thế:

Dòng điện tải quy đổi:
o2

2 o
t

aU 3.67 600I 11.35 36.87 A
Z 193.95 36.87

    
 

&
&

Điện áp đưa vào máy biến áp:
CA 2 CA CA HA HA tU I (R jX R jX Z )       & &

        o11.35 36.87(1.4 j3.2 1.48 j3.36 155.16 j116.37) 2275.3 0.997 V        
Thành phần từ hóa của dòng kích thích:

o
o1

M
M

U 2275.3 0.997I 0.45 89 A
jX j5011


   

&
&

Thành phần lõi thép của dòng kích thích:
o

o1
Fe

Fe

U 2275.3 0.997I 0.12 0.997 A
R 18694


   

&
&

Dòng điện kích thích:
o o o

o Fe MI I I 0.45 89 0.12 0.997 0.12 j0.4479 0.4658 74 A         & & &

Dòng điên sơ cấp:
o o

1 o 2I I I 0.4658 74 11.35 36.87 (9.2 j7.26)A       & & &

Thành phần dòng điện tải của dòng điện sơ cấp:
It = 9.2A

Bài số 2-25. Một máy biến áp một pha 100kVA, 50Hz, 7200/480V có các thông số như 
sau: 

RCA = 3.06,   XCA = 6.05,  XMCA = 17809,   

Z’t = a2Zt

a2jXHA a2RHA
jXCA

vZ

1I& RCA

oI&

MI
jXM

M

feI

Rfe

2U&

a/II 2t1
 

1U

Zn1
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RHA = 0.014,   XHA = 0.027, RfeCA = 71400. 
Máy biến áp cung cấp dòng điện định mức ở điện áp 480V, cos = 0.75 chậm sau. 

Vẽ mạch tương đương và tính (a) điện trở và điện kháng ngắn mạch (tương đương) 
quy đổi về phía cao áp; (b) tổng trở vào mba bao gồm cả tải và khi không tải; (c) thành 
phần dòng điện tải phía cao áp; (d) điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp.

Mạch điện tương đương của máy biến áp:

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 7200a 15
U 480

  

Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp:
2 2

HA HAR a R 15 0.014 3.15     
2 2

HA HAX a X 15 0.027 6.075     

tdCA CA CA HA HAZ R jX R jX    

          o(3.06 j6.05) (3.15 j6.075) (6.21 j12.13) 13.62 62.88        
Tổng trở tải:

2 2
2

t 3
t

U 480z 2.3
S 100 10

   


Do cost = 0.75 chậm sau nên  = 41.41o. Vậy:
o

tZ 2.3 41.41  
Tổng trở tải quy đổi:

2 2 o o
t tZ a Z 15 2.3 41.41 (388.12 j342.3) 517.5 41.41         

Tổng trở không tải của máy biến áp:
oFe M

M
Fe M

R jX 71400 j17809Z 4181.9 +16766 = 17280 76
R jX 71400 j17809

 
    

 
Tổng trở vào của máy biến áp:

tdCA t M
v

tdCA t M

(6.21 j12.13 388.12 j342.3) (4181.9 j16766)(Z Z ) ZZ
(Z Z ) Z (6.21 j12.13 388.12 j342.3) (4181.9 j16766)

      
 

      

Z’t = a2Zt

a2jXHA a2RHA
jXCA

vZ

1I& RCA

oI&

MI
jXM

M

feI

Rfe

2U&

a/II 2t1
 

1U

Zn1
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                 o378.66 +j352 = 516.98 42.9  
Dòng điện tải quy đổi:

o2
2 o

t

aU 15 480I 13.91 41.41 A
Z 517.5 41.41

    
 

&
&

Điện áp đưa vào máy biến áp:
CA 2 CA CA HA HA tU I (R jX R jX Z )       & &

     o o13.91 41.41 (3.06 j6.05 6.21 j12.13 388.12 j432.3) 7464.5 0.82 V         
Thành phần từ hóa của dòng kích thích:

o
oCA

M
M

U 7464.5 0.82I 0.42 89.2 A
jX j17809


   

&
&

Thành phần lõi thép của dòng kích thích:
o

o1
Fe

Fe

U 7464.5 0.82I 0.105 0.82 A
R 71400


   

&
&

Dòng điện kích thích:
o o o

o Fe MI I I 0.42 89.2 0.105 0.82 0.1113 - 0.4484j 0.462 76 A        & & &

Dòng điên sơ cấp:
o o

1 o 2I I I 0.462 76 13.91 41.41 (10.54 j9.65)A       & & &

Thành phần dòng điện tải của dòng điện sơ cấp:
It = 10.54A

Bài số 2-26. Một máy biến áp một pha 75kVA; 50Hz; 4160/240V làm nhiệm vụ hạ điện 
áp cung cấp cho tải 1.45-38.740 ở điện áp 270V.  Các thông  số  của  máy biến áp là: 
RCA = 2.16,   XCA = 3.48, RHA = 0.0072,   XHA = 0.0128. Vẽ mạch tương đương và
tính (a) tổng trở tương đương quy đổi về phía cao áp; (b) tổng trở vào; (c) điện áp cao 
áp khi điện áp trên tải là 270V; (d) vẽ đồ thị véc tơ dòng điện và điện áp phía hạ áp; (e) 
xác định hệ số công suất phía cao áp.

Tỉ số biến đổi điện áp của máy biến áp:
1

2

U 4160a 17.33
U 240

  

Tổng trở hạ áp quy đổi về cao áp:
2 2

HA HAR a R 17.33 0.0072 2.16     
2 2

HA HAX a X 17.33 0.0128 3.85     

tdCA CA CA HA HAZ R jX R jX    

          o(2.16 j3.84) (2.16 j3.85) (4.32 j7.69) 8.82 60.67        
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Tổng trở tải quy đổi:
2 2 o o

t tZ a Z 17.33 1.45 38.74 (339.8 j272.62) 435.64 38.74         
Mạch điện tương đương của máy biến áp:

Tổng trở vào của máy biến áp:
v tdCA tZ Z Z 4.32 j7.69 339.8 j272.62 344.1 264.9j 434.3 37.59          

Dòng điện tải quy đổi:
o2

2 o
t

aU 17.33 270I 10.74 38.74 A
Z 435.64 38.74

    
 

&
&

Điện áp đưa vào máy biến áp:
o o o

CA 2 vU I Z 10.74 38.74 434.3 37.594 4665.6 1.14 V      & &      
Dòng điên sơ cấp:

o
1 2I I 10.74 38.74 A  & &

Hệ số công suất phía cao áp:
cos(38.74o + 1.14o) = 0.767



Z’t = a2Zt

a2jXHA a2RHA
jXCA

vZ

1I& RCA

oI&

MI
jXM

M

feI

Rfe

2U&

a/II 2t1
 

1U

Zn1
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BỘ CÔNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

TTTN – TH ĐIỆN
Bộ môn : THIẾT BỊ ĐIỆN

            

                

 

    

Biên soạn:Biên soạn:Biên soạn:Biên soạn:        BẠCH THANH QUÝ – VĂN THỊ KIỀU NHI – NINH VĂNBẠCH THANH QUÝ – VĂN THỊ KIỀU NHI – NINH VĂNBẠCH THANH QUÝ – VĂN THỊ KIỀU NHI – NINH VĂNBẠCH THANH QUÝ – VĂN THỊ KIỀU NHI – NINH VĂN
TIEÁNTIEÁNTIEÁNTIEÁN

Lưu hành nội bộLưu hành nội bộLưu hành nội bộLưu hành nội bộ

    THÁNG 09/ 2004

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT
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LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nền
kinh tế đang trên đà phát triển, việc sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện vào
trong xây lắp các khu công nghiệp, khu chế xuất - liên doanh, khu nhà cao tầng
ngày càng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử
dụng rất cần thiết cho sinh viên - học sinh ngành Điện. Ngoài ra cần phải cập
nhật thêm những công nghệ mới đang không ngừng cải tiến và nâng cao các
thiết bị điện, khí cụ điện được các hãng sản xuất lớn như: Merlin Gerin,
Teùleùmeùcanique, General Electric, Siemens….

Quyển giáo trình này được biên soạn gồm bốn phần:
- Phần 1  : Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện.
- Phần 2 : Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử  dụng khí cụ

điện hạ áp.
- Phần 3 : Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp.
- Phần 4 : Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành.
Trong mỗi phần được trình bày cụ thể hình dạng thực tế và ví dụ tính toán

chọn lựa cụ thể cho các khí cụ điện nhằm giúp cho sinh viên - học sinh có thể
ứng dụng vào thực tế.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn có sai sót, kính mong được ủng hộ và
góp ý chân thành từ quý độc giả.

                                                           BIÊN SOẠN
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PHẦN 1  :

LÝ THUYẾT CƠ BẢN

CỦA KHÍ CỤ ĐIỆN
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CHƯƠNG 1:
LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN

Khi lưới điện xảy ra sự cố ngắn mạch, dòng điện sự cố gấp chục lần dòng
điện định mức. Dưới tác dụng của từ trường, các dòng điện này gây ra lực điện
động làm biến dạng dây dẫn và cách điện nâng đỡ chúng.

Như vậy khí cụ điện có khả năng chịu lực tác động phát sinh khi có dòng
điện ngắn mạch chạy qua là một tiêu chuẩn không thể thiếu của khí cụ điện.
được gọi là tính ổn định điện động.
I .I .I .I .    PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LỰC ĐIỆN ĐỘNG

Có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau để tính lực điện động:
1.1.1.1.    Phương pháp dựa trên sự tác dụng giữa dòng điện đặt trong từ trường và

cảm ứng từ của từ trường đó.
Gọi :

i là dòng điện chạy qua dây dẫn (A).
l là chiều dài dây dẫn điện.
dl là một nguyên tố của chiều dài dây dẫn điện.
B là cảm ứng từ (do dòng điện khác tạo ra).
� là góc giữa dây dẫn 1 và cảm ứng từ  B.
F là lực điện động.

  Khi có dòng điện i chạy qua một nguyên tố dây dẫn dl đặt trong từ
trường  có cảm ứng từ B thì sẽ sinh ra lực điện động tác dụng lên nguyên tố
này:

dF = i.B.dl.sin�
  Khi xét lực trên cả đoạn dây l:

�� sin....sin..
00

lBidlBidFF
ll

 

  Khi dây dẫn đặt vuông góc với cảm ứng từ thì � = 90PP

o
PP :

F = i.B.l
 2. Phương pháp dựa trên sự cân bằng năng lượng của hệ thống dây dẫn.

Gọi :
W là năng lượng điện từ.
x là đoạn đường dịch chuyển theo hướng tác dụng của lực.
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F là lực điện động cần tính.
Như vậy lực điện động được tính qua năng lượng điện từ:

x
W

F 

 Hệ thống gồm hai mạch vòng:
Năng lượng điện từ của hệ thống là:

21
2
22

2
11 ....

2

1
..

2

1
iiMiLiLW 

Trong đó:
LBB1BB, LBB2BB là điện cảm của các mạch vòng.
iBB1BB, iBB2  BBlà dòng điện chạy trong các mạch vòng.
M là điện cảm tương hỗ.

 Hệ thống là mạch vòng độc lập:

inii
i

iLAW ...
2

1
..

2

1
..

2

1
..

2

1 22 




Trong đó:
L là điện cảm của mạch vòng độc lập
iBB  BBlà dòng điện chạy trong mạch vòng.
� là từ thông móc vòng.
 là từ thông.
n là số vòng dây trong mạch vòng.

Lực tác dụng trong mạch vòng sẽ hướng theo chiều sao cho điện cảm, từ
thông móc vòng và từ thông khi biến dạng mạch vòng dưới tác dụng của lực này
tăng lên
II .II .II .II .    TÍNH TOÁN LỰC ĐIỆN ĐỘNG GIỮA CÁC DÂY DẪN SONG SONG

Khi hai dây dẫn đặt song song, lực điện từ sinh ra được tính theo công thức:

dx
ax

x

ax

xl
ii

a
F

l
o
























2

0
2222

1
21

)1(
..

4



Trong đó:
- lBB1BB, lBB2BB là chiều dài của hai dây dẫn song song.
- iBB1BB, iBB2BB là dòng điện qua hai dây dẫn song song.
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- BBoBB là độ dẫn từ của không khí, BBoBB=4.10PP

-7
PPH/m.

- a là khoảng cách giữa hai dây dẫn.
- x là đoạn đường dịch chuyển theo hướng tác dụng của lực.
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 1. Hai dây dẫn song song có cùng chiều dài

























l
a

l
a

a
l

iiF o
2

21 1
2
...

4



Khi khoảng cách giữa dây dẫn bé đáng kể so với chiều dài của chúng:

a
l

iiF o 2
...

4 21





 2. Hai dây dẫn song song không cùng chiều dài

Trong đó:
CBB1BB, CBB2BB là khoảng cách đường chéo

cùa hai dây dẫn.
BBB1BB, BBB2BB là khoảng cách đường chéo

cùa hai dây dẫn.

Lực điện động sinh ra:

   







 


a
BBCC

a
l

iiF o 2121
21 .
2
...

4



iiii BBBBBBBB

1111

iiii BBBBBBBB

2222
llll BBBBBBBB

aaaa BBBBBBBB

-                           l                          l                          l                          l BBBBBBBB1111 BBBBBBBB = l = l = l = l BBBBBBBB2222 BBBBBBBB = l = l = l = l
- Lực điện sinh ra:Lực điện sinh ra:Lực điện sinh ra:Lực điện sinh ra:

iiii BBBBBBBB

1111

iiii BBBBBBBB

2222
llll BBBBBBBB

2222

aaaa BBBBBBBB

llll BBBBBBBB

1111

CCCC BBBBBBBB1111

CCCC BBBBBBBB2222

BBBB BBBBBBBB2222

BBBB BBBBBBBB1111
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III .III .III .III .    TÍNH TOÁN LỰC ĐIỆN ĐỘNG LÊN VÒNG DÂY, GIỮA CÁC
CUỘN DÂY

 1. Tính toán lực trong vòng dây:
R là bán kính của vòng dây dẫn.
2r là đường kính của dây dẫn.
I là dòng điện chảy trong dây dẫn.
Lực tác động:









 75,0

8
ln.

2
2

r
R

iF o

 2. Tính toán lực trong vòng dây:

Lực tác động:

22

1
21

.
..

ch

hR
iiF o


 

RRRR

2r2r2r2r

iiii

FFFF

FFFF FFFF

FFFF
FFFF

2R2R2R2R BBBBBBBB

1111

2R2R2R2R BBBBBBBB

2222

cccc BBBBBBBB

hhhh BBBBBBBB

RRRR BBBBBBBB2222 BBBBBBBB > R > R > R > R BBBBBBBB1111 BBBBBBBB
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IV .IV .IV .IV .    LỰC ĐIỆN ĐỘNG TRONG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU- CỘNG
HƯỞNG CƠ KHÍ.
 1. Lực điện động trong dòng điện xoay chiều một pha:

Dòng điện xoay chiều một pha biến đổi theo quy luật:
i = IBBmBB.sint

trong đó: IBBmBB là biên độ của dòng điện,  là tần số góc.
Nếu các dòng điện trong các dây dẫn có cùng chiều thì các dây dẫn bị hút

vào nhau với lực:

t
FFt

IctIcF mm
mm 


 2cos.

222

2cos1
.sin.. 222






c là hằng số = 
a
lo 2.

4



FBBmBB là trị số lực cực đại.
 2. Lực điện động trong dòng điện xoay chiều ba pha:

Dòng điện xoay chiều ba pha biến đổi theo quy luật:
iBB1BB = IBBmBB.sint

























3

4
sin.

3

2
sin.

3

2

tIi

tIi

m

m

Lực tác dụng lên dây dẫn của pha 1:
FBB1BB = FBB12BB + FBB13BB

FBB12BB là lực điện động giữa các dây dẫn của pha 1 và 2.
FBB13BB là lực điện động giữa các dây dẫn của pha 1 và 3.






















































3

4
sin
2

1

3

2
sin.sin..

3

4
sin.sin..

2

1

3

2
sin.sin..

2
1

2
13

2
12

tttIcF

ttIcF

ttIcF

m

m

m

Tương tự, ta có:
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FBB2BB = FBB21BB + FBB23BB = 
























 

3

4
sin
2

1
sin.

3

2
sin.. 2 tttIc m

FBB3BB = - FBB1BB = 
























 

3

4
sin
2

1

3

2
sin.sin.. 2 tttIc m

 3. Cộng hưởng cơ khí:
Trong trường hợp khi tần số của thành phần biến thiên của lực gần với tần

số riêng của dao động cơ khí sẽ sinh ra hiện tượng cộng hưởng. Hiện tượng này
có khả năng phá hỏng khí cụ điện .

Thông thường, người ta chọn tần số riêng của các dao động cơ khí lớn hơn
gấp đôi tần số của lực.
V .V .V .V .    ỔN ĐỊNH LỰC ĐIỆN ĐỘNG.

Độ bền cơ khí của vật liệu phụ thuộc không chỉ vào độ lớn của lực mà còn
phụ thuộc vào chiều, độ dài thời gian tác động và độ dốc tăng lên. Khí cụ điện
ổn định lực điện động phải thỏa mãn:

- Việc tính toán lực điện động: tính theo dòng điện xung của hiện tượng
ngắn mạch.

- Việc tính toán độ bền động học khi có hiện tượng công hưởng.
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CHƯƠNG 2:
PHÁT NÓNG KHÍ CỤ ĐIỆN

I .I .I .I .    KHÁI NIỆM
Khi khí cụ điện làm việc lâu dài trong các mạch dẫn điện, nhiệt độ của khí

cụ điện tăng lên gây tổn thất điện năng dưới dạng nhiệt năng và đốt nóng các
bộ phận dẫn điện và cách điện của khí cụ. Vì vậy, khí cụ điện làm việc được
trong mọi chế độ khi nhiệt độ của các bộ phận phải không quá những giá trị cho
phép làm việc an toàn lâu dài.
II .II .II .II .    TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN

Tổn thất điện năng trong khí cụ điện được tính theo:

tRiQ
t

..
0

2



Q : điện năng tổn thất.
i : dòng điện trong mạch.
R : điện trở của khí cụ.
t : thời gian có dòng điện chạy qua.

Đối với dây dẫn đồng chất:

s
l

R ñmo )..1( � 


BBoBB : điện trở suất của vật liệu ở 0PP

o
PPC.

l :  chiều dài dây dẫn.
� : hệ số nhiệt độ của điện trở.
BBđmBB : nhiệt độ cho phép ở chế độ định mức.
s : tiết diện có dòng điện chạy qua.

Tùy theo khí cụ điện  tạo nên từ các vật liệu khác nhau, kích thước khác
nhau, hình dạng khác nhau sẽ phát sinh tổn thất khác nhau.
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III .III .III .III .    CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NÓNG CỦA KHÍ CỤ ĐIỆN

Sau đây là BẢNG NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP CỦA  MỘT SỐ VẬT LIỆU:

Vật liệu làm khí cụ điện Nhiệt độ cho phép (PP

o
PPC)

- Vật liệu không bọc cách điện hoặc để xa chất
cách điện.
- Dây nối ở dạng tiếp xúc cố định.
- Vật liệu có tiếp xúc dạng hình ngón.
- Tiếp xúc trượt của Cu và hợp kim Cu.
- Tiếp xúc má bạc.
- Vật không dẫn điện và không bọc cách điện.

110

75
75
110
120
110

Vật liệu cách  điện Cấp cách nhiệt
Nhiệt độ cho phép

(PP

o
PPC)

- Vải sợi, giấy không tẩm cách điện.
- Vải sợi, giấy có tẩm cách điện.
- Hợp chất tổng hợp.
- Mica, sợi thủy tinh.
- Mica, sợi thủy tinh có tẩm cách điện.
- Chất tổng hợp Silic.
- Sứ cách điện.

Y
A
E
B
F
H
C

90
105
120
130
155
180
> 180

Tùy theo chế độ làm việc khác nhau, mỗi khí cụ điện sẽ có sự phát nóng
khác nhau.
1.1.1.1.    Chế độ làm việc lâu dài của khí cụ điện:

Khi khí cụ điện làm việc lâu dài, nhiệt độ trong khí cụ cụ bắt đầu tăng  và
đến nhiệt độ ổn định thì không tăng nữa, lúc này sẽ tỏa nhiệt ra môi trường
xung quanh.

 BBBBBBBBoån ñònhoån ñònhoån ñònhoån định BBBBBBBB

 BBBBBBBBban ñaàuban ñaàuban ñaàuban đầu BBBBBBBB

t(s)t(s)t(s)t(s) BBBBBBBB
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2.2.2.2.    Chế độ làm việc ngắn hạn của khí cụ điện:
Chế độ làm việc ngắn hạn của khí cụ là chế độ khi đóng điện nhiệt độ của

nó không đạt tới nhiệt độ ổn định, sau khi phát nóng ngắn hạn, khí cụ được ngắt,
nhiệt độ của nó sụt xuống tới mức không so sánh được với môi trường xung
quanh.

3.3.3.3.    Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại của khí cụ điện:
Nhiệt độ của khí cụ điện tăng lên trong khoảng thời gian khí cụ làm việc,

nhiệt độ giảm xuống trong khoảng thời gian khí cụ nghỉ, nhiệt độ giảm chưa đạt
đến giá trị ban đầu thì khí cụ điện làm việc lặp lại. Sau khoảng thời gian, nhiệt
độ tăng lên lớn nhất gần bằng nhiệt độ giảm nhỏ nhất thì khí cụ điện đạt được
chế độ dừng.

 BBBBBBBBoån ñònhoån ñònhoån ñònhoån định BBBBBBBB

 BBBBBBBBban ñaàuban ñaàuban ñaàuban đầu BBBBBBBB

t(s)t(s)t(s)t(s) BBBBBBBB

 BBBBBBBBphát nóngphát nóngphát nóngphát nóng BBBBBBBB

 BBBBBBBBoån ñònhoån ñònhoån ñònhoån định BBBBBBBB

 BBBBBBBBban ñaàuban ñaàuban ñaàuban đầu BBBBBBBB

t(s)t(s)t(s)t(s) BBBBBBBB

 BBBBBBBBphát nóngphát nóngphát nóngphát nóng BBBBBBBB

 BBBBBBBBmaxmaxmaxmax BBBBBBBB

 BBBBBBBBminminminmin BBBBBBBB

tttt BBBBBBBBlaøm vieäclaøm vieäclaøm vieäclaøm việc BBBBBBBB tttt BBBBBBBBnghænghænghænghæ BBBBBBBB
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CHƯƠNG 3:
TIẾP XÚC ĐIỆN – HỒ QUANG ĐIỆN

I .I .I .I .    TIẾP XÚC ĐIỆN
1. Khái niệm:

Tiếp xúc điện là nơi mà dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác. Bề
mặt tiếp xúc của hai vật dẫn được gọi là tiếp xúc điện.

Các yêu cầu cơ bản của tiếp xúc điện:
+ Nơi tiếp xúc điện phải chắc chắn, đảm bảo.
+ Mối nối tiếp xúc phải có độ bền cơ khí cao.
+ Mối nối không được phát nóng quá giá trị cho phép.
+ Ổn định nhiệt và ổn định động khi có dòng điện cực đại đi qua.

 + Chịu được tác động của mội trường (nhiệt độ, chất hóa học….)
Để đảm bảo các yêu cầu trên, vật liệu dùng làm tiếp điểm có các yêu cầu:
+ Điện dẫn và nhiệt dẫn cao.
+ Độ bền chống rỉ trong không khí và trong các khí khác.
+ Độ bền chống tạo lớp màng có điện trở suất cao.
+ Độ cứng bé để giảm lực nén.
+ Độ cứng cao để giảm hao mòn ở các bộ phận đóng ngắt.
+ Độ bền chịu hồ quang cao ( nhiệt độ nóng chảy).
+ Đơn giản gia công, giá thành hạ.
Một số vật liệu dùng làm tiếp điểm: đồng, bạc, nhôm, Von-fram…

2. Phân loại tiếp xúc điện:
Dựa vào kết cấu tiếp điểm, có các loại tiếp xúc điện sau:
a) Tiếp xúc cố định:
Các tiếp điểm được nối cố định với các chi tiết dẫn dòng điện như là: thanh

cái, cáp điện, chỗ nối khí cụ vào mạch. Trong quá trình sử dụng, cả hai tiếp
điểm được gắn chặt vào nhau nhờ các bu-lông, hàn nóng hay hàn nguội.

b) Tiếp xúc đóng mở :
Là tiếp xúc để đóng ngắt mạch điện. Trong trường hợp này phát sinh hồ

quang điện, cần xác định khoảng cách giữa tiếp  điểm tĩnh và động dựa vào
dòng điện định mức, điện áp định mức và chế độ làm việc của khí cụ điện.
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c) Tiếp xúc trượt :
Là tiếp xúc ở cổ góp và vành trượt, tiếp xúc này cũng dễ sinh ra hồ quang

điện.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc:

- Vật liệu làm tiếp điểm: vật liệu mềm tiếp xúc tốt.
- Kim loại làm tiếp điểm không bị ôxy hóa.
- Lực ép tiếp điểm càng lớn thì sẽ tạo nên nhiều tiếp điểm tiếp xúc.
- Nhiệt độ tiếp điểm càng cao thì điện trở tiếp xúc càng lớn.
- Diện tích tiếp xúc.

Thông thường dùng hợp kim để làm tiếp điểm.
II .II .II .II .    HOÀ QUANG ĐIỆN
1. Khái niệm:

Trong các khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện( cầu dao, contactor,
rơle…) khi chuyển mạch  sẽ phát sinh hiện tượng phóng điện. Nếu dòng điện
ngắt dưới 0,1A và điện áp tại các tiếp điểm khoảng 250V-300V thì các tiếp
điểm sẽ phóng điện âm ỉ. Trường hợp dòng điện và điện áp cao hơn trị số trong
bảng sau sẽ sinh ra hồ quang điện.

Vật liệu làm tiếp điểm U (V) I(A)
Platin
Vàng
Bạc

Von-fram
Đồng
Than

17
15
12
17
12,3
18-22

0,9
0,38
0,4
0,9
0,43
0,03

UUUU

ZZZZ

UUUU BBBBBBBBhhhh

IIII BBBBBBBBhqhqhqhq BBBBBBBB
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2. Tính chất cơ bản của phóng điện hồ quang:
- Phóng điện hồ quang chỉ xảy ra khi các dòng điện có trị số lớn.
- Nhiệt độ trung tâm hồ quang rất lớn và trong các khí cụ có thể đến

6000- 18000PP

o
PPK.

- Mật độ dòng điện tại catốt lớn (10PP

4
PP – 10PP

5
PP)A/cmPP

2
PP.

- Sụt áp ở catôt bằng 10-20V và thực tế không phụ thuộc vào dòng điện.
3. Quá trình phát sinh và dập tắt hồ quang:

a) Quá trình phát sinh hồ quang điện:
Đối với tiếp điểm có dòng điện bé, ban đầu khoảng cách giữa chúng nhỏ

trong khi điện áp đặt có trị số nhất định, vì vậy trong khoảng không gian này sẽ
sinh ra điện trường có cường độ rất lớn (3.10PP

7
PPV/cm) có thể làm bật điện tử từ

catốt gọi là phát xạ tự động điện tử (gọi là phát xạ nguội điện tử). Số điện tử
càng nhiều, chuyển động dưới tác dụng của điện trường làm ion hóa không khí
gây hồ quang điện.

Đối với tiếp điểm có dòng điện lớn, quá trình phát sinh hồ quang phức tạp
hơn. Lúc đầu mở tiếp điểm, lực ép giữa chúng có trị sô nhỏ nên số tiếp điểm
tiếp xúc để dòng điện đi qua ít. Mật độ dòng điện tăng đáng kể đến hàng chục
nghìn A/cmPP

2
PP, do đó tại các tiếp điểm sự phát nóng sẽ tăng đến mức làm cho ở

nhau, giọt kim loại được kéo căng ra trở thành cầu chất lỏng và nối liền hai tiếp
điểm này, nhiệt độ của cầu chất lỏng tiếp tục tăng, lúc đó cầu chất lỏng bốc hơi
và trong không gian giữa hai tiếp điểm xuất hiện hồ quang điện. Vì quá trình
phát nóng của cầu thực hiện rất nhanh nên sự bốc hơi mang tính chất nổ. Khi
cầu chất lỏng cắt kéo theo sự mài mòn tiếp điểm, điều này rất quan trọng khi
ngắt dòng điện quá lớn hay quá trình đóng mở xảy ra thường xuyên.

b) Quá trình dập tắt hồ quang điện:
Điều kiện dập tắt hồ quang là quá trình ngược lại với quá trình phát sinh

hồ quang.
- Hạ nhiệt độ hồ quang.
- Kéo dài hồ quang.
- Chia hồ quang thành nhiều đoạn nhỏ.
- Dùng năng lượng bên ngòai hoặc chính nó để thổi tắt hồ quang.
- Mắc điện trở Shunt để tiêu thụ năng lượng hồ quang.
Thiết bị để dập tắt hồ quang.
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- Hạ nhiệt độ hồ quang bằng cách dùng hơi khí hoặc dầu làm nguội,
dùng vách ngăn để hồ quang cọ xát.

- Chia hồ quang thành nhiều cột nhỏ và kéo dài hồ quang bằng cách
dùng vách ngăn chia thành nhiều phần nhỏ và thổi khí dập tắt.

- Dùng năng lượng bên ngoài hoặc chính nó để thổi tắt hồ quang, năng
lượng của nó tạo áp suất để thổi tắt hồ quang.

- Mắc điện trở Shunt để tiêu thụ năng lượng hồ quang (dùng điện trở mắc
song song với hai tiếp điểm sinh hồ quang).
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PHẦN 2  :

TÌM HIỂU ĐẶC TÍNH, KẾT CẤU,

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN SỬ  DỤNG

KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP
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CHƯƠNG 2 :
KHÍ CỤ ĐIỆN  ĐÓNG NGẮT – BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN

A - CB (CIRCUIT BREAKER)

I .I .I .I .    KHÁI NIỆM  VÀ YÊU CẦU.
CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker- tiếng Anh), tên khác

như : Disjonteur (tiếng Pháp) hay Áptômát (theo Liên Xô).  CB là khí cụ điện
dùng đóng ngắt mạch điện (một pha, ba pha); có công dụng bảo vệ quá tải,
ngắn mạch, sụt áp … mạch điện.

Chọn  CB  phải thỏa ba yêu cầu sau:
+ Chế độ làm việc ở định mức của CB phải là chế độ làm việc dài hạn,

nghĩa là trị số dòng điện định mức chạy qua CB lâu tùy ý. Mặt khác, mạch
dòng điện của CB phải chịu được dòng điện lớn (khi có ngắn mạch) lúc các
tiếp điểm của nó đã đóng hay đang đóng.

+ CB phải ngắt được trị số dòng điện ngắn mạch lớn, có thể vài chục KA.
Sau khi ngắt dòng điện ngắn mạch, CB đảm bảo vẫn làm việc tốt ở trị số
dòng điện định mức.

+ Để nâng cao tính ổn định nhiệt và điện động của các thiết bị điện, hạn
chế sự phá hoại do dòng điện ngắn mạch gây ra, CB phải có thời gian cắt bé.
Muốn vậy thường phải kết hợp lực thao tác cơ học với thiết bị dập hồ quang
bên trong CB.
II .II .II .II .    CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
1. Cấu tạo:

a. Tiếp điểm
CB thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ

quang), hoặc ba cấp tiếp điểm (chính, phụ, hồ quanq).
Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm

phụ, sau cùng là tiếp điềm chính. Khi cắt mạch thì ngược lại,  tiếp điểm chính
mở trước, sau đến tiếp điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang
Như vậy hồ quang chỉ cháy trên tiếp điểm hồ quang, do đó bảo vệ được tiếp
điểm chính để dẫn điện. Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy
lan vào làm hư hại tiếp điểm chính.

b. Hộp dập hồ quang
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Để CB dập được hồ quang trong tất cả các chế độ làm việc của lưới
điện, người ta thường dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: kiểu nửa kín và
kiểu hở.

Kiểu nửa kín được đặt trong vỏ kín của CB và có lỗ thoát khí. Kiểu này
có dòng điện giới hạn cắt không quá 50KA. Kiểu hở được dùng khi giới hạn
dòng điện cắt lớn hơn 50KA hoặc điện áp lớn 1000V(cao áp).

Trong buồng dập hồ quang thông dụng, người ta dùng những tấm thép
xếp thành lưới ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đọan ngắn thuân lợi
cho việc dập tắt hồ quang.

c. Cơ cấu truyền động cắt CB
Truyền động cắt CB thường có hai cách : bằng tay và bằng cơ điện

(điện từ, động cơ điện).
Điều khiển bằng tay được thực hiện với các CB có dòng điện định mức

không lớn hơn 600A. Điều khiển bằng điện từ (nam châm điện) được ứng
dụng ở các CB có dòng điện lớn hơn (đến 1000A).

Để tăng lực điều khiển bằng tay người ta dùng một tay dài phụ theo
nguyên lý đòn bẩy. Ngoài ra còn có cách điều khiển bằng động cơ điện hoặc
khí nén.

d. Móc bảo vệ
 CB tự động cắt nhờ các phần tử bảo vệ – gọi là móc bảo vệ, sẽ tác
động khi mạch điện có sự cố quá dòng điện (quá tải hay ngắn mạch) và
sụt áp.
+ Móc bảo vệ quá dòng điện (còn gọi là bảo vệ dòng điện cực đại) để

bảo vệ thiết bị điện không bị quá tải và ngắn mạch, đường thời gian – dòng
điện của móc bảo vệ phải nằm dưới đường đặc tính của đối tượng cần bảo
vệ. Người ta thường dùng hệ thống điện từ và rơle nhiệt làm móc bảo vệ, đặt
bên trong CB.

Móc kiểu điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn dây
này được quấn tiết diện lớn chịu dòng tải và ít vòng. Khi dòng điện vượt quá
trị số cho phép thì phần ứng bị hút và móc sẽ dập vào khớp rơi tự do, làm
tiếp điểm của CB mở ra. Điều chỉnh vít để thay đổi lực kháng của lò xo, ta có
thể điều chỉnh được trị số dòng điện tác động. Để giữ thời gian trong bảo vệ
quá tải kiểu điện từ, người ta thêm một cơ cấu giữ thời gian (ví dụ bánh xe
răng như trong cơ cấu đồng hồ).
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Móc kiểu rơle nhiệt đơn giản hơn cả, có kết cấu tương tự như rơle nhiệt
có phần tử phát nóng đấu nối tiếp với mạch điện chính, tấm kim loại kép dãn
nở làm nhả khớp rơi tự do để mở tiếp điểm của CB khi có quá tải. Kiểu này
có thiếu sót là quán tính nhiệt lớn nên không ngắt nhanh được dòng điện tăng
vọt khi có ngắn mạch, do đó chỉ bảo vệ được dòng điện quá tải.

Vì vậy người ta thường sử dụng tổng hợp cả móc kiểu điện từ và móc
kiểu rơle nhiệt trong một CB. Lọai này được dùng ở CB có dòng điện định
mức đến 600A.

+ Móc bảo vệ sụt áp (còn gọi là bảo vệ điệân áp thấp) cũng thường dùng
kiểu điện từ. Cuộn dây mắc song song với mạch điện chính, cuộn dây này
được quấn ít vòng với dây tiết diện nhỏ chịu điện áp nguồn .

2. Nguyên lý hoạt động:
Sơ đồ nguyên lý của CB dòng điện cực đại và CB điện áp thấp được

trình bày trên hình bên.
         Ở trạng thái bình thường sau khi đóng điện, CB được giữ ở trạng thái
đóng tiếp điểm nhờ móc 2 khớp với móc 3 cùng một cụm với tiếp điểm động.

Bật CB ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện 5 và phần
ứng 4 không hút.

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở  nam châm
điện 5 lớn hơn lực lò xo 6 làm cho nam châm điện 5 sẽ hút phần ứng 4 xuống
làm   bật nhả móc 3, móc 5 được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các
tiếp điểm của CB được mở ra, mạch điện bị ngắt.
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Bật CB ở trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 11 và
phần ứng 10 hút lại với nhau.

Khi sụt áp quá mức, nam châm điện 11 sẽ nhả phần ứng 10, lò xo 9
kéo móc 8 bật lên, móc 7 thả tự do,  thả lỏng,  lò xo 1 được thả lỏng, kết quả
các tiếp điểm của CB được mở ra, mạch điện bị ngắt.

3. Phân loại và cách lựa chọn CB
Theo kết cấu, người ta chia CB ra ba loại: một cực, hai cực và ba cực.
Theo thời gian thao tác, người ta chia CB ra loại tác động không tức

thời và loại tác động tức thời (nhanh).
Tùy theo công dụng bảo vệ, người ta chia CB ra các loại: CB cực đại

theo dòng điện, CB cực tiểu theo điện áp, CB dòng điện ngược v.v…
Việc lựa chọn CB, chủ yếu dựa vào :
- Dòng điên tính toán đi trong mạch.
- Dòng điện quá tải.
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- Khi CB thao tác phải có tính chọn lọc.
Ngoài ra lựa chọn CB còn phải căn cứ vào đặc tính làm việc của phụ

tải là CB không được phép cắt khi có quá tải ngắn hạn thường xảy ra trong
điều kiện làm việc bình thường như dòng điện khởi động, dòng điện đỉnh
trong phụ tải công nghệ.

Yêu cầu chung là dòng điện định mức của móc bảo vệ IBBCBBB không được
bé hơn dòng điện tính toán Itt của mạch.

Tùy theo đặc tính và điều kiện làm việc cụ thể của phụ tải, người ta
hướng dẫn lựa chọn dòng điện định mức của móc bảo vệ bằng 125%, 150%
hay lớn hơn nửa so với dòng điện tính toán mạch.

Sau đây là một số hình ảnh của CB hãng Merlin Gerin

Push to tripPush to tripPush to tripPush to trip
(nhấn vào để thử(nhấn vào để thử(nhấn vào để thử(nhấn vào để thử
CB)CB)CB)CB)

Trạng thái ONTrạng thái ONTrạng thái ONTrạng thái ON

Trạng thái CB tác động có sựTrạng thái CB tác động có sựTrạng thái CB tác động có sựTrạng thái CB tác động có sự
coácoácoácoá
Trạng thái OFFTrạng thái OFFTrạng thái OFFTrạng thái OFF
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                                       CÂU HỎI PHẦN A
1. Cho biết công dụng, cấu tạo, các lọai CB
2. Hãy nêu nguyên lý họat động của các lọai CB
3. Cách chọn CB
Bài tập 1: chọn CB dùng để đóng cắt cho mạch gồm các thiết bị sau :
 10 bộ đèn. Mổi bộ có công suất sau : 40W; U dm   =220V; Cos = 0.8
 10 quạt. Mỗi quạt có công suất 60W; U dm  =220V; Cos = 0.9
Bài tập 2: Chọn CB dùng để đóng cắt cho động cơ ba pha co thông số sau:
P dm=5HP; U dm= 380V; Cos dm  =0.8; K mm  = 3
Bài tập 3 : Chọn CB để đóng cắt cho mạch 2 động cơ 3 pha có thông số
sau:
 Động cơ 1 : P 1dm  =5HP; U 1dm  = 380 V; Cos 1dm  = 0.8; K mm= 4
 Động cơ 2 : P 2dm  =7.5HP; U 2dm   = 380V; Cos 2dm = 0.85; K 2mm  = 5.
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B - CẦU CHÌ

I .I .I .I .    KHÁI NIỆM  VÀ YÊU CẦU.
Cầu chì là một loại khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh

sự  cố ngắn mạch,  thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp,
động cơ điện, thiết bị điện, mạch điện điều khiển, mạch điện thắp sáng.

Cầu chì có đặc điểm là đơn giản, kích thước bé, khả năng cắt lớn và giá
thành hạ nên được ứng dụng rộng rãi.

Các tính chất và yêu cầu của cầu chì:
- Cầu chì có đặc tính làm việc ổn định, không tác động khi có dòng điện mở

máy và dòng điện định mức lâu dài đi qua.
- Đặc tính A-s của cầu chì phải thấp hơn đặc tính của đối tượng bảo vệ.
- Khi có sự cố ngắn mạch, cầu chì tác động phải có tính chọn lọc.
- Việc thay thế cầu chì bị cháy phải dễ dàng và tốn ít thời gian.

II .II .II .II .    CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
1. Cấu tạo:

Cầu chì bao gồm các thành phần sau :
+ Phần tử ngắt mạch : đây chính là thành phần chính của cầu chì, phần tử

này phải có khả năng cảm nhận được giá trị hiệu dụng của dòng điện qua nó.
Phần tử này có giá trị điện trở suất rất bé ( thường bằng bạc , đồng, hay các vật
liệu dẫn có giá trị điện trở suất nhỏ lân cận với các giá trị nêu trên ..). Hình
dạng của phần tử  có thể ở dạng là một dây (tiết diện tròn) , dạng băng mỏng .

+ Thân của cầu chì : thường bằng thủy tinh, ceramic (sứ gốm ) hay các vật
liệu khác tương đương.  Vật liệu tạo thành thân của cầu chì phải đảm bảo được
hai tính chất :

 - Có độ bền cơ khí .
- Có độ bền về điều kiện dẫn nhiệt , và chịu đựng được các sự thay đổi

nhiệt độ đột ngột mà không  hư hỏng.
+ Vật liệu lấp đầy ( bao bọc quanh phần tử ngắt mạch trong thân cầu chì )

: thường bằng vật liệu silicat ở dạng hạt, nó phải có khả năng hâp thu được năng
lượng sinh ra do hồ quang và phải đảm bảo tính cách điện khi xảy ra hiện tượng
ngắt mạch.

+ Các đầu nối : Các thành phần này dùng định vị cố định cầu chì trên các
thiết bị đóng ngắt mạch ; đồng thời phải đảm bảo tính tiếp xúc điện tốt.
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2. Nguyên lý hoạt động:
Đặc tính cơ bản của cầu chì là sự phụ thuộc của thời gian chảy đứt với dòng

điện chạy qua (đặc tính ampe – giây). Để có tác dụng bảo vệ, đường ampe –
giây của cầu chì tại mọi điểm phải thấp hơn đặc tính của đối tượng cần bảo vệ.

+ Đối với  dòng điện định mức của cầu chì  : năng lượng sinh ra do hiệu ứng
Joule khi có dòng điện định mức chạy qua sẽ tỏa ra môi trường và không gây
nên sự nóng chảy, sự cân bằng nhiệt sẽ được thiết lập ở một giá trị mà không
gây sự già hóa hay phá hỏng bất cứ phần tử nào của cầu chì.

+ Đối với  dòng điện ngắn mạch của cầu chì : sự cân bằng trên cầu chì bị
phá hủy, nhiệt năng trên cầu chì tăng cao và dẫn đến sự phá hủy cầu chì.

 Người ta phân thành hai giai đọan khi xảy ra sự phá hủy cầu chí :
 Quá trình tiền hồ quang (tBBpBB).
 Quá trình sinh ra hồ quang (tBBaBB)

Giản đồ thời gian của quá trình phát sinh hồ quang.

Quá trình tiền hồ quang : giả sử tại thời điểm tBB0BB phát sinh sự quá dòng,
trong khoảng thời gian tBBpBB làm nóng chảy cầu chì và phát sinh ra hồ quang điện.
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Khoảng thời gian này phụ thuộc vào giá trị dòng điện tạo nên do sự cố và sự
cảm biến của cầu chì .

Quá trình phát sinh hồ quang : tại thời điểm tBBpBB hồ quang sinh ra  cho đến
thời điểm tBBtBB mới dập tắt toàn bộ hồ quang. Trong suốt quá trình này, năng lượng
sinh ra do hồ quang làm nóng chảy các chất làm đầy tại môi trường hồ quang
sinh ra; điện áp ở hai đầu cầu chì hồi phục lại, mạch điện được ngắt ra.

3. Phân loại, ký hiệu, công dụng:
Cầu chì dùng trong lưới điện hạ thế có nhiều hình dạng khác nhau, trong

sơ đồ nguyên lý ta thường ký hiệu cho cầu chì theo một trong các dạng sau :

....

F1F1F1F1

FUSEFUSEFUSEFUSE
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PP

Hình dạng của cầu chì ống, và vỏ hộp (Cầu chì của SIEMENS)

Vỏ hộp chứa cầu chìVỏ hộp chứa cầu chìVỏ hộp chứa cầu chìVỏ hộp chứa cầu chì
( Lọai 3 pha )( Lọai 3 pha )( Lọai 3 pha )( Lọai 3 pha )

Cầu chìCầu chìCầu chìCầu chì
dạng oángdaïng oángdaïng oángdaïng ống

Hộp chứa cầuHộp chứa cầuHộp chứa cầuHộp chứa cầu
chì đang ở vịchì đang ở vịchì đang ở vịchì đang ở vị
thế mở , (cầuthế mở , (cầuthế mở , (cầuthế mở , (cầu
chì có kèmchì có kèmchì có kèmchì có kèm
theo contacttheo contacttheo contacttheo contact
đóng môûñoùng môûñoùng môûñoùng mở
maïch).maïch).maïch).maïch).
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Cầu chì ở dạng ON              Cầu chì ở dạng OFF             Cầu chì ở vị thế
đạng thay thế

Sơ đồ mô tả cấu tạo bên trong một dạng cầu chì dùng kèm theo contact
đóng (ON) mở (OFF).

Cấu tạo bên trong một dạng cầu chì dùng kèm theo contact đóng (ON) mở
(OFF). Dạng cầu chì trong hình 3.2 và 3.3 không thao tác lắp đặt giống nhau.
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Hình dạng của đế dùng lắp đặt cầu chì (dạng xoay )

 Cầu chì có thể được chia thành hai dạng cơ bản, tùy thuộc vào nhiệm vụ :

+ Cầu chì  lọai g : cầu chì dạng này có khả năng ngắt mạch, khi có sự cố
quá tải hay ngắn mạch xảy ra trên phụ tải.

+ Cầu chì lọai a : cầu chì dạng này chỉ có khả năng bảo vệ duy nhất trạng
thái ngắn mạch trên tải.

Muốn phân biệt nhiệm vụ làm việc của cầu chì, ta cần căn cứ vào đặc
tuyến Ampe - giây (là đường biểu diển mô tả mối quan hệ giửa dòng điện qua
cầu chì và thời gian ngắt mạch của cầu chì).

Gọi IBBccBB : giá trị dòng điện ngắn mạch ( cc : court – circuit – Pháp văn)
       IBBsBB : giá trị dòng điện quá tải  ( s : surchage – Pháp văn).
Với cầu chì lọai g : khi có dòng IBBccBB qua mạch nó phải ngắt mạch tức thì,

và khi có dòng IBBsBB qua mạch cầu chì không ngắt mạch tức thì mà duy trì một
khỏang thời gian mới ngắt mạch (thời gian ngắt mạch và giá trị dòng IBBsBB tỉ lệ
nghịch với nhau).

Với cầu chì lọai a : nó cho phép dòng điện IBBsBB qua mạch trong thời gian
dài, và khi có dòng ngắn mạch IBBccBB qua nó,  nó không ngắt tức thì mà duy trì một
khoảng thời gian mới ngắt mạch ( thời gian ngắt mạch và giá trị dòng IBBccBB tỉ lệ
nghịch với nhau ).
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Do đó nếu quan sát hai đặc tính Ampe - giây của hai lọai cầu chì a và g;
ta nhận thấy đặc tính Ampe - giây của cầu chì lọai a nằm xa trục thời gian ( trục
tung ) và cao hơn đặc tính Ampe - giây của cầu chì lọai g.

Đặc tính ampère giây của các lọai cầu chì .
4. Các đặc tính điện của cầu chì:

 Điện áp định mức là giá trị điện áp hiệu dụng xoay chiều xuất hiện ở
hai đầu cầu chì (khi cầu chì ngắt mạch), tần số của nguồn điện trong phạm vi
48Hz đến 62Hz.

 Dòng điện định mức là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều mà
cầu chì có thể tải liên tục thường xuyên mà không làm thay đổi đặc tính của
nó.

 Dòng điện cắt  cực tiểu là giá trị nhỏ nhất của dòng điện sự cố mà dây
chì có khả năng ngắt mạch. Khả năng cắt định mức là giá trị cực đại của dòng
điện ngắn mạch mà cầu chì có thể cắt.

Sau đây là các vị trí trên biểu đồ của các dòng điện khác nhau:
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Dòng ñieänDoøng ñieänDoøng ñieänDoøng điện
ngắn maïchngaén maïchngaén maïchngaén mạch
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Hình ảnh thực tế của cầu chì hãng Merlin Gerin.
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THÍ DỤ : Một lò nung dùng điện 3 pha có công suất 18KW cần bảo vệ quá tải
và ngắn mạch bằng cầu chì. Nguồn điện 3 pha cung cấp là 230V/400V ; dòng
điện ngắn mạch cho phép đối với máy biến áp nguồn là 10KA (xem sơ đồ đơn
tuyến của hệ thống).

 1/ Chọn theo bảng sau cầu chì F1 dùng bảo vệ các sự cố nêu trên.
 2/ Gán các giá trị dòng điện vào giản đồ dòng điện.

GIẢI
1./ Dòng điện định mức qua mỗi dây dẩn đến lò nung là :

AAAA
UUUU

PPPP
IIII 2626262698989898,,,,25252525

3333....400400400400

000000000000....18181818

3333....


Khi chọn cầu chì F1, căn cứ vào giá trị dòng điện định mức, điện áp
nguồn, chức năng bảo vệ, tính chất phụ tải .. kích thước vỏ hộp chứa cầu chì.

 Dòng định mức là 26A.
 Điện áp nguồn (điện áp dây) 400V.
 Bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
 Phụ tải thuần trở (lò nung).

Tra bảng tiêu chuẩn, ta chọn lọai cầu chì sau cho F1:

Kích thước(Taille) (14 x51) , Code : gl 1432 mã số P 93393 ; dòng định
mức 32A

2./ Điền các giá trị dòng điện vào bảng

LoøLoøLoøLoø

nungnungnungnung

F1F1F1F13 dây3 dây3 dây3 dây

Các đặc tính củaCác đặc tính củaCác đặc tính củaCác đặc tính của
dòng ñieändoøng ñieändoøng ñieändoøng điện

Các đặc tính củaCác đặc tính củaCác đặc tính củaCác đặc tính của
cầu chìcầu chìcầu chìcầu chì

Dòng ñieänDoøng ñieänDoøng ñieänDoøng điện
sử duïngsöû duïngsöû duïngsöû dụng

Dòng ñieänDoøng ñieänDoøng ñieänDoøng điện
định möùcñònh möùcñònh möùcñònh mức

Dòng ñieänDoøng ñieänDoøng ñieänDoøng điện
cắt cực tiểucắt cực tiểucắt cực tiểucắt cực tiểu

Dòng ñieänDoøng ñieänDoøng ñieänDoøng điện
cắt giới hạncắt giới hạncắt giới hạncắt giới hạn

Khả naêngKhaû naêngKhaû naêngKhaû năng
cắt định mứccắt định mứccắt định mứccắt định mức

Dòng ñieänDoøng ñieänDoøng ñieänDoøng điện
ngắn maïchngaén maïchngaén maïchngaén mạch

26A26A26A26A

32A32A32A32A
1,6 x32A1,6 x32A1,6 x32A1,6 x32A
=52A=52A=52A=52A

100KA100KA100KA100KA
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                                                        CÂU HỎI PHẦN B
1- Nêu công dụng của cầu chì.
2- Cho biết cấu tạo của cầu chì gồm các thành phần nào ?
3- Cầu chì có mấy lọai. Chức năng của từng lọai cầu chì.
Bài tập 1 : Chọn cầu chì dùng để bảo vệ cho mạch gồm các thiết bị sau :
 10 bộ đèn. Mỗi bộ có công xuất sau : 40W UBBđmBB= 220V ; cos  = 0.8

      10 quạt : Mỗi quạt có công suất 60W; UBBđmBB=220V ; cos = 0.9
    Bài tập 2 : Chọn cầu chì dùng để bảo vệ cho động cơ 3 pha có thông số sau :
PBBñmBB=5HP; UBBñmBB= 380V;CosBBñmBB = 0.8; KBBmmBB= 3
   Bài tập 3: Chọn cầu chì để bảo vệ cho mạch 2 động cơ 3 pha có thông số sau:
 Động cơ 1 : PBBñmBB = 5HP; UBBñmBB =380V; CosBBñmBB =  0.8; KBBmmBB = 4
 Động cơ 2: PBBñmBB = 7.5HP; UBBñmBB=380V; CosBBñmBB= 0.85; KBBmmBB=5.
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C - THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG ĐIỆN RÒ

I .I .I .I .    KHÁI NIỆM
Cơ thể người rất nhạy cảm với dòng điện, ví dụ: dòng điện nhỏ hơn 10mA

thì người có cảm giác kim châm; lớn hơn 10mA thì các cơ bắp co quắp; dòng
điện đến 30mA đưa đến tình trạng co thắt, ngạt thở và chết người. Khi thiết bị
điện bị hư hỏng rò điện, chạm mát mà người sử dụng tiếp xúc vào sẽ nhận dòng
điện đi qua người xuống đất ở điện áp nguồn. Trong trường hợp này, CB và cầu
chì không thể tác động ngắt nguồn điện vời thiết bị, gây nguy hiểm cho người sử
dụng.

Nếu trong mạch điện có sử dụng thiết bị chống dòng điện rò thì người sử
dụng sẽ tránh được tai nạn do thiết bị này ngắt nguồn điện ngay khi dòng điện
rò xuất hiện.

Thiết bị chống dòng điện rò có một số thương hiệu:

Nước chế
tạo

Thương hiệu Ký hiệu Tên đầy đủ của ký hiệu

Anh MEM RCD Residual Circuit Devides
HAGER

Pháp MERLIN
GERIN

RCBO Residual Circuit Breakers Over

FUJI
KASUGANhật Bản

TEMPEARL
ELCB Earth Leakage Circuit Breakers

Australia CLIPSAL
Malaysia LKE

RCD
RCCB

Residual Circuit Devides
Residual Current Circuit Breakers

II .II .II .II .    CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
1. Cấu tạo:

Thiết bị chống dòng điện rò hoạt động trên nguyên lý bảo vệ so lệch,
được thực hiện trên cơ sở cân bằng giữa  tổng dòng điện vào và tổng dòng điện
đi ra thiết bị tiêu thụ điện.
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Khi thiết bị tiêu thụ điện bị rò điện, một phần của dòng điện được rẽ
nhánh xuống đất, đó là dòng điện rò. Khi đó dòng điện về theo đường dây trung
tính rất nhỏ và rơle so lệch sẽ dò tìm sự mất cân bằng này và điều khiển cắt
mạch điện nhờ thiết bị bảo vệ so lệch.

Thiết bị bảo vệ so lệch gồm hai phần tử chính:
- Mạch điện từ ở dạng hình xuyến mà trên đó được quấn các cuộn dây của

phần công suất (dây có tiết diện lớn), chịu dòng cung cấp cho thiết bị tiêu thụ
điện.

- Rơle mở mạch cung cấp được điều khiển bởi cuộn dây đo lường (dây có
tiết diện bé) cũng được đặt trên hình xuyến này, nó tác động ngắt các cực.

a) Đối với hệ thống điện một pha:

Trường hợp thiết bị điện không có sự cố: 21 II 

Trường hợp sự cố : scIII  21

L N

12

3

4

Test

RTes

RG

PE
Isc

I1 I2

In

Chú thích:
- I1 : dòng điện đi vào thiết bị tiêu thụ

điện.
- I2 : dòng điện đi từ thiết bị tiêu thụ

điện ra.
- Isc : dòng điện sự cố.
- In : dòng điện đi qua cơ thể người.
- 1: thiết bị đo lường sự cân bằng.
- 2: cơ cấu nhả.
- 3: lõi từ hình vành xuyến.

Groun
d
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21 II  do đó xuất hiện mất sự cân bằng trong hình xuyến từ, dẫn đến
cảm ứng một dòng điện trong cuộn dây dò tìm, đưa đến tác động rơle và kết quả
làm mở mạch điện.

b) Đối với hệ thống điện ba pha:

Trường hợp thiết bị điện không có sự cố: 0321  oIIII  Từ
thông tổng trong mạch từ hình xuyến bằng 0, do đó sẽ không có dòng điện cảm
ứng trong cuộn dây dò tìm.

Trường hợp thiết bị điện không có sự cố: 0321  oIIII

Từ thông tổng trong mạch từ hình xuyến không bằng 0, do đó sẽ có dòng điện
cảm ứng trong cuộn dây dò tìm, vậy cuộn dây dò tìm sẽ tác động mở các cực
điện.

c) Phân loại RCD theo cực của hệ thống điện.

Chú thích:
- I1 : dòng điện đi qua pha 1.
- I2 : dòng điện đi qua pha 2.
- I3  : dòng điện đi qua pha 3.
- Io : dòng điện đi qua dây trung tính.
- 1: cơ cấu nhả.
- 2: lõi từ hình vành xuyến.

L1L2 L3 N

1

2

I1

I2

I3

I0

RCD 4RCD 4RCD 4RCD 4
cöïccöïccöïccöïc

L1 L2 L3 N

RCD 3RCD 3RCD 3RCD 3
cöïccöïccöïccöïc

L1 L2 L3

RCD 2RCD 2RCD 2RCD 2
cöïccöïccöïccöïc

L N
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RCD tác động tức thời và RCD tác động có thời gian trễ.
III .III .III .III .    SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG ĐIỆN RÒ.
1. Sự tác động tin cậy của RCD.

- RCD tác động nhạy và tin cậy.
- Dòng điện tác động rò thực tế luôn thấp hơn dòng tác động rò danh định

( ghi trên nhãn hiệu của RCD) khoảng (2540)% khi dòng điện rò xuất hiện
tăng dần hay đột ngột.

- Thời gian tác động thực tế đều nhỏ hơn thời gian tác  động được nhà sản
xuất quy định (ghi trên nhãn hiệu) khoảng (2080)%. Thông thường thời gian
tác động cắt mạch được ghi trên nhãn hiệu của RCD là 0,1s và thời gian tác
động cắt mạch thực tế nằm trong khoảng (0,020,008)s.
2. Sự tác động có tính chọn lọc của RCD bảo vệ hệ thống điện – sơ đồ điện.

- Khi xuất hiện dòng điện rò đủ lớn ở đoạn đường dây điện hoặc phụ tải,
RCD được lắp đặt gần nhất sẽ tác động cắt mạch, tách đọan dây hoặc phụ tải bị
rò điện ra khỏi hệ thếng cung cấp điện. Như vậy đảm bảo tính chọn lọc, việc
cung cấp điện không ảnh hưởng đến phần còn lại.

- Nếu RCD lắp đặt không đúng yêu cầu kỹ thuật thì RCD đó sẽ không
tác động cắt mạch khi xuất hiện dòng điện rò ở phần đường dây hay phụ tải
tương ứng với chúng, hoặc tác động không đúng yêu cầu đã đề ra.

a) Khả năng chọn lọc tổng hợp.
Khả năng chọn lọc tổng hợp là nhắm loại trừ duy nhất thiết bị có sự cố.

Để đạt được khả năng này phải thoả hai điều kiện:
- Dòng điện so lệch dư định mức  của RCD ở phía trên phải có giá trị lớn

hơn dòng điện so lệch dư định mức  của RCD ở phía dưới.
- Thời gian tối thiểu không làm việc của RCD ở phía trên phải có giá trị

lớn hơn thời gian tối thiểu không làm việc của RCD ở phía dưới.
Ví dụ:

IIII����n'n'n'n'=300mA=300mA=300mA=300mA, , , , ttttn' n' n' n' =400ms=400ms=400ms=400ms

IIII����n'n'n'n'=30mA=30mA=30mA=30mA, , , , ttttn'n'n'n'
=100ms=100ms=100ms=100ms
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b) Khả năng chọn lọc từng phần.
Tính chọn lọc được gọi là từng phần vì nó không tiếp nhận đối với một số

giá trị dòng điện sự cố. Tính chọn lọc được thoả mãn khi các hệ quả của một số
sự cố có thể kéo theo ngắt điện từng phần hay ngắt điện toàn bộ hệ thống cung
cấp điện. sau đây là ví dụ về tính chọn lọc từng phần:

Hệ thống cung cấp điện công nghiệp với khả năng chọn lọc tổng ở ba
mức  chậm  (trễ) mức 1: chậm 200ms; mức 2: chậm 50ms; mức 3: không có thời
gian trễ. Hình ảnh thực tế của thiết bị chống dòng rò hãng Merlin Gerin.

IIII����n'n'n'n'=1A=1A=1A=1A, , , , ttttn' n' n' n' =200ms=200ms=200ms=200ms
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CHƯƠNG 3:
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY

I .I .I .I .    CẦU DAO
1. Khái quát và công dụng:

Cầu dao là một khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay, được sử
dụng trong các mạch điện có nguồn dưới 500V,dòng điện định mức có thể lên
tới vài KA.

Khi thao tác đóng ngắt mạch điện, cần đảm bảo an toàn cho thiết bị dùng
điện. Bên cạnh, cần có biện pháp dập tắt hồ quang điện, tốc độ di chuyển lưỡi
dao càng nhanh thì hồ quang kéo dài nhanh, thời gian dập tắt hồ quang càng
ngắn. Vì vậy khi đóng ngắt mạch điện,  cầu dao cần phải thực hiện một cách dứt
khoát.

Thông thường, cầu dao được bố trí đi cùng với cầu chì để bảo vệ ngắn
mạch cho mạch điện.
 2.  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại :

a. Cấu tạo:
Phần chính của cầu dao là lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, được làm bằng

hợp kim của đồng, ngoài ra bộ phận nối dây cũng làm bằng hộp kim đồng.

b. Nguyên lý hoạt động của cầu dao cắt nhanh:
Khi thao tác trên cầu dao, nhờ vào lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, mạch

điện được đóng ngắt. Trong quá trình ngắt mạch, cầu dao thường xảy ra hồ
quang điện tại đầu lưỡi dao và điểm tiếp xúc trên hệ thống kẹp lưỡi. Người sử
dụng cần phải kéo lưỡi dao ra khỏi kẹp nhanh để dập tắt hồ quang.

Do tốc độ kéo bằng tay không thể nhanh được nên người ta làm thêm lưởi
dao phụ. Lúc dẫn điện thì lưỡi dao phụ cùng lưỡi dao chính được kép trong
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ngàm. Khi ngắt điện, tay kéo lưỡi dao chính ra trước còn lưỡi dao phụ vẫn kẹp
trong ngàm. Lò xo liên kết giữa hai lưỡi dao được kéo căng ra và tới một mức
nào đó sẽ bật nhanh kéo lưỡi dao phụ ra khỏi ngàm một cách nhanh chóng. Do
đó, hồ quang được kéo dài nhanh và hồ quang bị dập tắt trong thời gian ngắn.

c. Phân loại:
Phân loại cầu dao dựa vào các yếu tố sau:
- Theo kết cấu: cầu dao được chia làm loại một cực, hai cực, ba cực  hoặc

bốn cực.
- Cầu dao có tay nắm ở giữa hoặc tay ở bên. Ngoài ra còn có cầu dao

một ngả, hai ngả được dùng để đảo nguồn cung cấp cho mạch và đảo chiều
quay động cơ.

- Theo điện áp định mức : 250V, 500V.
- Theo dòng điện định mức: dòng điện định mức của cầu dao được cho

trước bởi nhà sản xuất (thường là các lọai 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 60A, 75A,
100A, 150A, 200A, 350A, 600A, 1000A…).

- Theo vật liệu cách điện: có loại đế sứ, đế nhự, đế đá.
- Theo điều kiện bảo vệ: lọai có nắp và không có nắp (loại không có nắp

được đặt trong hộp hay tủ điều khiển).
- Theo yêu cầu sử dụng: loại cầu dao có cầu chì bảo vệ ngắn mạch hoặc

không có cầu chì bảo vệ.
Ký hiệu cầu dao không có cầu chì bảo vệ:
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Ký hiệu cầu dao có cầu chì bảo vệ:

d.  Các thông số định mức của cầu dao:
        Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức:
                     Gọi IBBttBB là dòng điện tính toán của mạch điện.

       UBBnguồnBB là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng.
  IBBñmBB BBcaàu daoBB      IBBttBB

            UBBñmBB BBcaàu daoBB    UBBnguoànBB

II. COÂNG TAÉC
1. Khái quát và công dụng:

        Công tắc là khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện có công suất
nhỏ và có dòng điện định mức nhỏ hơn 6A. Công tắc thường có hộp bảo vệ để
tránh sự phóng điện khi đóng mơ.û Điện áp của công tắc nhỏ hơn hay bằng
500V.

Công tắc hộp làm việc chắc chắn hơn cầu dao, dập tắt hồ quang nhanh
hơn vì thao tác ngắt nhanh và dứt khoát hơn cầu dao.

Một số công tắc thường gặp:

2. Phân loại và cấu tạo:

một cöïcmoät cöïcmoät cöïcmoät cực hai cöïchai cöïchai cöïchai cực ba cöïcba cöïcba cöïcba cực bốn cöïcboán cöïcboán cöïcboán cực

Công tắc ba pha hai ngảCông tắc ba pha hai ngảCông tắc ba pha hai ngảCông tắc ba pha hai ngảCông tắc ba phaCông tắc ba phaCông tắc ba phaCông tắc ba pha

Tiếp điểm thườngTiếp điểm thườngTiếp điểm thườngTiếp điểm thường
hôûhôûhôûhôû
Tiếp điểm thườngTiếp điểm thườngTiếp điểm thườngTiếp điểm thường
ñoùngñoùngñoùngñoùng

Công tắc hành trìnhCông tắc hành trìnhCông tắc hành trìnhCông tắc hành trình
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a. Cấu tạo
Cấu tạo của công tắc: phần chính là tiếp điểm đóng mở được gắn trên đế

nhựa và có lò xo để thao tác chính xác.
b. Phân loại :

- Phân loại theo công dụng làm việc, có các loại  công tắc sau:
+ Công tắc đóng ngắt trực tiếp.

+ Công tắc chuyển mạch (công tắc xoay, công tắc đảo, công tắc vạn
năng), dùng để đóng ngắt chuyển đổi mạch điện, đổi nối sao tam giác cho động
cơ.

+ Công tắc hành trình và cuối hành trình, loại công tắc này được áp
dụng trong các máy cắt gọt kim loại để điều khiển tự động hóa hành trình làm
việc của mạch điện.
3. Các thông số định mức của công tắc:

UBBđmBB: điệân áp định mức của công tắc.
 IBBđmBB: dòng điện định mức của công tắc.
Trị số điên áp định mức của công tắc thường có giá trị  500V.
Tri số dòng điên định mức của công tắc thường có giá trị  6A.
Ngoài ra còn có các thông số trong việc thử công tắc như độ bề cơ khí, độ

cách điện, độ phóng điện…
4. Các yêu cầu thử của công tắc:

Việc kiểm tra chất lượng công tắc phải thử các bước sau:
 Thử xuyên thủng: đặt điện áp 1500V trong thời gian một phút ở các

điểm cần cách điện giữa chúng.
 Thử cách điện: đo điện trở cách điện  < 2M�.
 Thử phát nóng.
 Thử công suất cắt.
 Thử độ bền cơ khí.
 Thử nhiệt độ đối với các chi tiết cách điện: các chi tiết cách điện phải

chịu đựng 100PP

o
PPC trong thời gian hai giờ mà không bị biến dạng hoặc sủi

nhám.
III. NÚT NHẤN
1. Khái quát và công dụng:

Nút nhấn còng gọi là nút điều khiển là một loại khí cụ điện dùng để đóng
ngắt từ xa các thiết bị điện từ khác nhau; các dụng cụ báo hiệu và cũng để
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chuyển đổi các mạch điện điều khiển, tín hiệu liên động bảo vệ …Ở mạch điện
một chiều điện áp đến 440V và mạch điện xoay chiều điện áp 500V, tần số
50HZ; 60HZ, nút nhấn thông dụng để khởi động, đảo chiều quay động cơ điện
bằng cách đóng và ngắt các cuôn dây của contactor nối cho động cơ.

Nút nhấn thường được đặt trên bảng điều khiển, ở tủ điện, trên hộp nút
nhấn. Nút nhấn thường được nghiên cứu, chếâ tạo làm việc trong môi trường
không ẩm ướt, không có hơi hóa chất và bụi bẩn.

Nút nhấn có thể bền tới 1.000.000 lần đóng không tải và 200.000 lần
đóng ngắt có tải. Khi thao tác nhấn nút cần phải dứt khoát để mở hoặc đóng
mạch điện.
2. Phân loại và cấu tạo:

a. Cấu tạo:
Nút nhấn gồm hệ thống lò xo, hệ thống các tiếp điểm thường hở – thường

đóng và vỏ bảo vệ.
Khi tác động vào nút nhấn, các tiếp điểm chuyển trạng thái; khi không

còn tác động, các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu.
b. Phân loại:
Nút nhấn được phân loại theo các yếu tố sau:

- Phân loại theo chức năng trạng thái hoạt động của nút nhấn, có các
loại:

+ Nút nhấn đơn:
Mỗi nút nhấn chỉ có một trạng thái (ON hoặc OFF)

Ký hiệu:

+ Nút nhấn kép:
Mỗi nút nhấn có hai trạng thái (ON và OFF)

Ký hiệu:

Tiếp điểm thường hởTiếp điểm thường hởTiếp điểm thường hởTiếp điểm thường hở

ONONONON ONONONONhoaëchoaëchoaëchoaëc

Tiếp điểm thường đóngTiếp điểm thường đóngTiếp điểm thường đóngTiếp điểm thường đóng

OFFOFFOFFOFF OFFOFFOFFOFFhoaëchoaëchoaëchoaëc

Tiếp điểm thường hởTiếp điểm thường hởTiếp điểm thường hởTiếp điểm thường hở
liên kếtliên kếtliên kếtliên kết

Tiếp điểm thường đóngTiếp điểm thường đóngTiếp điểm thường đóngTiếp điểm thường đóng
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Trong thực tế, để dễ dàng sử dụng vào tháo ráp lấp lẫn trong quá trình
sửa chữa, thường người ta dùng nút nhấn kép, ta có thể dùng nó như là dạng
nút nhấn ON hay OFF.

- Phân loại theo hình dạng bên ngoài, người ta chia nút nhấn ra thành 4
loại:

+ Loại hở.
+ Loại bảo vệ.
+ Loại bảo vệ chống nước và chống bụi.
Nút ấn kiểu bảo vệ chống nước được đặt trong một hộp kín khít để tránh

nước lọt vào.
Nút ấn kiểu bảo vệ chống bụi nước được đặt trong một vỏ cacbon đút kín

khít để chống âm và bụi lọt vào.
+ Loại bảo vệ khỏi nổ.
Nút ấn kiểu chống nổ dùng trong các hầm lò, mỏ than hoặc ở nơi có các

khí nổ lẫn trong không khí. Cấu tạo của nó đặc biệt kín khít không loạt được tia
lửa ra ngoài và đặc biệt vững chắc để không bị phá vỡ khi nổ.

- Theo yêu cầu điều khiển người ta chia nút ấn ra 3 loại: một nút, hai nút,
ba nút.

- Theo kết cấu bên trong:
+ Nút ấn loại có đèn báo.
+ Nút ấn loại không có đèn báo.

3. Các thông số kỹ thuật của nút nhấn:
UBBđmBB: điệân áp định mức của nút nhấn.
 IBBđmBB: dòng điện định mức của nút nhấn.
Trị số điên áp định mức của nút nhấn thường có giá trị  500V.
Trị số dòng điên định mức của nút nhấn thường có giá trị  5A.

Hình dạng của một số dạng nút nhấn:
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IV. PHÍCH CẮM VÀ Ổ CẮM ĐIỆN
Ổ cắm và phích cắm được dùng cấp điện, nối chuyển tiếp trong sinh hoạt

hằng ngày.
Thông thường, ổ cắm và phích cắm  được chế tạo ở điện áp 250V, dòng

điện định mức 10A, nên dây nối điện là:
+ Đối với phích cắm: tối thiểu 0,75mmPP

2
PP, toái ña 1mmPP

2
PP.

+ Đối với ổ cắm: tối thiểu  1mmPP

2
PP, toái ña 2,5mmPP

2
PP.

V. ĐIỆN TRỞ –BIẾN TRỞ
1. Khái quát – công dụng:

Điện trở dùng để thay đổi các giá trị trong mạch điện để các giá trị đó
phù hợp với điều kiện vận hành hay chế độ làm việc của các động cơ điện.
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Biến trở là điện trở nhưng có thể thay đổi được giá trị của nó nhờ các cần
gạt hoặc núm vặn. Có các loại điện trở thông dụng: điện trở mở máy và điện trở
điều chỉnh, điện trở hãm, điện trở phóng điện…

+ Điện trở mở máy là điện trở được sử dụng khi mở máy động cơ nhằm
hạn chế dòng điện khởi động cho các động cơ có công suất trung bình và lớn
(phương pháp mở máy gián tiếp) nhằm tránh sụt áp trên lưới điện và bảo vệ
động cơ phát nóng quá nhiệt độ cho phép khi có dòng khởi động lớn (P10KW).

+ Điện trở điều chỉnh: để điều chỉnh dòng điện trong mạch kích thích hay
mạch phần ứng của động cơ điện một chiều nhằm thay đổi tốc độ quay của no.ù

+ Điện trở hãm nhằm giảm dòng điện khi hãm động cơ.
+ Điện trở phóng điện để giảm điện áp khi có sự biến thiên đột ngột

nhằm giảm sự phóng điện xảy ra trong quá trình biến thiên này.
2. Cấu tạo:

Biến trở được cấu tạo bằng các dây Kim loại Al, Zn, hợp kim đồng,
thường được quấn trên các lõi từ (hình trụ tròn hình xuyến).

Biến trở cũng có thể là thanh kim lọai được đưa ra các đầu dây theo các
giá tri định trước. Biến trở đơn có thể ghép thành biến trở đôi.

 Các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất được ghi rõ trên biến trở.

                                                   CÂU HỎI CHƯƠNG 3

1) Cầu dao: nêu công dụng, cách phân loại, ký hiệu, nguyên tắc hoạt động,
cách lựa chọn.

2) Công tắc: công dụng, cấu tạo, cách lựa chọn.
3) Nút nhấn: nêu công dụng, phân loại, ký hiệu, cách lựa chọn.
4) Điện trở, biến trở: công dụng, phân loại, cấu tạo điện trở, biến trở.
5) Bài tập 1: chọn cầu dao dùng để đóng cắt cho mạch gồm các thiết bị sau:

 10bộ đèn, mỗi bộ có công suất sau: 40W; UBBđmBB=220V;cos =0.8.
 10 quạt, mỗi quạt có công suất 60W; UBBđmBB=220V; cos = 0.9.
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6) Bài tập 2: Chọn cầu dao dùng để đóng cắt cho động cơ 3 pha có thông số
sau: PBBñmBB = 5HP; UBBñmBB = 380V; cos BBñmBB = 0.8; KBBmmBB = 3.
7) Bài tập 2: Chọn cầu dao dùng để đóng cắt cho động cơ 1 pha có thông số
sau: PBBñmBB = 5HP; UBBñmBB = 220V; cos BBñmBB = 0.8; KBBmmBB = 5.

     8) Bài tập 3: chọn cầu dao để đóng cắt cho mạch điện 2 độâng cơ 3 pha có
thông số sau:

 Động cơ 1: PBBñmBB = 5HP; UBBñmBB = 380V; cos BBñmBB = 0.8; KBBmmBB = 4.
 Động cơ 2: PBBñmBB = 7.5HP; UBBñmBB = 380V; cos BBñmBB = 0.85; KBBmmBB = 5.
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CHƯƠNG 4 :
KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN MẠCH ĐIỆN

                                        A – CONTACTOR

I .I .I .I .    KHÁI NIỆM.
Contactor là một loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt các tiếp điểm, tạo

liên lạc trong mạch điện bằng nút nhấn. Như vậy khi sử dụng contactor ta có thể
điều khiển mạch điện từ xa có phụ tải với điện áp đến 500V và dòng là 600A
(vị trí điều khiển, trạng thái hoạt động của contactor rất xa vị trí các tiếp điểm
đóng ngắt mạch điện).

Phân loại contactor tùy theo các đặc điểm sau:
+ Theo nguyên lý truyền động: ta có contactor kiểu điện từ (truyền điện

bằng lực hút điện từ), kiểu hơi ép, kiểu thủy lực. Thông thường sử dụng
contactor kiểu điện từ.

+ Theo dạng dòng điện: contactor một chiều và contactor xoay chiều
(contactor 1 pha và 3 pha).
II .II .II .II .     CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
1. Cấu tạo:

Contactor được cấu tạo gồm các thành phần : cơ cấu điện từ (nam châm
điện), hệ thống dập hồ quang, hệ thống tiếp điểm (tiếp điểm chính và phụ)ï.

a.  Nam châm điện:
                 Nam châm điện gồm có 4 thành phần:

+ Cuộn dây dùng tạo ra lực hút nam châm.
+ Lõi sắt (hay mạch từ) của nam châm gồm hai phần: phần cố định, và

phần nắp di động. Lõi thép nam châm có thể có dạng EE, EI hay dạng CI.
+ Lò xo phản lực có tác dụng đẩy phần nắp di động trở về vị trí ban đầu

khi ngừng cung cấp điện vào cuộân dây.
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b.  Hệ thống dập hồ quang điện:
Khi contactor chuyển mạch, hồ quang điện sẽ xuất  hiện làm các tiếp

điểm bị cháy, mòn dần. Vì vậy cần có hệ thống dập hồ quang gồm nhiều vách
ngăn làm bằng kim loại đặt cạnh bên hai tiếp điểm tiếp xúc nhau, nhất là ở các
tiếp điểm chính của contactor.

c.  Hệ thống tiếp điểm của contactor:
Hệ thống tiếp điểm liên hệ với phần lõi từ di động qua bộ phận liên động

về cơ. Tùy theo khả năng tải dẫn qua các tiếp điểm, ta có thể chia các tiếp
điểm của contactor thành hai loại:

- Tiếp điểm chính: có khả năng cho dòng điện lớn đi qua (từ 10A đến vài
nghìn A, thí dụ khoảng 1600A hay 2250A). Tiếp điểm chính là tiếp điểm thường
hở  đóng lại khi cấp nguồn vào mạch từ  của contactor làm mạch từ contactor
hút lại.

- Tiếp điểm phụ: có khả năng cho dòng điện đi qua các tiếp điểm nhỏ hơn
5A.  Tiếp điểm phụ có hai trạng thái: thường đóng và thường hở,

Tiếp điểm thường đóng là loại tiếp điểm ở trạng thái đóng (có liên lạc với
nhau giữa hai tiếp điểm) khi cuộn dây nam châm trong contactor ở trạng thái
nghỉ (không được cung cấp điện). Tiếp điểm này hở ra khi contactor ở trạng thái
hoạt động. Ngược lại là tiếp điểm thường hở.

Như vậy, hệ thống tiếp điểm chính thường được lắp trong mạch điện động
lực, còn các tiếp điểm phụ sẽ lắp trong hệ thống mạch điều khiển (dùng điều

Trạng thái nam châm chưaTrạng thái nam châm chưaTrạng thái nam châm chưaTrạng thái nam châm chưa
huùthuùthuùthuùt

Trạng thái nam châm tạo lựcTrạng thái nam châm tạo lựcTrạng thái nam châm tạo lựcTrạng thái nam châm tạo lực
huùthuùthuùthuùt
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khiển việc cung cấp điện đến các cuộn dây nam châm của các contactor theo
quy trình định trước).
      Theo một số kết cấu thông thường của contactor, các tiếp điểm phụ có thể

được liên kết cố định về số lượng trong mỗi bộ cotactor; tuy nhiên cũng có một
vài nhà sản xuất chỉ bố trí cố định số tiếp điểm chính trên mỗi contactor; còn các
tiếp điểm phụ được chế tạo thành những khối rời riêng lẻ. Khi cần sử dụng ta chi
ghép thêm vào trên contactor, số lượng tiếp điểm phụ trong trường hợp này có
thể bố trí tùy ý.
2. Nguyên lý hoạt động của contactor:

Khi cấp nguồn điện bằng giá trị điện áp định mức của contactor vào hai
đầu của cuộn dây quấn trên phần lõi từ cố định  thì lực từ  tạo ra hút phần lõi từ
di động hình thành mạch từ kín (lực từ lớn hơn phản lực của lò xo), contactor ở

   Tiếp điểm   Tiếp điểm   Tiếp điểm   Tiếp điểm

   Tay đòn   Tay đòn   Tay đòn   Tay đòn

   Cuộn dây   Cuộn dây   Cuộn dây   Cuộn dây

  Lõi thép  Lõi thép  Lõi thép  Lõi thép

NaépNaépNaépNaép
TheùpTheùpTheùpTheùp

Contactor một chiềuContactor một chiềuContactor một chiềuContactor một chiều

  Nắp  Nắp  Nắp  Nắp
theùptheùptheùptheùp

 Tiếp điểm Tiếp điểm Tiếp điểm Tiếp điểm

  Cuộn dây hút  Cuộn dây hút  Cuộn dây hút  Cuộn dây hút

 Lõi Lõi Lõi Lõi
theùptheùptheùptheùp

Contactor xoay chiềuContactor xoay chiềuContactor xoay chiềuContactor xoay chiều
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trạng thái hoạt động. Lúc này nhờ vào bộ phận liên động về cơ giữa lõi từ di
động và hệ thống tiếp điểm làm cho tiếp điểm chính đóng lại, tiếp điểm phụ
chuyển đổi trạng thái (thường đóng sẽ mở ra, thường hở sẽ đóng lại) và duy trì
trạng thái này. Khi ngưng cấp nguồn cho cuộn dây  thì contactor ở trạng thái
nghỉ, các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu.

Các ký hiệu dùng biểu diễn cho cuộn dây (nam châm điện) trong
contactor và các loại tiếp điểm.
          Ta có nhiều tiêu chuẩn của các quốc gia khác nhau, dùng biểu diễn cho
cuộn dây và tiếp điểm của contactor; để dễ phân biệt ta có thể tóm tắt trong
bảng ký hiệu như sau:       �

KÝ HIỆU THEO TIÊU CHUẨN

CHÂU ÂU MỸ LIÊN XÔĐẠI
LƯỢNG Mạch

điều
khiển

Mạch
động lực

Mạch
điều
khiển

Mạch
động lực

Mạch
điều
khiển

Mạch
động lực

CUỘN
DÂY
(NAM
CHÂM
ĐIỆN)

TIẾP
ĐIỂM

THƯỜNG
ĐÓNG
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TIẾP
ĐIỂM

THƯỜNG
HỞ

Chú ý:
Trong một sơ đồ mạch sử dụng nhiều contactor, muốn phân biệt các cuộn

dây và tiếp điểm của contactor, ta thực hiện qui ứơc như sau:
- Ghi ký hiệu, hay mã số cho cuộn dây của contactor (thí dụ M, R, S…)
- Các tiếp điểm thuộc về contactor nào thì mang cùng mã số cuộn dây

contactor đó. Với ký hiệu cuộn dây của MỸ, ta ghi mã số cuộn dây ngay tâm
vòng tròn ký hiệu của cuộn dây, với các ký hiệu khác, ta ghi liền ngay cạnh ký
hiệu.
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III .III .III .III .    CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA  CONTACTOR.
1. Điện áp định mức:

Điện áp định mức của contactor Uđm là điện áp của mạch điện tương ứng
mà tiếp điểm chính phải đóng ngắt, chính là điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây
của nam châm điện sao cho mạch từ hút lại.

Cuộn dây hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn (85-
105)% điện áp định mức của cuộn dây. Thông số này được ghi trên nhãn đặt ở
hai đầu cuộn dây contactor, có các cấp điện áp định mức: 110V, 220V, 440V
một chiều và 127V, 220V, 380V, 500V xoay chiều.
2. Dòng điện định mức:

Dòng điện định mức của contactor Iđm là dòng điện định mức đi qua tiếp
điểm chính trong chế độ làm việc lâu dài, thời gian contactor ở trạng thái đóng
không quá 8 giờ.

Dòng điện định mức của contactor hạ áp thông dụng có các cấp là: 10A,
20A, 25A, 40A, 60A, 75A, 100A, 150A, 250A, 300A, 600A. Nếu contactor đặt
trong tủ điện thì dòng điện định mức phải lấy thấp hơn 10% vì làm kém mát,
dòng điện cho phép qua contactor còn phải lấy thấp hơn nữa trong chế độ làm
việc dài hạn.
3. Khả năng cắt và khả năng đóng:

Khả năng cắt của contactor điện xoay chiều đạt bội số đến 10 lần dòng
điện định mức với phụ tải điện cảm.

Khả năng đóng: contactor điện xoay chiều dùng để khởi động động cơ
điện cần phải có khả năng đóng từ 4 đến 7 lần IBBđmBB .
4. Tuổi thọ của contactor:

Tuổi thọ của contactor được tính bằng số lần đóng mở, sau số lần đóng
mở ấy thì contactor sẽ bị hỏng và không dùng được.
5. Tần số thao tác:

Là số lần đóng cắt contactor trong một giờ. Có các cấp: 30, 100, 120, 150,
300, 600, 1200, 1500 lần / h.
6. Tính ổn định lực điện động:

Tiếp điểm chính của contactor cho phép một dòng điện lớn đi qua
(khoảng 10 lần dòng điện định mức) mà lực điện động không làm tách rời tiếp
điểm thì contactor có tính ổn định lực điện động.
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7. Tính ổn định nhiệt:
Contactor có tính ổn định nhiệt nghĩa là khi có dòng điện ngắn mạch chạy

qua trong một khoảng thời gian cho phép, các tiếp điểm không bị nóng chảy và
hàn dính lại.

Sau đây là một số hình ảnh cụ thể của contactor.

Contactor DONGA

TIẾP ĐIỂM PHỤTIẾP ĐIỂM PHỤTIẾP ĐIỂM PHỤTIẾP ĐIỂM PHỤ

ĐẦU RA CỦA CUỘN DÂYĐẦU RA CỦA CUỘN DÂYĐẦU RA CỦA CUỘN DÂYĐẦU RA CỦA CUỘN DÂY

TIẾP ĐIỂM CHÍNHTIẾP ĐIỂM CHÍNHTIẾP ĐIỂM CHÍNHTIẾP ĐIỂM CHÍNH
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.



TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM  KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN

Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     
Trang  Trang  Trang  Trang  62626262/ / / / 103103103103

Contactor  của hãng Merlin gerin
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IV .IV .IV .IV .    CÁC CHẾ ĐỘ SỬ DUNG CONTACTOR (THEO TIÊU CHUẨN CỦA
PHÁP VÀ TÂY ÂU)

Tùy theo giá trị dòng điện mà contactor phải làm việc trong lúc bình
thường hay khi cắt mà người ta dùng các cỡ khác nhau, bên cạnh đó phụ thuộc
vào loại hộ tiêu thụ, điều kiện đóng mở, quá trình khởi động nặng nhẹ, đảo
chiều, hãm…. Sau đây là các loại chế độ sử dụng của contactor.
1. Các contactor sử dụng điện xoay chiều: ký hiệu AC1; AC2; AC3; AC4.
 Theo tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission) thiết kế
hay lựa chọn contactor theo chế độ làm việc, ta chú ý đến các ký hiệu AC ghi
trên contactor. Ý nghĩa của các ký hiệu và phạm vi sử dụng contactor được trình
bày tóm tắt như sau:

a. Ký hiệu AC1:
Qui định giá trị dòng điện định mức qua các tiếp điểm chính của

contactor, khi contactor được chọn lựa để đóng ngắt cho những thiết bị, khí cụ
điện, các loại phụ tải xoay chiều có hệ số công suất ít nhất phải bằng 0,95 (cos
 0,95).

Ví dụ dùng cho những điện trở ở dạng sưởi ấm, lưới phân phố có hệ số
công suất lớn hơn 0,95.

b. Ký hiệu AC2:
Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để khởi động phanh

nhấp nhả (plugging), phanh ngược (reverse current braking) cho động cơ không
đồng bộ rotor dây quấn.

Khi các tiếp điểm contactor đóng kín mạch, hình thành dòng điện khởi
động, giá trị dòng điện này bằng khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động
cơ. Khi các tiếp điểm contactor hở mạch, ngắt dòng điện khởi động của động cơ,
điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm không lớn hơn điện áp định mức
của nguồn điện cung cấp.

Ví dụ như: động cơ ở máy in, nâng hàng…
c. Ký hiệu AC3:
Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để đóng ngắt động

cơ không đồng bộ rotor lồng sóc trong suốt các quá trình vận hành thông thường.
Khi các tiếp điểm contactor đóng kín mạch, hình thànnh dòng điện khởi

động, có giá trị bằng khỏang 5 đến 7 lần giá trị dòng điện định mức của động
cơ. Khi các tiếp điểm contactor hở mạch, ngắt dòng điện định mức của động cơ,
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lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm chỉ lớn khoảng 20% điện áp
định mức của nguồn điện cung cấp.

Ví dụ như: các động cơ lồng sóc thông dụng: động cơ thang máy, băng
chuyền, cần cẩu, máy nén, máy điều hòa nhiệt độ…

d. Ký hiệu AC 4:
Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này dùng để khởi động, phanh

nhấp nhảø, phanh ngược…động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc.
Khi các tiếp điểm contactor đóng kín mạch, tại dòng điện đỉnh, có giá trị

bằng khoảng 5 đến 7 lần giá trị dòng điện định mức của động cơ. Khi các tiếp
điểm contactor hở mạch, ngắt dòng điện tại giá tri lớn tương tự như nêu trên, lúc
đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm lớn bằng mức điện áp định mức
của nguồn điện cung cấp.

Loại này được sử dụng cho các động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc
trong máy in, máy nâng hàng, trong công nghiệp luyện kim…

Ta có giản đồ thời gian mô tả các chế độ họat động AC1, AC2, AC3 và
AC4 của contactor trong hình vẽ 5.3

tttt
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2. Các contactor sử dụng điện một chiều: DC1, DC2, DC3, DC4, DC5.
Theo tiêu chuẩn IEC,  sử dụng các contactor để đóng ngắt các phụ tải một

chiều (DC load) được phân thành 5 chế độ họat động (contactor dùng trong
trường hợp này là contactor một chiều, điện áp cung cấp vào cuộn dây contactor
là loại điện áp một chiều).

a.a.a.a.    Ký hiệu DC1:
Các contactor mang ký hiệu DC1 dùng đóng cắt cho tất cả các phụ tải một

chiều (DC load) có thời hằng (T = L/R) nhỏ hơn hay bằng 1ms.
DC1 được sử dụng cho các hộ tiêu thụ, phụ tải không có tính cảm ứng

hoặc tính cảm ứng bé, các lò điện trở.
b.b.b.b.    Ký hiệu DC2:

Các contactor mang ký hiệu DC2 được sử dụng để đóng ngắt mạch động
cơ một chiều kích từ song song. Hằng số thời gian của mạch tải khoảng 7,5 ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng
điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ.

Khi tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện định mức động cơ;
lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm là hàm số phụ thuộc theo
sức phản điện của phần ứng động cơ, sự ngắt mạch xảy ra nhẹ nhàng.

c.c.c.c.    Ký hiệu DC3:
Các contactor mang ký hiệu này được sử dụng trong các trường hợp khởi

động, phanh nhấp nhả, hay phanh ngược các động cơ một chiều kích từ song
song. Thời hằng của mạch tải nhỏ hơn 2 ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng
điện có giá trị khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ.

Khi các tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện có giá trị
khoảng 2,5 lần giá trị dòng điện định mức qua mạch của động cơ, lúc đó điện áp
xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm có thể lớn hơn điện áp nguồn cung cấp.
Điện áp xuất hiện lớn khi tốc độ quay của động cơ thấp, sức phản điện của phần
ứng có giá trị thấp, sự ngắt mạch xảy ra nặng nề thực hiện khó khăn.

d.d.d.d.    Ký hiệu DC4:
Các contactor mang ký hiệu này được sử dụng đóng ngắt mạch phụ tải là

động cơ một chiều kích từ nối tiếp. Thời hằng của mạch phụ tải khoảng 10ms.
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Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động dòng
điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ. Khi các tiếp
điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện có giá trị khoảng 1/3 lần giá trị
dòng điện định mức qua mạch của động cơ; lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai
cực của tiếp điểm khoảng 20% điện áp nguồn cung cấp.

Trong phạm vi ứng dụng này số lần đóng cắt trong một giờ có thể gia
tăng. Sự ngắt mạch xảy ra nhẹ nhàng.

e.e.e.e.    Ký hiệu DC5:
Các contactor mang ký hiệu này được sử dụng khởi động, phanh ngược,

đảo chiều quay động cơ một chiều kích từ nối tiếp. Thời hằng của mạch phụ tải
nhỏ hơn hay bằng 7,5 ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện đỉnh có giá trị 2,5
lần dòng điệân định mức của động cơ.

Khi các tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện có giá trị lớn
khoảng giá trị dòng điện đỉnh nêu trên; lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực
của tiếp điểm lớn bằng mức điện áp nguồn cung cấp. Sự ngắt mạch xảy ra khó
khăn.

ĐẶC TÍNH CỦA CONTACTOR KHI SỬ DỤNG THEO CÁC CHẾ ĐỘ
TRONG MẠCH XOAY CHIỀU AC:

Vận hành bình thường Vận hành đặc biệt
Đóng mạch Ngắt mạch Đóng mạch Ngắt mạch

LOẠI
TẢI

Chế
Độ

I
IBBEBB

U
UBB

EBB

cos


I
 IBBEBB

U
 UBBEBB

cos


I
  IBBEBB

U

UBBEBB

cos


I
  IBBEBB

U
 UBBEBB cos

Tải thuần
trở (không
tính cảm)

AC1 1 1 0.95 1 1 0.95 1.5 1.1 0.95 1.5 1.1 0.95

Động cơ
rotor dây
quấn

AC2 2.5 1 0.65 2.5 1 0.65 4 1.1 0.65 4 1.1 0.65

Động cơ
rotor lồng
sóc

AC3 6 1 0.35 1 0.17 0.35 8 1.1 0.35 6 1.1 0.35
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Động cơ
rotor lồng
sóc

AC4 6 1 0.35 6 1 0.35 10 1.1 0.35 8 1.1 0.35

ĐẶC TÍNH CỦA CONTACTOR KHI SỬ DỤNG THEO CÁC CHẾ ĐỘ TRONG
MẠCH XOAY CHIỀU DC:
Vận hành bình thường Vận hành đặc biệt

Đóng mạch Ngắt mạch Đóng mạch Ngắt mạch

Loại Tải
Chế
Độ

I
IBBEBB

U
UBB

EBB

L
  R

I
IBBEBB

U
UBBEBB

L
  R

I
IBBEBB

U
UBBEBB

L
  R

I
IBBEBB

U
UBBEBB

L
  R

Tải thuần trở
(không tính
cảm)

DC1 1 1 0.95 1 1 0.95 1.5 1.1 0.95 1.5 1.1 0.95

Động cơ DC
kích từ song

song
(vận hành

bình thường)

DC2 2.5 1 0.65 2.5 1 0.65 4 1.1 0.65 4 1.1 0.65

Động cơ DC
kích từ song

song
(khởi động,
hãm phanh
dòng điện
ngược)

DC3 6 1 0.35 1 0.17 0.35 8 1.1 0.35 6 1.1 0.35

Động cơ DC
kích từ nối

tiếp
(vận hành

bình thường)

DC4 2.5 1 0.65 2.5 1 0.65 4 1.1 0.65 4 1.1 0.65

Động cơ DC
kích từ nối

tiếp
DC5 6 1 0.35 1 0.17 0.35 8 1.1 0.35 6 1.1 0.35
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(khởi động,
hãm phanh
dòng điện
ngược)
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CÂU HỎI PHẦN A
1. Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của contactor.
2. Phân biệt các loại tiếp điểm có trong contactor.
3. Cho biết các chế độ làm việc của cotactor xoay chiều.
4. Cho biết các chế độ làm việc của cotactor xoay chiều.
5. Chọn contactor theo tải là động cơ KĐB 3 pha rotor lồng sóc 10HP, 220V,

cos=0.75, =0.8, kBBmmBB = 4, vận hành dừng động cơ bình thường.
6. Một lò nung có công suất 5KW, 1 pha 220V. =0.8, chọn contactor để

đóng ngắt cho tải trên.
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B - RƠ-LE  ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ

 I.  KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOẠI:
Rơ-le là loại khí cụ điện dùng để tự động đóng cắt mạch điều khiển , bảo

vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện.
Có nhiều cách phân loại rơ le:
 Phân loại theo nguyên lý làm việc có:
- Rơ-le điện từ.
- Rơ-le điện động.
- Rơ-le từ điện.
- Rơ-le cảm ứng.
- Rơ-le nhiệt.
- Rơ-le bán dẫn và vi mạch
 Phân loại theo vai trò và đại lượng tác động của rơ-le có:
- Rô-le trung gian.
- Rơ-le thời gian.
- Rơ-le nhiệt.
- Rơ-le tốc độ.
- Rơ-le dòng điện.
- Rơ-le điện áp.
- Rơ-le công suất.
- Rơ-le tổng trở.
- Rơ-le tần số…
 Phân loại theo dòng điện có:
- Rơ-le dòng điện một chiều.
- Rơ-le dòng điện xoay chiều.
 Phân loại theo giá trị và chiều của đại lượng đi vào rơ-le:
- Rơ-le cực đại.
- Rơ-le cực tiểu.
- Rơ-le sai lệch.
- Rơ-le hướng…
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 II.  MỘT SỐ LOẠI RƠLE THÔNG DỤNG:
1. Rô-le trung gian:

a) Khái niệm và cấu tạo:
Rơ-le trung gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động,

cơ cấu kiểu điện từ. Rơ-le trung gian đóng vai trò điều khiển trung gian giữa các
thiết bị điều khiển (contactor, rơ-le thời gian…).

Rơ-le trung gian gồm: mạch từ của nam châm điện, hệ thống tiếp điểm chịu
dòng điện nhỏ ( 5A), vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.

b) Nguyên lý hoạt động
Nguyên lý hoạt động của rơ-le trung gian tương tự như nguyên lý hoạt động

của contactor. Khi cấp điện áp bằng giá trị điện áp định mức vào hai đầu cuộn dây
của rơ-le trung gian (ghi trên nhãn), lực điện từ  hút mạch từ  kín lại, hệ thống tiếp
điểm chuyển đổi trạng thái và duy trì trạng thái này (tiếp điểm thường đóng hở ra,
tiếp điểm thường hờ đóng lại). Khi ngưng cấp nguồn, mạch từ hở, hệ thống tiếp
điểm trở về trạng thái ban đầu.

Điểm khác biệt giữa contactor và rơ-le có thể tóm lược như sau:
- Trong rơ-le ta chỉ có duy nhất một loại tiếp điểm có khả năng tải dòng

điện nhỏ, sử dụng cho mạch điều khiển  (tiếp điểm phụ).
- Trong rơ-le ta cũng có các loại tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường

hở, tuy nhiên các tiếp điểm không có buồng dập hồ quang (khác với hệ thống tiếp
điểm chính trong contactor hay CB).
Các ký hiệu dùng cho rơ-le trung gian:

Trong quá trình lắp ráp các mạch điều khiển dùng rơ-le hay trong một số
mạch điện tử trong công nghiệp, ta thường gặp các ký hiệu sau đây:

- Ký hiệu SPDT:
Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ  SINGLE POLE DOUBLE THROW,

rơ-le mang ký hiệu này có một cặp tiếp điểm, gồm tiếp điểm thường đóng và
thường hở, cặp tiếp điểm này có một đầu chung.

3333 5555
4444

1111
2222

SPDTSPDTSPDTSPDT



TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM  KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN

Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     
Trang  Trang  Trang  Trang  72727272/ / / / 103103103103

- Ký hiệu DPDT:
Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ DOUBLE POLE DOUBLE THROW,

rơ-le mang ký hiệu này gồm có hai cặp tiếp điểm . Mỗi cặp tiếp điểm gồm tiếp
điểm thường đóng và thường hở, cặp tiếp điểm này có một đầu chung.

- Ký hiệu SPST:
Ký hiệu này được viết tắt từ  thuật ngữ  SINGLE  POLE  SINGLE THROW,

rơ-le mang ký hiệu này gồm có một tiếp điểm thường hở.
- Ký hiệu DPST:
Ký hiệu này được viết tắt từ  thuật ngữ DOUBLE POLE SINGLE THROW,

rơ-le mang ký hiệu này gồm có hai tiếp điểm thường hở.

Ngoài ra, các rơ-le khi được lắp ghép trong tủ điều khiển thường được lắp trên các
đế chân ra. Tùy theo số lượng chân ra ta có các kiểu khác nhau: đế 8 chân, đế 11
chân, đế 14 chân…
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Một số hình dạng rơ-le trung gian

2. Rơ-le thời gian:
a) Khái niệm:
Rơ-le thời gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động,

với vai trò điều khiển trung gian giữa các thiết bị điều khiển theo thời gian định
trước.

Rơ-le trung gian gồm: mạch từ của nam châm điện, bộ định thời gian làm
bằng linh kiện điện tử, hệ thống tiếp điểm chịu dòng điện nhỏ ( 5A), vỏ bảo vệ
và các chân ra tiếp điểm.

Tùy theo yêu cầu sử dụng khi lắp ráp hệ thống mạch điều khiển truyền
động, ta có hai loại rơ-le thời gian: rơ-le thời gian ON DELAY, rơ-le thời gian OFF
DELAY.

b) Rơ-le thời gian ON DELAY:
Ký hiệu: TRTRTRTR TRTRTRTR
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-    Cuộn dây rơ-le thời gian:                         hoặc

Điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây rơ-le thời gian được ghi trên nhãn, thông
thường : 110V, 220V…
-    Hệ thống tiếp điểm:

Tiếp điểm tác động không tính thời gian: tiếp điểm này hoạt động tương tự các
tiếp điểm của rơ-le trung gian.

Thường đóng:                           hoặc

Thường hở    :                           hoặc

Tiếp điểm tác động có tính thời gian:
Tiếp điểm thường mở ,đóng chậm, mở nhanh:                                   hoặc

Tiếp điểm thường đóng ,mở chậm , đóng nhanh:

TRTRTRTR TRTRTRTR

TRTRTRTR TRTRTRTR

TRTRTRTR
TRTRTRTR

TRTRTRTR
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Nguyên lý hoạt động:
Khi cấp nguồn vào cuộn dây của rơ-le thời gian ON DELAY, các tiếp

điểm tác động không tính thời gian chuyển đổi trạng thái tức thời (thường đóng
hở ra, thường hở đóng lại), các tiếp điểm tác động có tính thời gian không đổi.
Sau khoảng thời gian đã định trước, các tiếp điểm tác động có tính thời gian sẽ
chuyển trạng thái và duy trì trạng thái này.

Khi ngưng cấp nguồn vào cuộn dây, tất cả các tiếp điểm tức thời trở về
trạng thái ban đầu.

Sau đây là sơ đồ chân của rơ-le thời gian  ON DELAY:

Hình dạng cụ thể của rơ-le thời gian  ON DELAY được phổ biến:
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b) Rô-le thời gian OFF DELAY:
Ký hiệu:

-    Cuộn dây rơ-le thời gian:                         hoặc
Điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây rơ-le thời gian được ghi trên

nhãn, thông thường : 110V, 220V…
-    Hệ thống tiếp điểm:

Tiếp điểm tác động không tính thời gian: tiếp điểm này hoạt động
tương tự các tiếp điểm của rơ-le trung gian.

Thường đóng:                           hoặc

Thường hở    :                           hoặc

Tiếp điểm tác động có tính thời gian:
Tiếp điểm thường mở, đóng nhanh, mở chậm:                      hoặc

Tiếp điểm thường đóng, mở nhanh, đóng chậm:
       Nguyên lý hoạt động:

Khi cấp nguồn vào cuộn dây của rơ-le thời gian OFF DELAY, các tiếp
điểm tác động tức thời và duy trì trạng thái này.

Khi ngưng cấp nguồn vào cuộn dây, tất cả các tiếp điểm  tác động không
tính thời gian trở về trạng thái ban đầu. Tiếp sau đó một khoảng thời gian đã
định trước, các tiếp điểm tác động có tính thời gian sẽ chuyển về trạng thái ban
đầu.

Sau đây là sơ đồ chân của rơ-le thời gian  OFF DELAY:
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Hình dạng cụ thể của rơ-le thời gian  OFF DELAY được phổ biến:

Sau đây là cataloge của Merlin về timer
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3. Rô-le nhiệt (Over Load OL):
a) Khái niệm và cấu tạo:
Rơ-le nhiệt là một loại khí cụ để bảo vệ động cơ và mạch điện khi có sự

cố quá tải. Rơ-le nhiệt không tác động tức thời theo trị số  dòng điện vì nó có
quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian phát nóng, do đó nó làm việc có thời gian
từ  vài giây đến vài phút.
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Cấu tạo rơ-le nhiệt

Khi rơ-le nhiệt tác động
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Phần tử phát nóng 1 được đấu nối tiếp với mạch động lực bởi vít 2 và ôm
phiến lưỡng kim 3. Vít 6 trên giá nhựa cách điện 5 dùng để điều chỉnh mức độ
uốn   cong đầu tự do của phiến 3. Giá 5 xoay quanh trục 4, tùy theo trị số dòng
điện chạy qua phần tử  phát nóng mà phiến lưỡng kim cong nhiều hay ít, đẩy
vào vít 6 làm xoay giá 5 để mở ngàm đòn bẩy 9. Nhờ tác dụng lò xo 8, đẩy đòn
bẩy 9 xoay quanh trục 7 ngược chiều kim đồng hồ làm mở tiếp điểm động 11
khỏi tiếp điểm tĩnh 12. Nút nhấn 10 để reset rơ-le nhiệt về vị trí ban đầu sau khi
phiến lưỡng kim nguội trở về vị trí ban đầu.

b) Nguyên lý hoạt động:
Nguyên lý chung của rơ-le nhiệt là dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt của dòng

điện  làm giãn nở phiến kim loại kép. Phiến kim loại kép gồm hai lá kim loại có
hệ số giãn nở khác nhau (hệ số giãn nở hơn kém nhau 20 lần) ghép chặt với
nhau thành một phiến bằng phương pháp cán nóng hoặc hàn . Khi có dòng điện
quá tải đi qua, phiến lưỡng kim được đốt nóng, uốn cong về phía kim loại có hệ
số giãn nở bé, đẩy cần gạt làm lò xo co lại và chuyển đổi hệ thống tiếp điểm
phụ.

Để rơ-le nhiệt làm việc trở lại, phải đợi phiến kim loại nguội và kéo cần
reset của rơ-le nhiệt.

c) Phân loại rơ-le nhiệt:
Theo kết cấu: rơ-le nhiệt chia thành hai loại: kiểu hở và kiểu kín.
Theo yêu cầu sử dụng: loại một cực và hai cực.
Theo phương thức đốt  nóng:

Phiến lưỡng kimPhiến lưỡng kimPhiến lưỡng kimPhiến lưỡng kim

Tiếp điểm chínhTiếp điểm chínhTiếp điểm chínhTiếp điểm chính

Tiếp  điểm phụ:Tiếp  điểm phụ:Tiếp  điểm phụ:Tiếp  điểm phụ:

Ký hieäuKyù hieäuKyù hieäuKyù hiệu
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+ Đốt nóng trực tiếp: dòng điện đi qua trực tiếp tấm kim loại kép. Loại
này có cấu tạo đơn giản, nhưng khi thay đổi dòng điện định mức phải thay đổi
tấm kim loại kép, loại này không tiện dụng.

+ Đốt nóng gián tiếp: dòng điện đi qua phần tử đốt nóng độc lập, nhiệt
lượn toả ra gián tiếp làm tấm kim loại cong lên. Loại này có ưư điểm là muốn
thay đổi dòng điện định mức ta chỉ cần thay đổi phần tử đốt nóng. Khuyết điểm
của loại này là khi có quá tải lớn, phần tử đốt nóng có thể đạt đến nhiệt độ khá
cao nhưng vì không khí truyền nhiệt kém, nên tấm kim loại chưa kịp tác động
mà phần tử đốt nóng đã bị cháy đứt.

+ Đốt nóng hỗn hợp: loại này tương đối tốt vì vừa đốt trực tiếp vừa đốt
gián tiếp. Nó có tính ổn định nhiệt tương đối cao và có thể làm việc ở bội số
quá tải lớn.

d) Chọn lựa rơ-le nhiệt:
Đặc tính cơ bản của rơ-le nhiệt là quan hệ giữa dòng điện phụ tải chạy

qua và thời gian tác động của nó (gọi là đặc tính thời gian – dòng điện, A-s).
Mặt khác, để đảm bảo yêu cầu giữ được tuổi thọ lâu dài của thiết bị theo đúng
số liệu kỹ thuật đã cho của nhà sản xuất, các đối tượng bảo vệ cũng cần đặc
tính thời gian - dòng điện.

Lựa chọn đúng rơ-le nhiệt là sao cho đường đặc tính A-s của rơ-le gần sát
đường đặc tính A-s của đối tượng cần bảo vệ. Nếu chọn thấp quá sẽ không tận
dụng được công suất của động cơ điện, chọn cao quá sẽ làm giảm tuổi thọ của
thiết bị cần bảo vệ.

Trong thực tế, cách lực chọng phù hợp là chọn dòng điện định mức của
rơ-le nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ điện cần bảo vệ, rơ-le sẽ tác
động  ở giá trị (1,21,3)IBBđmBB. Bên cạnh, chế độ làm việc của phụ tải và nhiệt độ
môi trường xung quanh phải được xem xét.
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Contactor  của hãng Merlin gerin

NO : Normal Open, tiếp điểm phụ thường hở.
NC : Normal Close, tiếp điểm phụ thường đóng.
4. Rơ-le dòng điện:

- Dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
- Cuộn dây hút có ít vòng và quấn bằng dây to mắc nối tiếp với mạch

điện cần bảo vệ, thiết bị thường đóng ngắt trên mạch điều khiển.
- Khi dòng điện động cơ tăng lớn đến trị số tác đông của rơ-le, lực hút

nam châm thắng lực cản lò xo làm mở tiếp điểm của nó, ngắt mạch điện điều
khiển qua công tắc tơ K, mở các tiếp điểm của nó tách động cơ ra khỏi lưới.

  D  D  D  D   M  M  M  M

 K K K K

 K K K K(Rôle(Rôle(Rôle(Rôle
dòng điện )dòng điện )dòng điện )dòng điện )

ÑcÑcÑcÑc

 K K K K

  RD  RD  RD  RD1111   RD  RD  RD  RD2222

Chỉnh dòng của Rơle nhiệtChỉnh dòng của Rơle nhiệtChỉnh dòng của Rơle nhiệtChỉnh dòng của Rơle nhiệt

Chế độ Auto/ Hand (A/H)Cheá độ Auto/ Hand (A/H)Cheá độ Auto/ Hand (A/H)Cheá độ Auto/ Hand (A/H)
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5. Relay điện áp :
- Dùng để bảo vệ sụt áp mạch điện.
- Cuộn dây hút quấn bằng dây nhỏ nhiều vòng mắc song song với mạch

điện cần bảo vệ. Khi điện áp bình thường, rơ-le tác động sẽ làm nóng tiếp điểm
của nó. Khi điện áp sụt thấp dưới mức quy định, lực lò xo thắng lực hút của nam
châm và mở tiếp điểm.
6. Rơ-le vận tốc :

- Làm việc theo nguyên tắc phản ứng điện từ được dùng trong các mạch
thắng của động cơ

- Rơ-le được mắc đồng trục với động cơ và mạch điều khiển. Khi được quay,
nam châm vĩnh cửu quay theo. Từ trường của nó quét lên các thanh dẫn sẽ sinh
ra suất điện động và dòng điện cảm ứng. Dòng điện này nằm trong từ trường sẽ
sinh ra lực điện từ làm cho phần ứng quay, di chuyển cần tiếp điểm đến đóng
tiếp điểm của nó. Khi tốc độ động cơ giảm nhỏ gần bằng không, lực điện từ yếu
đi, trọng lượng cần tiếp điểm đưa nó về vị trí cũ và mở tiếp điểm của nó.

- Rơ-le vận tốc thường dùng trong các mạch điều khiển hãm ngược động cơ.
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daãndaãndaãndaãn

  Phần ứng  Phần ứng  Phần ứng  Phần ứng
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C - KHỞI ĐỘNG TỪ

I .I .I .I .     KHÁI QUÁT VÀ CÔNG DỤNG:
Khởi động từ là một loại khí cụ điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng

–ngắt, đảo chiều và bảo vệ quá tải (nếu có lắp thêm rơle nhiệt) các động cơ
không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc.

Khởi động từ có một contactor gọi là khởi động từ đơn thường để đóng-
ngắt động cơ điện. Khởi động từ có hai contactor gọi là khởi động từ kép dùng
để thay đổi chiều quay của động cơ gọi là khởi động từ đảo chiều. Muốn bảo vệ
ngắn mạch phải lắp thêm cầu chì.

II .II .II .II .    CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT
Động cơ điện không đồng bộ ba pha có thể làm việc liên tục được hay

không tuỳ thuộc vào mức độ tin cậy của khởi động từ. Do đó khởi động từ cần
phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Tiếp điểm có độ bền chịu mài mòn cao.
- Khả năng đóng – cắt cao.
- Thao tác  đóng – cắt dứt khoát.
- Tiêu thụ công suất ít nhất.
- Bảo vệ động cơ không bị quá tải lâu dài ( có rơle nhiệt ).
- Thỏa điều kiện khởi động ( dòng điện khởi động từ 5 đến 7 lần dòng

điện định mức).
III .III .III .III .    KẾT CẤU VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
1. Khởi động từ thường được phân chia theo:

- Điện áp định mức của cuộn dây hút: 36V, 127V, 220V, 380V, 500V.
- Kết cấu bảo vệ chống các tác động bởi môi trường xung quanh: hở,

bảo vệ, chống bụi, nước, nổ…
- Khả năng làm biến đổi chiều quay động cơ điện: không đảo chiều

quay và đảo chiều quay.
- Số lượng và loại tiếp điểm: thường hở, thường đóng.

2. Nguyên lý làm việc của khởi động từ :
a) Khởi động từ đơn và hai nút nhấn:
Khi cung cấp điện áp cho cuộn dây bằng nhấn nút khởi động M, cuộn dây

contactor có điện hút lõi thép di động và mạch từ  khép kín lại; làm đóng các
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tiếp điểm chính để khởi động động cơ và đóng tiếp đểm phụ thường hở để duy
trì mạch điều khiển khi buông tay khỏi nút nhấn khởi động. Khi nhấn nút dừng
D, khởi động từ bị ngắt điện, dưới tác dụng của lực lò xo nén làm phần lõi từ di
động trở về vị trí ban đầu; các tiếp điểm trở về trạng thái thường hở. Động cơ
dừng hoạt động. Khi có sự cố quá tải động cơ, rơle nhiệt sẽ thao tác làm ngắt
mạch điện cuộn dây, do đó cũng ngắt khởi động từ và dừng động cơ điện.

b) Khởi động từ đảo chiều và ba nút nhấn:
Khi nhấn nút nhấn MBBTBB,  cuộn dây contactor T có điện hút lõi thép di động

và mạch từ  khép kín lại; làm đóng các tiếp điểm chính T để khởi động động cơ
quay theo chiều thuận và đóng tiếp đểm phụ thường hở T để duy trì mạch điều
khiển khi buông tay khỏi nút nhấn khởi động MBBTBB .

Để đảo chiều quay động cơ, ta nhấn nút nhấn MBBNBB, cuộn dây contactor T
mất điện,  cuộn dây contactor N có điện hút lõi thép di động và mạch từ  khép
kín lại; làm đóng các tiếp điểm chính N, lúc này trên mạch động lực đảo hai dây
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trong ba pha điện làm cho động cơ đảo chiều quay ngược lại và tiếp đểm phụ
thường hở N để duy trì mạch điều khiển khi buông tay khỏi nút nhấn khởi động
MBBNBB .

Quá trình đảo chiều quay được lặp lại như trên.
Khi nhấn nút dừng D, khởi động từ  N ( hoặc T ) bị ngắt điện, động cơ

dừng hoạt động.
Khi có sự cố quá tải động cơ, rơle nhiệt sẽ thao tác làm ngắt mạch điện

cuộn dây, do đó cũng ngắt khởi động từ và dừng động cơ điện.
Sơ đồ trên có thể thực hiện cả khóa liên động điện bằng các tiếp điểm phụ
thường đóng của bản thân hai khởi động từ này.

Sơ đồ trang bên
IV .IV .IV .IV .    LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT KHỞI ĐỘNG TỪ:

Hiện nay ở nước ta, động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc có công
suất từ 0,6 đến 100KW được sử dụng rộng rãi. Để điều khiển vận hành chúng,
ta thường dùng khởi động từ. Vì vậy để thuận lợi cho việc lựa chọn khởi động
từ, nhà sản xuất thường không những chỉ cho cường độ dòng điện suất định mức
mà còn cho cả công suất của động cơ  điện mà khởi động từ phục vụ ứng với
các điện áp khác nhau.

Để khởi động từ làm việc tin cậy, khi lắp đặt cần phải bắt chặt cứng khởi
động từ trên một mặt thẳng đứng ( độ nghiêng cho phép so với trục thẳng đứng
5PP

o
PP), không cho phép bôi mỡ vào các tiếp điểm và các bộ phận động. Sau khi

lắp đặt khởi động từ và trước khi vận hành, phải kiểm tra:
- Cho các bộ phận động chuyển động bằng tay không bị kẹt, vướng.
- Điện áp điều khiển phải phù hợp điện áp định mức của cuộn dây.
- Các tiếp điểm phải tiếp xúc đều và tốt.
- Các dây đấu điện phải theo đúng sơ đồ điều khiển.
- Rơle nhiệt phải đặt ở nấc dòng điện thích hợp.
- Khi lắp đặt khởi động từ cần đặt kèm theo cầu chì bảo vệ.



TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM  KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN

Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     
Trang  Trang  Trang  Trang  86868686/ / / / 103103103103

L

N

T

D

MT

F

RN

L1 L2 L3

T

MN N

N T

N

F

RN

T

M
3

N



TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCMðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM  KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN

Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     Lý Thuyết  Khí Cụ Điện                     
Trang  Trang  Trang  Trang  87878787/ / / / 103103103103

PHẦN 3  :

GIỚI THIỆU ĐẶC TÍNH, KẾT CẤU

KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP
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CHƯƠNG 5:
KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP

I .I .I .I .    KHÁI QUÁT.
Trong điều kiện vận hành, các khí cụ điện có thể làm việc ở các chế độ

sau :
- Chế độ làm việc lâu dài : trong chế độ này các khí cụ điện sẽ làm việc

tin cậy nếu chúng được chọn đúng điện áp và dòng điện định mức.
- Chế độ làm việc quá tải : trong chế độ này dòng điện qua khí cụ điện

sẽ lớn hơn dòng điện định mức, chúng chỉ làm việc tin cậy khi thời gian dòng
điện tăng cao chạy qua chúng không quá thời gian cho phép của từng thiết bị.

- Chế độ làm việc ngắn mạch : khí cụ sẽ đảm bảo sự làm việc tin cậy
nếu trong quá trình lựa chọn chú ý các điều kiện ổn định nhiệt và ổn định động.
II .II .II .II .    NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CÁC
PHẦN DẪN ĐIỆN.
1. Chọn theo điều kiện làm việc lâu dài:

a. Chọn theo điện áp định mức :
Điện áp định mức của khí cụ điện được ghi trên nhãn hay lý lịch máy, phù

hợp với độ cách điện của nó. Ngòai ra, khi thiết kế chế tạo các khí cụ điện đều
có độ dự trữ độ bền về điện nên cho phép chúng làm việc lâu dài không hạn
chế với điện áp cao hơn định mức 10 – 15% và gọi là điện áp làm việc cực đại
của khí cụ điện. Do vậy khi chọn khí cụ điện phải thỏa mãn điều kiện điện áp
sau:
               U dmKCD  + rU dmKCD   U dmMang  +rU Mang

Vôùi
 U dmKCD      điện áp định mức của khí cụ điện.
rU dmKCD   độ tăng điện áp cho phép của khí cụ điện.
U dmMang      điện áp định mức của mạng điện nơi thiết bị và khí cụ điện làm việc.
rU Mang     độ lệch điện áp có thể của mạng, so với điện áp định mức trong điều
kiện vận hành.

b. Chọn theo dòng điện định mức :
Dòng điện định mức của khí cụ điện I dmKCD   do nhà máy chế tạo cho sẵn

và chính là dòng điện đi qua khí cụ điện trong thời gian không hạn chế với nhiệt
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độ môi trường xung quanh là định mức. Chọn thiết bị khí cụ điện , ta phải đảm
bảo cho dòng điện định mức của nó lớn hơn hay bằng dòng điện làm việc cực
đại của mạch điện I maxlv  tức là:
                                          I dmKCD   � I maxlv

Dòng điện làm việc cực đại của mạch được tính như sau:
- Lúc cắt một trong hai đường dây làm việc song song, đường dây còn lại

phải gánh tòan bộ phụ tải.
- Đối với mạch máy biến áp : ta tính khi máy biến áp sử dụng khả năng

quá tải của nó.
- Đối với đường dây cáp không có dự trữ : tính khi sử dụng khả năng quá

tải của nó.
- Đối với thanh góp nhà máy điện, trạm biến áp, các thanh dẫn mạch

phân đọan và các mạch nối khí cụ điện: tính trong điều kiện vận hành xấu nhất.
- Đối với máy phát điện: tính bằng 1.05 lần dòng điện định mức của nó;

vì máy phát điện chỉ cho phép quá tải về dòng điện đến 5%.
2. Các điều kiện kiểm tra khí cụ điện

a. Kiểm tra ổn định động:
      Đối với mạng điện có điện áp 1 –35KV  điểm trung tính không nối đất, dòng
điện ngắn mạch lớn nhất là dòng điện ngắn mạch ba pha. Do vậy ta lấy dòng
điện đó để kiểm tra ổn định động cho các thiết bị. Đối với mạng có điện áp U�
110kV, điểm trung tính trực tiếp nối đất, dòng điện ngắn mạch lớn nhất có thể
là dòng điện ngắn mạch một pha hoặc ba pha. Khi kiểm tra các thiết bị của
mạng này về phương diện ổn định lực điện động, ta phải chọn dòng ngắn mạch
lớn nhất trong hai mạch đó.
 Điều kiện kiểm tra ổn định động của khí cụ điện là:
            i max  � i xk

Hay I max  � I xk
Với  I max , i max : trị số biên độ và trị số hiệu dụng của dòng điện cực đại cho

phép, đặc trưng ổn định động cao của khí cụ điện.
         I xk ,  i xk   : trị số biên độ và trị số hiệu dụng của dòng điện ngắn mạch
xung kích.
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b. Kiểm tra ổn định nhiệt:
Dây dẫn và khí cụ điện khi có dòng điện đi qua sẽ bị nung nóng lên vì có

các tổn thất công suất. Các tổn thất này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điện
áp, tần số …ŽŽŽ nhưng chủ yếu phụ thuộc vào bình phương cường độ dòng điện.

Khi nhiệt độ của khí cụ điện và dây dẫn cao quá sẽ bị hư hỏng hay giảm
thời gian phục vụ. Do đó cần phải qui định nhiệt độ cho phép của chúng khi làm
việc bình thường cũng như khi ngắn mạch.

Đối với dây dẫn, điều kiện ổn định nhiệt có thể áp dụng một trong ba
phương pháp sau:

  Căn cứ vào nhiệt độ cuối cùng của dây dẫn khi ngắn mạch phải nhỏ hơn
hay bằng nhiệt độ đốt nóng cho phép lớn nhất của chúng khi ngắn mạch :

                             u N2  � u maxcp

u N2  : nhiệt độ cuối cùng của dây dẫn khi ngắn mạch
u maxcp  : nhiệt độ đốt nóng cho phép lớn nhất khi ngắn mạch

 Dây dẫn được ổn định nhiệt nếu tiết diện chọn S chon  lớn hơn hay bằng tiết
diện nhỏ nhất để ổn định nhiệt S min

                            S chon  � S min

Vôùi     S min  = 
T

N

C

B

B N  = I 2,,  . (t N  + T a ) :xung lượng nhiệt của dòng điện ngắn mạch (A 2 .s);
I ,,  : giá trị hiệu dụng ban đầu của dòng điện ngắn mạch , nếu ngắn mạch xảy ra
ở xa nơi đặt thiết bị thì I ,,  = IBBBB(IBBBB) ;
t N  = t bv  + t MCD : thời gian cắt ngắn mạch hay thời gian ngắn mạch (S),
t bv : thời gian chỉnh của thiết bị bảo vệ chính,
t MCD : thời gian cắt của máy cắt điện.
C T : hệ số phụ thuộc vào nhiệt độ cho phép khi ngắn mạch và vật liệu dẫn .
Bảng trị số C T :
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Vật liệu dây dẫn Nhiệt độ ban
đầu u�u cp

Nhiệt đô cuối
cùng u N2  =

u maxcp

Hệ số C T

- Thanh dẫn đồng.
- Thanh dẫn nhôm.
- Cáp đến 10KV, cách điện

giấy, lõi nhôm.
- Cáp và dây dẫn, cách điện

polyvinin clorua, lõi nhôm.
- Cáp và dây dẫn, cách điện

polyêtylen, lõi nhôm.
-  Cáp 10kV, lõi đồng.

70
70
65

55

65

65

300
200
200

150

200

200

171
88
85

75

65

159

 Căn cứ vào ổn định nhiệt: dòng điện ổn định nhiệt định mức I dmnh     ứng
với thời gian ổn định nhiệt định mức t dmnh   do nhà chế tạo cho . Khí cụ điện sẽ ổn
định nhiệt nếu thỏa điều kiện sau:

                                            IPP

2
PBPB ñmnhBB   . t dmnh   � B N

                                            IPP

2
PBPBñmnhBB   . t dmnh   � I 

2   . tBBqñBB

tBBqđBB  :thời gian tác động qui đối của dòng điện ngắn mạch được xác định như
là tổng thời gian tác động của bảo vệ chính đặt tại chổ máy cắt điện sự cố với
thời gian tác động tòan phần của máy cắt điện đó.
III .III .III .III .    MỘT SỐ KHÍ CỤ ĐIỆN CAO ÁP (1000V)
1. Máy cắt :

a. Khái niệm :
Máy cắt điện áp cao là thiết bị điện chuyên dùng để đóng ngắt mạch điện

xoay chiều ở tất cả các chế độ vận hành có thể có : đóng ngắt dòng điện định
mức, dòng điện ngắn mạch ; dòng điện không tải … Máy cắt là loại thiết bị đóng
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cắt làm việc tin cậy song giá thành cao nên máy cắt chỉ được dùng ở những nơi
quan trọng.

b.  Phân lọai máy cắt:

Thông thường máy cắt được phân lọai theo phương
pháp dập tắt hồ quang, theo dạng cách điện của phần
dẫn điện, theo kết cấu của buồng dập hồ quang.

Dựa vào dạng cách điện của các phần dẫn điện,
máy cắt được phân thành:

- Máy cắt nhiều dầu : giữa các thành phần dẫn điện được cách điện bằng
dầu máy biến áp và hồ quang sinh ra khi cắt máy cắt cũng được dập tắc bằng
dầu biến áp.

- Máy cắt ít dầu : giữa các thành phần dẫn điện được cách điện bằng cách
điện rắn và hồ quang sinh ra khi cắt máy cắt cũng được dập tắt bằng dầu biến
áp.

- Máy cắt không khí.
- Máy cắt điện tử.
- Máy cắt chân không.
c. Các thông số cơ bản của máy cắt:
- Dòng điện cắt định mức : là dòng điện lớn nhất mà máy cắt có thể cắt

một cách tin cậy ở điện áp phục hồi giửa hai tiếp điểm của máy cắt bằng điện
áp định mức của mạch điện.

- Công suất cắt định mức của máy cắt ba pha  : S dm  = 3 .U dm  .I cdm    (VA)
Trong đó : U dm  là điện áp định mức của hệ thống (V)
                   I cdm  là dòng điện cắt định mức (A)

Khái niện công suất này là tương đối khi dòng điện qua máy cắt I cdm  thì
điện áp trên hai đầu của nó trên thực tế bằng điện áp hồ quang và chỉ bằng vài
% so với điện áp của mạch điện . Sau khi hồ quang bị dập tắt , trên các tiếp
điểm của máy cắt bắt đầu phục hồi điện áp nhưng trong thời gian này dòng điện
bằng 0.
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- Thời gian cắt của máy cắt : thời gian này được tính từ thời điểm đưa tín
hiệu cắt máy cắt đến thời điểm hồ quang được dập tắt ở tất cả các cực. Nó bao
gồm thời gian cắt riêng của máy cắt và thời gian cháy hồ quang.

- Dòng điện đóng định mức : đây là giá trị xung kích lớn nhất của dòng
điện ngắn mạch mà máy cắt có thể đóng một cách thành công mà tiếp điểm của
nó không bị hàn dính và không bị các hư hỏng khác trong trường hợp đóng lặp
lại. Dòng điện này được xác định bằng giá trị hiệu dụng của dòng điện xung
kích khi xảy ra ngắn mạch.

- Thời gian đóng máy cắt : là thời gian khi đưa tín hiệu đóng máy cắt cho
tới khi hòan tất động tác đóng máy cắt.

d. Lựa chọn và kiểm tra máy cắt điện cao áp (1000V)
Máy cắt điện được chọn theo địên áp định mức, lọai máy cắt, kiểm tra ổn

định động, ổn định nhiệt và khả năng cắt trong tình trạng ngắn mạch.
2. Dao cách ly :

a. Khái niệm

Dao cách ly là một lọai khí cụ điện dùng để tạo
một khỏang hở cách điện được trông thấy giữa bộ
phận đang mang dòng điện và bộ phận cắt điện
nhằm mục đích đảm bảo an tòan, khiến cho nhân
viên sửa chửa thiết bị điện an tâm khi làm việc.

Dao cách ly không có bộ phận dập tắt hồ quang
nên không thể cắt được dòng điện lớn

b. Phân lọai:
Theo yêu cầu sử dụng, dao
cách ly có hai lọai
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- Dao cách ly một pha.
- Dao cách ly ba pha.
Theo vị trí sử dụng, dao
cách ly có hai lọai:
- Dao cách ly đặt trong nhà.
- Dao cách ly đặt ngòai
trời.

c. Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly

Dao cách ly được chọn theo điều kiện định mức,
chúng được kiểm tra theo điều kiện ổn định lực điện
động và ổn định nhiệt.
3. Cầu chì cao áp:

a. Khái niệm:
Cầu chì là một khí cụ điện dùng để bảo vệ mạch điện khi quá tải hay

ngắn mạch. Thời gian cắt mạch của cầu chì phụ thuộc nhiều vào vật liệu làm
dây chảy. Dây chảy của cầu chì làm bằng chì, hợp kim với thiếc có nhiệt độ
nóng chảy tương đối thấp,điện trở suất tương đối lớn.Do vậy lọai dây chảy này
thường chế tạo có tiết diện lớn và thích hợp với điện áp nhỏ hơn 300V đối với
điện áp cao hơn (1000 v): không thể dùng dây chảy có tiếc diện lớn được vì lúc
nóng chảy, lượng kim lọai tỏa ra lớn. Khó khăn cho việc dập tắt hồ quang ; do
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đó ở điện áp này thường dùng dây chảy bằng đồng, bạc, có điện trở suất bé,
nhiệt độ nóng chảy cao.

b. Dây chảy:
Thành phần chính của cầu chì là dây chảy. Dây chảy có kích thước và vật

liệu khác nhau, được xác định bằng đặc tuyến dòng điện – thời gian (TCC).
Song song với dây chảy là một sợi dây căng ra để triệt tiêu sự kéo căng của dây
chảy. Để tăng cường khả năng dập hồ quang sinh ra khi dây chảy bị đứt và bảo
đảm an tòan cho người vận hành cũng như các thiết bị khác ở xung quanh trong
cầu chì thường chèn đầy các thạch anh. Các thạch anh có tác dụng phân chia
nhỏ hồ quang. Vỏ cầu chì có thể làm bằng chất xenluylô. Nhiệt độ cao của hồ
quang sẽ làm cho xenluylô bốc hơi gây áp suất lớn để nhanh chóng dập tắt hồ
quang.

c. Phân lọai cầu chì:
Tùy theo chức năng của mỗi lọai cầu chì mà ta có thể phân như sau :

 Cầu chì tự rơi (fuse cut out: FCO) : họat động theo nguyên tắc "rơi" do
một dây chì được nối liên kết ở hai đầu. Việc dập tắt hồ quang chỉ yếu dựa vào
ống phụ bên ngòai dây chì. Ngòai nhiệm vụ bảo vệ quá tải và ngắn mạch cầu
chì tự rơi còn có nhiệm vụ cách ly đường dây bị sự cố .

 Cầu chì chân không: là lọai cầu chì mà dây chảy được đặt trong môi
trường chân không. Cầu chì chân không có thể được lắp ở bên trên hoặc dưới
dầu.

 Cầu chì hạn dòng : chức năng chính là hạn chế tác động của dòng điện sự
cố có thể có đối với những thiết bị được nó bảo vệ.

d. Lựa chọn và kiểm tra cầu chì:
Cầu chì được chọn theo điện áp định mức, dòng điện định mức và dòng

điện cắt định mức ( hay công suất cắt định mức). Ngòai ra, cần chú ý vị trí đặt
cầu chì (trong nhà hay ngòai trời.)

U dmCC     �  U dmMang

I dmCC      �   I maxlv

S dmcatCC   �  S ,,

Vôùi:
U dmCC     : điện áp định mức của cầu chì
U dmMang   : điện áp định mức của mạng điện nơi cầu chì làm việc
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I dmCC      : dòng điện định mức của cầu chì
I maxlv   : dòng điện làm việc cực đại của mạch điện cần bảo vệ
S dmcatCC   : công suất cắt định mức của cầu chì
S ,,  = 3 . U dmMang . I ,, ;
I ,,  : là giá trị hiệu dụng ban đầu của dòng điện ngắn mạch

CÂU HỎI CHƯƠNG 5

1- Hãy nêu những điều kiện chung để lựa chọn khí cụ điện áp cao.
2- Cho biết khái niệm, phân loại và cách lựa chọn máy cắt.
3- Cho biết khái niệm, phân loại và cách lựa chọn dao cách ly.
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PHẦN 4  :

MỘT SỐ SƠ ĐỒ CĂN BẢN

VỀ NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN,

VẬN HÀNH.
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CHƯƠNG 5:
MỘT SỐ SƠ ĐỒ CĂN BẢN

VỀ NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN, VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ.

I. MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG – DỪNG MỘT ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA.
a. Nguyên lý:
Dùng mạch để khởi động một động cơ KĐB 3 pha, có tiếp điểm

duy trì để động cơ làm việc, sau đó dừng động cơ.
b. Sơ đồ mạch: ( hình 1)
c. Thứ tự thực hiện:
- Nhấn nút nhấn SBB2BB, contactor KBB1BB có điện, các tiếp điểm chính

đóng lại, động cơ hoạt động; các tiếp điểm phụ thay đổi trạng thái, tiếp
điểm phụ thường đóng hở ra làm cho đèn HBB1BB tắt, tiếp điểm phụ thường hở
đóng lại duy trì nguồn cho contactor KBB1BB và đèn HBB2BB.

- Nhấn SBB1BB để dừng động cơ.
II. MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG THỨ TỰ HAI ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA.

a. Nguyên lý:
Dùng mạch để khởi động thứ tự hai động cơ KĐB 3 pha. Động cơ 1

(điều khiền bởi contactor KBB1BB) chạy trước, sau đó động cơ 2(điều khiền bởi
contactor KBB2BB) chạy theo. Nếu có sự tác động nhầm lẫn, mạch điện không
hoạt động. Cuối cùng dừng cả hai động cơ.

b. Sơ đồ mạch: ( hình 2)
c. Thứ tự thực hiện:
- Nhấn SBB3BB, động cơ MBB1BB họat động, đèn HBB1BB sáng.
- Nhấn SBB4BB, động cơ MBB2BB họat động, đèn HBB2BB sáng.
- Nhấn SBB2BB để dừng động cơ  MBB2BB , đèn HBB2BB tắt.
- Nhấn SBB1BB để dừng động cơ  MBB1BB, dừng toàn bộ mạch điều

khiển, đèn HBB1BB tắt.
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Hình 2: Sơ đồ mạch khởi động thứ tự hai động cơ KĐB ba pha
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III. MẠCH ĐIỆN ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA.
a. Nguyên lý:
Đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha bằng cách đảo hai trong ba

dây nguồn trước khi đưa nguồn vào động cơ. Mạch điện này dùng điều
khiển động cơ KĐB ba pha làm việc hai chiều quay, sau đó dừng động cơ.

b. Sơ đồ mạch: ( hình 3)
c. Thứ tự thực hiện:
- Nhấn SBB2BB, động cơ họat động theo chiều thuận, đèn HBB1BB sáng.
- Nhấn SBB3BB, động cơ họat động theo chiều nghịch, đèn HBB1BB tắt,

đèn HBB2BB sáng.
- Nhấn SBB1BB để dừng toàn bộ mạch điều khiển, động cơ ngừng

hoạt động.
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Hình 3: Sơ đồ mạch đảo chiều động cơ KĐB ba pha
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IV. MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG MỘT ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA – TỰ
ĐỘNG DỪNG.

a. Nguyên lý:
Dùng mạch để khởi động một động cơ KĐB 3 pha, có tiếp điểm

duy trì để động cơ làm việc, sau thời gian làm việc đã định trên timer,
tiếp điểm thường đóng mở chậm của timer hở ra, động cơ dừng.

b. Sơ đồ mạch: ( hình 3)
c. Thứ tự thực hiện:
- Nhấn SBB2BB, động cơ hoạt động, đèn HBB1BB tắt, đèn HBB2BB sáng.
- Rơle thời gian KBBTONBB có điện và bắt đầu tính thời gian động cơ

làm việc. Khi hết khoảng thời gian đã định, tiếp điểm thường
đóng KBBTONBB hở ra làm ngưng cấp điện cho contactor KBB1BB, động
cơ ngưng hoạt hoạt động. HBB1BB sáng, đèn HBB2BB tắt.

- Nhấn SBB1BB để dừng động cơ khẩn cấp.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IVTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IVTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IVTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IV  KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN

Lý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí Cụ Điện Điện Điện Điện                                                                                                                     
Trang  Trang  Trang  Trang  1111/ / / / 103103103103
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Sơ đồ mạch điện khởi động – dừng một động cơ KĐB 3 pha
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Lý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí Cụ Điện Điện Điện Điện                                                                                                                     
Trang  Trang  Trang  Trang  1111/ / / / 103103103103

V. MẠCH ĐIỆN TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG THEO THỨ TỰ CỦA HAI
ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA

a. Nguyên lý:
   Mạch điện sử dụng TON.
Dùng mạch để khởi động thứ tự hai động cơ KĐB 3 pha. Động cơ 1

(điều khiền bởi contactor KBB1BB) khởi động trước, sau thời gian khởi động
của động cợ 1 thì tiếp điểm thường hở đóng chậm của rơle thời gian TON
đóng lại động cơ 2 (điều khiền bởi contactor KBB2BB) khởi động. Cuối cùng
dừng cả hai động cơ, ta nhấn SBB1BB.

b. Sơ đồ mạch: ( hình 3)
c. Thứ tự thực hiện:
- Nhấn SBB1BB, động cơ MBB1BB họat động, đèn HBB1BB sáng.
- Rơle thời gian KBBTONBB có điện và bắt đầu tính thời gian. Sau

khoảng thời gian đã chỉnh trên KBBTONBB, tiếp điểm thường hở
đóng chậm KBBTONBB chuyển trạng thái, động cơ MBB2BB họat động,
đèn HBB2BB sáng.

- Nhấn SBB1BB để dừng cả hai động cơ.
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Lý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí Cụ Điện Điện Điện Điện                                                                                                                     
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Sơ đồ mạch khởi động thứ tự hai động cơ KĐB ba pha
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IVTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IVTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IVTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IV  KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN KHOA ĐIỆN

Lý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí CụLý Thuyết  Khí Cụ Điện Điện Điện Điện                                                                                                                     
Trang  Trang  Trang  Trang  3333/ / / / 103103103103

CÂU HỎI CHƯƠNG 6

1- Vẽ mạch luân phiên hai động cơ ( chỉ có một trong hai động cơ
làm việc).

2- Vẽ mạch luân phiên ba động cơ ( chỉ có một trong ba động cơ
làm việc).

3- Vẽ mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha bằng
phương pháp đổi nối sao –tam giác ( động cơ mở máy ở chế độ
sao, làm việc ở chế độ tam giác).

4- Vẽ mạch điều khiển tốc độ động cơ bằng phương pháp thay đổi
số đôi cực từ.

5- Vẽ mạch điều khiển đảo chiều động cơ không đồng bộ ba pha
kết hợp đổi nối sao –tam giác.

6- Vẽ mạch điều khiển đảo chiều động cơ không đồng bộ ba pha,
mỗi chiều quay làm việc ở hai cấp tốc độ.



CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ MÁY 
ĐIỆN XOAY CHIỀU 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ VỀ TRANG ĐẦU 

 

NHẤN VÀO PHẦN VĂN BẢN CÓ LINK ĐỂ XEM 
HÌNH 

MUỐN XEM PHIM XIN VỀ TRANG CHỦ 

BÀI I: SỨC ĐIỆN ĐỘNG VÀ KẾT CẤU CỦA DÂY 
QUẤN PHẦN ỨNG MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU 

I. KHÁI NIỆM CHUNG: 

Máy điện xoay chiều gồm: 

·        Máy điện đồng bộ: có rotor quay cùng một tốc 
độ với tốc độ của từ trường quay. Chủ yếu dùng 
làm máy phát. 

·        Máy điện không đồng bộ: có rotor quay khác 
tốc độ với tốc độ của từ trường quay. Chủ yếu 
dùng làm động cơ. 

·        Máy điện xoay chiều có vành góp: có tốc độ 
quay khác với tốc độ của từ trường quay. Nó có 
vành góp giống như máy điện một chiều và chủ 
yếu dùng làm động cơ. 
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Muốn máy điện xoay chiều làm việc tốt thì sức điện 
động cảm ứng trong các dây quấn phải hình sin. 
Muốn vậy từ trường dọc khe hở của máy điện cũng 
phải phân bố hình sin. Thực tế do nguyên nhân về 
cấu tạo nên từ trường của các cực từ hay các dây 
quấn đều khác sin và có thể phân tích thành các sóng 
hài cơ bản và sóng hài bậc cao. Đường phân bố từ 
cảm không sin của cực từ có thể phân tích thành 
sóng điều hòa B1B3B5..Bv. trong đó B1 có bước cực τ, 

còn Bv có bước cực v
v


 

.  

Khi có chuyển động tương đối giữa từ trường của 
cực từ và dây quấn thì tương ứng với các từ cảm B1 



B3B5..Bv., sẽ cảm ứng các sức điện động e1e3e5..ev 
trong dây quấn phần ứng. Do tần số của các sức điện 
động này khác nhau nên sức điện động tổng có dạng 
không sin vì vậy ta cần có các phương pháp làm triệt 
tiêu hay giảm các sức điện động bậc cao để cải thiện 
dạng sóng sức điện động tổng trở thành gần sin.  

Để tìm sức điện động của dây quấn máy điện xoay 
chiều, ta lần lượt xét sức điện động do từ trường cơ 
bản (bậc 1) và các từ trường bậc cao, sau đó suy ra 
trị số của sức điện động tổng của dây quấn. 

II. SỨC ĐIỆN ĐỘNG TRONG DÂY QUẤN PHẦN 
ỨNG  

 1. Sức điện động của dây quấn do từ trƣờng cơ 
bản: 

a. Sức điện động của một thanh dẫn 

 



Khi thanh dẫn có chiều dài l chuyển động tương đối 
với vận tốc v đối với từ trường cơ bản phân bố hình 

sin dọc khe hở BX=
xBm .sin





 thì trong thanh dẫn cảm 

ứng nên sức điện động: 
xlvBlvBe mxtd .sin






; Trong đó: 

f
tt

x
v 


2

2


 

Vì tốc độ góc ω=2 f và từ thông ứng với một bước 

cực là: 



 lBm

2


tfetd  sin
 

Trị số hiệu dụng của sức điện động này 

là:
ffEtd 


22,2

2


 

b. Sức điện động của một vòng dây và của một 
bối dây (phần tử): 

 



 Sức điện động của một vòng dây gồm 2 thanh dẫn 
cách nhau một khoảng cách y bằng hiệu số hình học 

các sức điện động 
/

tdE


 và 
//

tdE


 lệch nhau góc 




y

 của 2 
thanh dẫn đó. Từ hình vẽ ta có: 

ntdtdtdv fk
y

EEEE 



44,4

2
sin2/// 



 

Với: 2
sin

2
sin









y
kn

; Thường thì 
1




y

 nên kn được gọi 
là hệ số bước ngắn. 

Nếu trong 2 rãnh trên đặt một bối dây gồm ws vòng 

dây thì sức điện động của bối dây đó là: fwkE sns 44,4
 

c. Sức điện động của một nhóm bối dây: 

Sức điện động của nhóm q=4 

  



 

 

Nếu nhóm bối dây gồm q bối nối tiếp và đặt rải trong 
các rãnh liên tiếp nhau như hình dưới. Vì góc lệch 

pha trong từ trường của 2 rãnh kề nhau là: Z

p

pZ




2

/

2


. 
Với Z/p là số rãnh trên một đôi cực, nên sức điện 
động của q bối dây được biểu thị bằng q véc tơ cùng 
lệch nhau một góc α. Sức điện động tổng của q nhóm 



bối dây chính là tổng hình học của q véc tơ như hình, 
và vì vậy Eq=qEskr; Với hệ số quấn rải của dây quấn 

2
sin

2
sin





q

q

kr 

 

Tính toán ta có: fwkE sdqq 44,4 ; Với kdq=kn.kr gọi là hệ số 
dây quấn  

d. Sức điện động của dây quấn 1 pha: 

Dây quấn 1 pha có thể gồm một hay nhiều nhánh 
đồng nhất ghép song song, do đó sức điện động một 
pha là sức điện động của một nhánh song song. Vì 
mỗi nhánh thường gồm n nhóm bối dây có vị trí giống 
nhau trong từ trường của các cực từ nên sức điện 
động của chúng có thể cộng số học với nhau và ta 
có: Ef=4,44kdqnqwsf ; Trong đó w=nqws là số vòng 
dây của một nhánh song song. 

 2. Sức điện động của dây quấn do từ trƣờng bậc 
cao: 

Biểu thức sức điện động dây quấn do từ trường bậc 
cao cũng có biểu thức giống như sức điện động do từ 
trường cơ bản tạo ra. Nhưng do bước cực từ trường 
bậc v nhỏ đi v lần so với bước cực của từ trường cơ 
bản nên góc điện 2 của từ trường cơ bản tương ứng 

với góc 2v   của từ trường bậc v. Vì vậy: 2
sin


vknv 

 và 

2
sin

2
sin





vq

q
v

krv 

 và kdqv=knvkrv 



Ngoài ra khi dây quấn chuyển động với vận tốc v 
trong từ trường bậc v thì sức điện động trong dây 
quấn sẽ có tần số fv=vf. Vậy sức điện động do từ 
trường bậc cao gây ra là: 

·        vvdqvv wfkE 44,4  với 



 lB

v
mvv

2


 

Từ đó ta thấy khi từ trường của cực từ phân bố 
không sin thì sức điện động cảm ứng trong dây quấn 
1 pha là tổng của một dãy các sức điện động điều 
hòa có tần số khác nhau và có trị số hiệu dụng 

là: ...... 22

5

2

3

2

1  vEEEEE
 

BÀI 2: CẢI THIỆN DẠNG SÓNG SỨC ĐIỆN ĐỘNG 

Muốn cải thiện dạng sóng sức điện động trước hết 
phải tìm cách tạo ra từ trường hình sin. Muốn vậy thì 
mặt cực từ phải có một độ cong nhất định khiến cho 
khe hở nhỏ nhất giữa mặt cực từ và tăng dần khi tới 
các mỏm cực như trên. Ta gọi δ là khe hở nhỏ nhất ở 
giữa các mặt cực từ thì khe hở ở vị trí cách giữa mặt 
cực một khoảng cách x được tính gần đúng 

bằng:
)cos( x

x






 

. Thường bề rộng mặt cực b=(0,65-
0,75)τ  nên biểu thức trên có thể suy ra được khe hở 
ở mỏm cực từ δmax=(1,5-2,6)δ. 

Tuy nhiên biện pháp này vẫn chưa đạt hiệu quả như 
mong muốn nên ta cần phải giảm hay triệt tiêu các 
sức điện động bậc cao bằng cách dựa vào cấu tạo 
thích đáng của dây quấn như thực hiện dây quấn 



bước ngắn, quấn rải dây quấn sao cho một nhóm bối 
dây có q>1 và đặt dây quấn trong rãnh chéo. 

1. Rút ngắn bƣớc dây quấn: 

Khi bước dây quấn y=τ thì tất cả các sức điện động 

bậc cao đều tồn tại vì:
1

2
sin 





y
vknv

 

Nếu ta rút ngắn bước dây quấn thích đáng thì có thể 
khiến một sức điện động bậc cao tùy ý triệt tiêu bằng 
cách làm cho hệ số bước ngắn knv ứng với sức điện 
động bậc cao đó bằng 0. 

Ví dụ khi β=y/τ=4/5 nghĩa là dây quấn bị rút ngắn τ/5 

lần thì:
0

2

4
5sin5 




nk

 và E5=0. 

Vì ta không thể triệt tiêu mọi sức điện động bậc cao 
nên ta thường chọn bước dây quấn sao cho sức điện 
động bậc cao mạnh nhất bị giảm. Lưu ý là khi rút 
ngắn bước dây quấn thì sức điện động bậc 1 cũng 
giảm theo nhưng không đáng kể. 

2. Quấn rải: 

Khi quấn tập trung q=1 thì: 

1

2
sin

2
sin






vq

v
q

krv

, nghĩa là tất 
cả các sức điện động bậc cao đều không bị suy giảm. 
Nếu quấn rải thì một số sức điện động điều hòa bậc 
cao bị suy giảm do krv của chúng nhỏ hơn kr1 và nếu q 
càng lớn thì krv càng nhỏ hơn kr1. 



Tuy nhiên trong trường hợp này một số sức điện 
động bậc cao không bị giảm yếu và có krv=kr1. Bậc 
của các sức điện động này có thể biểu thị theo biểu 
thức: vt=2mkq±1 trong đó k=1,2,3…m là số pha; q là 
số rãnh của một pha dưới 1 cực. Vì 2mq=Z/p nên ta 

có: vt=
1

p

Z
k

. Các sóng điều hòa bậc vt được gọi là các 
sóng điều hòa răng. 

Góc lệch pha α giữa các sức điện động của các bối 
dây trong các rãnh liên tiếp do từ trường  bậc vt hoàn 
toàn bằng góc lệch α ứng với từ trường cơ bản.  

Thật vậy:



  k

Z

p

p

Z
kvtt 2

2
)1(

. Như vậy krv=krt và do 
đó quấn rải không triệt tiêu được các sức điện động 
điều hòa đó. 

Tuy nhiên khi q tăng, bậc của vt cũng tăng, từ cảm 
Bmv giảm đi nên sức điện động điều hòa răng cũng bị 
giảm đi tương ứng và dạng sóng sức điện động tổng 
được cải thiện. 

3. Rãnh chéo: 

Dùng rãnh chéo để triệt tiêu các sức điện động điều 
hòa răng. Theo hình dưới ta thấy từ cảm dọc theo 
thanh dẫn có trị số khác nhau do đó tổng sức điện 
động điều hòa răng cảm ứng trong thanh dẫn bằng 
không. Từ trường sóng điều hòa răng bậc 1 ứng với 
k=1 là mạnh nhất nên để triệt tiêu ảnh hưởng của nó 

ta chọn bước rãnh chéo: pZ

p

v
b

c

cc






22

2

 



Trên thực tế ta chọn Z

D

Z
bc




2

và tất cả các sức điện 
động điều hòa đều bị giảm. 

 BÀI 3: CÁC KIỂU DÂY QUẤN CỦA MÁY ĐIỆN 
XOAY CHIỀU 

I. DÂY QUẤN 1 PHA: 

Dây quấn đồng khuôn 

 

Dây quấn của máy điện xoay chiều có nhiệm vụ tạo 
ra sức điện động và đồng thời cũng tham gia vào việc 
tạo nên từ trường cần thiết cho sự biến đổi năng 
lượng cơ điện trong máy. 

·        Kết cấu của dây quấn phải đảm bảo 

·        Tiết kiệm được dây đồng (chủ yếu là phần 
đầu nối). 

·        Bền về cơ, điện, nhiệt. 

·        Chế tạo đơn giản, lắp ráp, sửa chữa dễ dàng. 



Để tiết kiệm kim loại và cải thiện dạng sóng sức điện 
động, dây quấn 1 pha thường quấn rải. 

Các kiểu dây quấn 1 pha của máy điện có Z=12. 

 Dây quấn đồng tâm và dây quấn bước ngắn 

 

 

1. Kiểu dây quấn đồng khuôn: 

Theo kiểu này, kích thước các bối dây hoàn toàn 
giống nhau. Nhược điểm của kiểu đấu này là đầu nối 



của các bối dây chồng chéo lên nhau, không tốt về 
mặt cách điện. 

Sức điện động tổng của bộ dây là: 
e=e2+e8+e3+e9+e4+e10+e5+e11. 

2. Kiểu dây quấn đồng tâm: 

Kiểu này vẫn đảo bảo sức điện động tổng không thay 
đổi, khắc phục được khuyết điểm của kiểu quấn đồng 
khuôn nhưng lại cồng kềnh và tốn kim loại. 

Ta có sức điện động tổng là: 
e=e5+e8+e4+e9+e3+e10+e2+e11. 

3. Kiểu dây quấn bƣớc ngắn: 

Kiểu này vừa tiết kiệm được kim loại, vừa cải thiện 
được dạng sóng sức điện động nhưng sức điện động 
tổng có giảm chút ít so với hai kiểu bước đủ. 

II. DÂY QUẤN 3 PHA 

Bộ dây 3 pha là tổ hợp của 3 bộ dây 1 pha đặt lệch 
nhau một góc 1200 trong không gian. 

1. Dây quấn 3 pha một lớp: 

Dây quấn 3 pha một lớp thường được dùng trong các 
động cơ điện có công suất <75kW và trong các máy 
phát điện tuabin nước. Ở loại dây quấn này trong mỗi 
rãnh chỉ đặt một cạnh tác dụng của một bối dây do đó 
số bối dây S=Z/2. 



Xét dây quấn một lớp với số pha m=3; Z=24; 2p=4. Vì 

góc lệch pha giữa 2 rãnh liên tiếp là α= Z

p 0360

=300 nên 
sức điện động của các cạnh tác dụng từ 1-12 dưới 
đôi cực thứ nhất làm thành hình sao sức điện động 
có 12 tia như hình. 

Do vị trí của các cạnh từ 13-24 dưới đôi cực thứ 2 
hoàn toàn giống vị trí các cạnh 1-12 dưới đôi cực thứ 
nhất nên sức điện động của chúng có thể biểu thị 
bằng hình sao sức điện động trùng với hình sao sức 
điện động thứ nhất. 

Số rãnh của một pha dưới một cực là:
2

2.3.2

24

2


mp

Z
q

; 
Ta có vùng pha γ=qα=2.300=600. 

Vì 2 cạnh tác dụng của mỗi phần tử cách nhau 
y=τ=mq=2.3=6 rãnh, nên pha A gồm 2 phần tử tạo 
thành bởi các cạnh tác dụng (1-7) và (2-8) dưới đôi 
cực thứ nhất và 2 phần tử (13-19); (14-20) dưới đôi 
cực thứ 2. Do các pha lệch nhau 1200 nên pha B gồm 
các phần tử (5-11); (6-12); (17-23); (18-24). Pha C 
gồm:(9-15); (10-16); (21-3); (22-4). 

 Hình sao sức điện động rãnh hay hình sao sức điện 
động phần tử của dây quấn  có Z=24; m=3; 2p=4; 
q=2. 



 

Cộng tất cả các véc tơ sức điện động của các phần 
tử thuộc cùng 1 pha ta sẽ có các sức điện động 
EAEBEC. Đem nối các phần tử thuộc cùng 1 pha với 
nhau ta sẽ có dây quấn 3 pha. 

Sơ đồ khai triển dây quấn 3 pha đồng khuôn có 
Z=24;2p=4;q=2 



 

Vì mỗi pha có 2 nhóm phần tử có vị trí dưới 2 đôi cực 
hoàn toàn giống nhau nên có thể tạo thành một mạch 
nhánh (nếu nối cuối của nhóm phần tử trước với đầu 
của nhóm phần tử sau)  hay thành 2 mạch nhánh 
ghép song song (nếu nối đầu của 2 nhóm phần tử với 
nhau và nối cuối của chúng với nhau). Tổng quát, nếu 
máy có p đôi cực thì thì số mạch nhánh song song 
của mỗi pha là k với điều kiện k chia hết cho p. 

Từ hình trên ta thấy sức điện động của mỗi pha 
không phụ thuộc vào thứ tự nối các cạnh tác dụng, thí 
dụ với pha A chẳng hạn ta có thể nối các cạnh tác 
dụng 1-8-2-7 ở dưới đôi cực thứ nhất và 13-20-14-19 
dưới đôi cực thứ hai và ta được 2 nhóm có 2 phần tử 
kích thước không giống nhau và gọi là dây quấn đồng 
tâm. Ở dây quấn đồng tâm, khó thực hiện các nhánh 
song song hoàn toàn giống nhau vì chiều dài của các 
nhóm bối dây trong từng pha không bằng nhau. 



2. Dây quấn 3 pha hai lớp: 

Dây quấn 2 lớp là dây quấn mà trong mỗi rãnh có đặt 
2 cạnh tác dụng của phần tử. Như vậy số phần tử S 
bằng số rãnh Z. Dây quấn 2 lớp có ưu điểm là thực 
hiện được bước ngắn, làm yếu được  sức điện động 
bậc cao, do đó cải thiện được sức điện động. Nhược 
điểm của nó là việc vào dây quấn hay sửa chữa dây 
quấn khó khăn hơn. 

Dây quấn 2 lớp của máy điện xoay chiều được chế 
tạo theo 2 kiểu: dây quấn xếp và dây quấn sóng. 

Dây quấn xếp thường được dùng còn dây quấn sóng 
chỉ dùng để quấn rotor dây quấn của động cơ không 
đồng bộ và máy phát tuabin hơi nước công suất lớn. 

Sơ đồ khai triển của dây quấn 3 pha đồng tâm 2 mặt 
với Z=24, 2p=4, q=2 

 



Dây quấn 2 lớp thường được thực hiện với vùng pha 
γ=qα=600

 

Hình dưới trình bày cách triển khai của dây quấn xếp 
có Z=24, 2p=4, m=3, vùng pha γ=qα=600 và bước 

ngắn y= 6

5

τ. Do góc lệch pha giữa 2 rãnh liên tiếp là 

α= Z

p 0360

=300 nên dưới mỗi cực từ mỗi pha có q=γ/α=2 
bối dây. 

Thứ tự nối các bối dây như sau: 

·        Pha A: A-1-2-8-7-13-14-20-19-X 

·        Pha B: B-5-6-12-11-17-18-24-23-Y 

·        Pha C: C-9-10-16-15-21-22-4-3-Z 

Dây quấn xếp 3 pha 2 lớp (z=24,2p=4,q=2;y=5,
)

6

5


 



 

 Dây quấn sóng 3 pha 2 lớp với 

(Z=24;2p=4;q=2;y=5;
)

6

5


 

 



Vì các nhóm phần tử của một pha liên tiếp được đặt 
dưới các cực từ khác nhau nên sức điện động cảm 
ứng của chúng có chiều ngược nhau (đầu các nhóm 
phần tử, ví dụ pha A có ghi kí kiệu *). Để mỗi pha 
hình thành một mạch nhánh, ta phải nối cuối của 
nhóm phần tử trước với đầu của nhóm phần tử tiếp 
theo như hình. Nếu muốn mỗi pha có nhiều mạch 
nhánh song song thì phải nối đầu của các nhóm bối 
dây của pha đó với nhau và cuối của các nhóm bối 
dây đó với nhau. Nói chung số nhánh song song của 
một pha có thể là k với điều kiện là k chia hết cho 2p. 

Để dễ so sánh, hình trên trình bày dây quấn sóng có 
cùng số liệu với dây quấn xếp ở trên. Vì mỗi pha 
chiếm số rãnh như ở dây quấn xếp nên sức điện 
động cảm ứng của 2 loại dây quấn này hoàn toàn 
giống nhau dù cho cách quấn dây khác nhau. 

Xét pha A  

Dùng số thứ tự của rãnh trong đó đặt cạnh tác dụng 
thứ nhất của bối dây để đánh số bối dây đó, ta thấy 
trong dây quấn sóng nếu bắt đầu đi từ A1đến X1 thì 
sau khi đi quanh phần ứng q vòng (q=2) ta đặt được 
các cạnh bối dây 2,14,1,13 nằm dưới cực bắc N. 
Cũng vậy nếu bắt đầu từ X2 đến A2 thì sau khi đi 
quanh phần ứng 2 vòng ta có các bối dây 8,20,7,19, 
nằm dưới cực nam S. Sức điện động của các phần tử 
nằm dưới các cực khác tên có chiều ngược nhau, vì 
vậy nếu muốn mỗi pha có một mạch nhánh thì phải 
nối cuối của bối thứ 13(X1) với đầu của bối thứ 19 
(A2). 



BÀI 4: SỨC TỪ ĐỘNG CỦA DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN 
XOAY CHIỀU 

I. KHÁI NIỆM CHUNG 

Dòng điện chạy trong dây quấn của máy điện xoay 
chiều sẽ sinh ra từ trường dọc khe hở giữa stator và 
rotor. Tùy theo tính chất của dòng điện và loại dây 
quấn mà từ trường sinh ra có thể là từ trường quay 
hay từ trường đập mạch. 

Để nghiên cứu các từ trường, ta cần phải phân tích 
sự phân bố và tính chất của các sức từ động do dòng 
điện trong dây quấn sinh ra. 

Để thuận tiện cho việc phân tích, ta giả thiết khe hở 
giữa stator và rotor là đều và từ trở của thép không 
đáng kể μFe=∞ 

Trong phần này ta sẽ dùng 2 phương pháp sau để 
nghiên cứu sức từ động của máy điện xoay chiều: 
Phương pháp giải tích và phương pháp đồ thị. 

1. Biểu thức của sức từ động đập mạch:  



 

Ta có: F=Fmsinωtcosα; Với α là góc trong không gian. 

·        Khi cho t=const thì F=Fm1cosα=f(α) trong đó 
Fm1=Fmsinωt là biên độ tức thời của sức từ động 
đập mạch. Như vậy F phân bố hình sin trong 
không gian. 

·        Khi cho α=const, nghĩa là ở một vị trí cố định 
bất kỳ thì F=Fm2sinωt trong đó Fm2=Fmcosα và ở 
vị trí đó sức từ động biến thiên theo thời gian. 

Kết luận: sức từ động đập mạch là một sóng đứng và 
trong trường hợp đơn giản này sức từ động phân bố 
hình sin trong không gian và biến đổi hình sin theo 
thời gian. 

2. Biểu thức của sức từ động quay tròn với biên 
độ không đổi: Ta có: F=Fmsin(ωtmα) 

Thật vậy, giả sử ta xét một thời điểm bất ký tùy ý của 
sóng sức từ động có trị số không đổi thì: sin 



(ωtmα)=const hay (ωtmα)=const, lấy vi phân 2 vế theo 

thời gian ta có 
d

dt

a
a= m

 

Đạo hàm theo α của biểu thức trên chính là tốc độ 
góc quay biểu thị bằng rad/s: dα/dt>0 ứng với sóng 
quay thuận (dấu m) và dα/dt<0 ứng với sóng quay 
ngược (dấu ±  trong biểu thức). Các hình dưới cho 
thấy vị trí của các song quay thuận và ngược ở các 
thời điểm khác nhau. 

3. Quan hệ giữa sức từ động đập mạch và sức từ 
động quay: 

Biểu thức của sức từ động đập mạch có thể viết: 

·        F=Fmsin(ωt) cosα=1/2 Fmsin(ωt-α) 
+1/2Fmsin(ωt+α)  

Như vậy sức từ động đập mạch là tổng của 2 sức từ 
động quay thuận và quay ngược với cùng một tốc độ 
góc α và có biên độ bằng ½ sức từ động đập mạch 
đó. 

Ngoài ra từ biểu thức: 

 Fmsin(ωtmα)=Fmsin(ωt)cosα± Fm 

cos(ωt)sinα=Fmsin(ωt)cosα± Fmsin(ωt- 2

p

)cos(α- 2

p

)  

Ta thấy sức từ động quay là tổng hai sức từ động đập 

mạch lệch nhau trong không gian là 2



  và khác pha 

nhau về thời gian là 2



. 



                           Vị trí của sóng quay ngược và thuận 
ở thời điểm t=0 và t=T/4              

 

 II. SỨC TỪ ĐỘNG CỦA DÂY QUẤN 1 PHA 

1. Sức từ động của một phần tử: 

Đường sức từ do dòng điện trong bối dây bước đủ 
sinh ra và sức từ động dọc theo khe hở 



 

Giả sử ta có một phần tử dây quấn gồm ws vòng, 
bước đủ y=τ đặt ở stator như hình. Khi trong phần tử 
có dòng điện i= 2 Isinωt thì các đường sức của từ 
trường do dòng điện sinh ra sẽ phân bố như đường 
nét đứt trên hình vẽ. 

Theo định luật toàn phần dòng điện ta có:   siwHdl ; Với 
H là cường độ từ trường dọc theo đường sức từ.  

Do từ trở của thép nhỏ μFe=∞ nên HFe=0 và ta có thể 
xem sức từ động iws chỉ dùng để sinh ra từ thông đi 
qua 2 lần khe hở δ: H2δ=wsi, vậy sức từ động ứng 

với một khe hở không khí bằng:
ss iwF

2

1


 

Đường biểu diễn sức từ động khe hở dưới một bước 

cực có dạng hình chữ nhất abcd và có độ cao 
siw

2

1

, ở 



bước cực tiếp theo là hình chữ nhật dega. Ta quy 
ước ở khoảng có đường sức từ hướng lên thì Fs 
được biểu thị bằng tung độ dương. 

Vì i= 2 Isinωt nên sức từ động Fs phân bố dọc theo 
khe hở dạng hình chữ nhật có độ cao thay đổi về trị 
số và dấu theo dòng điện xoay chiều i. 

Sức từ động phân bố hình chữ nhật trong không gian 
và biến đổi hình sin theo thời gian có thể dùng chuỗi 
Furier phân tích thành các sóng điều hòa bậc 1,3,5,7., 
với góc tọa độ chọn như hình trên ta có: 

·        


..5,3,1:

531 cos..cos...5cos3coscos


  ssssss FFFFFF

 

Trong đó: 














2
sin

4
cos

2
2

2

sss FvFF  
 ; Tính toán ta 

có: v

Iw
vIw

v
F s

ssm 9,0
2

sin
22







 

Từ đây ta thấy sức từ động của một bối dây bước đủ 
có dòng điện xoay chiều chạy qua là tổng hợp của n 
sóng đập mạch phân bố hình sin trong không gian và 
thay đổi hình sin theo thời gian. 

 2. Sức từ động của dây quấn một lớp bƣớc đủ: 



 

Ta xét sức từ động  của dây quấn 1 lớp có q=3 phần 
tử, mỗi phần tử có ws vòng dây. Sức từ động của dây 
quấn đó là tổng sức từ động của 3 phần tử phân bố 

hình chữ nhật và lệch nhau góc không gian: Z

p


2


. 
Nếu đem phân tích 3 sóng chữ nhật đó thì theo cấp 
số Furiê thì tổng của 3 sóng chữ nhật đó cũng chính 
là tổng của các sóng điều hòa của chúng. 

Sau đó ta sẽ cộng các sóng điều hòa cùng bậc của 
các sức từ động của 3 phần tử rồi lấy tổng của các 
sức từ động của 3 phần tử, cuối cùng lấy tổng của 
các sức từ động hợp thành ứng với tất cả các bậc v 
để có sức từ động của dây quấn đó. 

Với v=1 ta có 3 sức từ động hình sin cơ bản lệch 
nhau về góc không gian và có thể được biểu thị bằng 



3 véc tơ lệch nhau góc  như hình. Tổng của 3 sóng 
sức từ động hình sin cũng là một sóng hình sin và là 
sóng từ động cơ bản của nhóm 3 phần tử đó. Biên độ 
của nó có trị số bằng độ dài tổng của véc tơ 1,2 và 3 
như hình.  

Sức từ động cơ bản của một nhóm phần tử là: 

111 srq FqkF  ; Với 2
sin

2
sin

1 



q

q

kr 

 là hệ số quấn rải. 

Với sóng bậc v thì góc lệch giữa các sóng sức từ 
động bậc v là v.  và véc tơ sức từ động tổng bậc v có 

biên độ: Fqv=qkrvFsv; với 2
sin

2
sin





v
q

q
v

krv 

 gọi là hệ số quấn rải 
đối với điều hòa bậc v. Như vậy sức từ động của dây 
quấn một lớp bước đủ được biểu thị theo công thức 
sau: 

·        


..5,3,1:

sincos


  tqkFF rvsmq

 

 

 3. Sức từ động của dây quấn một pha 2 lớp bƣớc 
ngắn 



 

Sức từ động của dây quấn 2 lớp bước ngắn có thể 
được xem như tổng sức từ động của 2 dây quấn một 
lớp bước đủ, một đặt ở lớp trên và một đặt ở lớp dưới 
nhưng lệch nhau một góc điện   như trên hình. 

Đối với sóng cơ bản (v=1) góc lệch  )1(  , trong đó 




y


 thì : 

·        
1111 2

2
)1cos(2 nqqf kFFF 



; với 2

sin
2

)1cos(1





 nk

 

Đối với sóng bậc v ta có: 

nvqvqvfv kFFF 2
2

)1cos(2 



 với 2

sin
2

)1(cos





 vvknv 
 



Kết quả là ta có sức từ động của một dây quấn  một 
pha 2 lớp bước ngắn như sau: 

·        




..5,3,1

sincos2
v

fvrvf tvFqkF 

 

Tính toán và chú ý rằng trong dây quấn 2 lớp bước 
ngắn thì số vòng của một pha W=2pqWs, ta có sức từ 

động một pha: 




..5,3,1

sincos
v

fvf tvFF 

 với 
I

vp

Wk
I

pv

Wk
F

dqvdqv
9,0

.

22


  

Vậy sức từ động của dây quấn một pha (một hay 2 
lớp) là tổng hợp của một dãy các sóng đập mạch, 
nghĩa là phân bố hình sin trong không gian và biến 
đổi hình sin theo thời gian với tần số bằng tần số 
dòng điện chạy qua dây quấn đó. 

III. SỨC TỪ ĐỘNG CỦA DÂY QUẤN 3 PHA 

Cho dòng điện 3 pha đối xứng vào dây quấn 3 pha 

đặt lệch nhau một góc điện 3

2

trong không gian: 

·        tIiA sin2  

·        
)

3

2
sin(2


  tIiB

 

·        
)

3

4
sin(2


  tIiC

 

Do sức từ động trong mỗi pha là sức từ động đập 
mạch và theo biểu thức: 

·        




..5,3,1

cossin
v

fvA vtFF 

 



·        
)

3

2
(cos)

3

2
sin(

..5,3,1





  

v

fvB vtFF

 

·        
)

3

4
(cos)

3

4
sin(

..5,3,1





  

v

fvC vtFF

 

Để có sức từ động 3 pha ta lấy tổng của 3 sức từ 
động đập mạch đó. 

Để cho việc nghiên cứu dễ dàng, ta phân tích sức từ 
động bậc v của mỗi pha thành hai sức từ động quay 
thuận và ngược nên sức từ động tổng của dây quấn 
3 pha là tổng của tất cả các sức từ động quay thuận 
và ngược đó. 

)sin(
2

1
)sin(

2

1
cossin  vtFvtFvtFF fvfvfvAv 
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Trong đó ta chia v=1,3,5,.. thành 3 nhóm:  

·        Nhóm 1: v=mk=3k (với k=1,3,5 thì v=3,9,15..) 

·        Nhóm 2: v=2mk+1=6k+1 (với k=0,1,3,5 thì 
v=1,7,13..) 

·        Nhóm 3: v=2mk-1=6k-1 (với k=1,2,3,.. thì 
v=5,11,17,..) 

Trước hết ta xét tổng của các sức từ động quay 
thuận trước. các sức từ động quay thuận có thể được 
viết như sau: 



·        
 )sin(

2
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 vtFF fvAvt
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·        
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Tổng của chúng là tổng của những sóng quay hình 

sin lệch nhau góc 3

2
)1(


v
, trong đó v có trị số xác định 

theo các nhóm ở trên. 

·        Với nhóm v=3k ta có: 3

2
2

3

2
)13(

3

2
)1(





 kkv

, 
thay vào biểu thức trên ta thấy với mỗi trị số của 
k, 3 sức từ động đó là những sóng hình sin quay 

cùng tốc độ và lệch nhau một góc 3

2

, do đó tổng 
của chúng bằng 0. 

·        Với nhóm v=6k-1 ta có 3

4
4

3

2
)26(

3

2
)1(





 kkv

, 
thay vào ta thấy với mỗi trị số của k, 3 sức từ 

động đó quay cùng tốc độ và có góc lệch pha 3

4

, 
do đó tổng chúng bằng 0. 

·        Với nhóm v=6k+1 ta có 



kkv 4

3

2
)6(

3

2
)1( 

, thay 
vào ta thấy với mỗi trị số của k, 3 sức từ động đó 
là những sóng quay thuận có cùng tốc độ và 
trùng pha nhau, do đó tổng chúng 

bằng:
)sin(

2

3

16





ky

fvth vtFF 

 



Tương tự ta xét tổng các sức từ động quay ngược 
(vế thứ 2 của phương trình): 

·        Tổng các sức từ động của nhóm v=3k và 
v=6k+1 là bằng 0. 

·        Các sức từ động của nhóm v=6k-1 là trùng 
pha nhau nên tổng của chúng bằng: 

)sin(
2

3

16





ky

fvng vtFF 

 

Các sức từ động quay thuận bậc v của các pha 

 
 

AF


 

AF


 

BF


 
CF



 

AF


 

CF


 
BF



 

BF


 CF


 

 

  

Như vậy sức từ động của dây quấn 3 pha là tổng của 
các sóng quay thuận bậc v=6k+1 và các sóng quay 
ngược bậc v=6k-1.  

·        Biên độ của sức từ động quay bậc v bằng 3/2 
lần biên độ sức từ động một pha bậc v. 



·        Tốc độ góc của sức từ động quay bậc v 

là: v

n
n

v
vv 


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Tổng quát ta có:
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Nguyên lý hoạt động của một số linh kiện cơ bản (sưu tầm)  

   

 

Nội dung đề cập : Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của Transistor thuận và 

Transistor ngược.  

1. Cấu tạo của Transistor. (Bóng bán dẫn)  

Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , 

nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu ghép theo thứ tự NPN ta 

được Transistor ngược. về phương diện cấu tạo Transistor tương đương với hai 

Diode đấu ngược chiều nhau . 
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Cấu tạo Transistor 

 

Ba lớp bán dẫn được nối ra thành ba cực , lớp giữa gọi là cực gốc ký hiệu là B ( 

Base ), lớp bán dẫn B rất mỏng và có nồng độ tạp chất thấp.  

Hai lớp bán dẫn bên ngoài được nối ra thành cực phát ( Emitter ) viết tắt là E, và 

cực thu hay cực góp ( Collector ) viết tắt là C, vùng bán dẫn E và C có cùng loại 

bán dẫn (loại N hay P ) nhưng có kích thước và nồng độ tạp chất khác nhau nên 

không hoán vị cho nhau được.  

 

2. Nguyên tắc hoạt động của Transistor. 

* Xét hoạt động của Transistor NPN. 

 
Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt động của transistor NPN 

Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực 

C và (-) nguồn vào cực E. 



Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E , 

trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E. 

Khi công tắc mở , ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng 

vẫn không có dòng điện chạy qua mối C E ( lúc này dòng IC = 0 ) 

Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện chạy từ 

(+) nguồn UBE qua công tắc => qua R hạn dòng => qua mối BE về cực (-) tạo 

thành dòng IB 

Ngay khi dòng IB xuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua mối CE làm 

bóng đèn phát sáng, và dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB 

Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB và phụ thuộc theo một 

công thức .  

IC = β.IB  

Trong đó: 

IC là dòng chạy qua mối CE 

IB là dòng chạy qua mối BE 

β là hệ số khuyếch đại của Transistor 

Giải thích : Khi có điện áp UCE nhưng các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua 

mối tiếp giáp P-N để tạo thành dòng điện, khi xuất hiện dòng IBE do lớp bán dẫn 

P tại cực B rất mỏng và nồng độ pha tạp thấp, vì vậy số điện tử tự do từ lớp bán 

dẫn N ( cực E ) vượt qua tiếp giáp sang lớp bán dẫn P( cực B ) lớn hơn số lượng 

lỗ trống rất nhiều, một phần nhỏ trong số các điện tử đó thế vào lỗ trống tạo thành 

dòng IB còn phần lớn số điện tử bị hút về phía cực C dưới tác dụng của điện áp 

UCE => tạo thành dòng ICE chạy qua Transistor. 

 

* Xét hoạt động của Transistor PNP . 

Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực 

tính của các nguồn điện UCE và UBE ngược lại . Dòng IC đi từ E sang C còn 

dòng IB đi từ E sang B.  

   
Lần sửa cuối bởi nbb3i; 26-04-2010 lúc 18:28  

Trả lời   Trả lời với trích dẫn     Thanks        
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Re: Nguyên lý hoạt động của một số linh kiện cơ bản (sưu tầm)  

   

 

Ký hiệu & hình dạng của Transistor  

Nội dung : Ký hiệu của Transistor trên sơ đồ và trên thân , Hình dạng thực tế, 

Cách xác định chân của Transistor.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ký hiệu & hình dáng Transistor. 

 
 

Hình dạng thực tế 

 
Transistor công suất nhỏ Transistor công suất lớn 

 

2. Ký hiệu (trên thân Transistor)  

* Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản xuất nhưng 

thông dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung quốc. 

 

 

http://group3i.net/forum/sendmessage.php?do=mailmember&u=2
http://group3i.net/forum/blog.php?u=2


Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, 

C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP 

còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có 

công suất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công 

suất lớn và tần số làm việc thấp hơn.  

 

Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073 vv...  

 

Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái. 

Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là 

bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là 

bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 , 3AP20 vv..  

 

3. Cách xác định chân E, B, C của Transistor. 

Với các loại Transistor công suất nhỏ thì thứ tự chân C và B tuỳ theo bóng của 

nước nào sản xuất , nhựng chân E luôn ở bên trái nếu ta để Transistor như hình 

dưới  

 

Nếu là Transistor do Nhật sản xuất : thí dụ Transistor C828, A564 thì chân C ở 

giữa , chân B ở bên phải.  

 

Nếu là Transistor Trung quốc sản xuất thì chân B ở giữa , chân C ở bên phải.  

 

Tuy nhiên một số Transistor được sản xuất nhái thì không theo thứ tự này => để 

biết chính xác ta dùng phương pháp đo bằng đồng hồ vạn năng.  

 
 

Transistor công suất nhỏ. 

 

Với loại Transistor công suất lớn (như hình dưới ) thì hầu hết đều có chung thứ tự 

chân là : Bên trái là cực B, ở giữa là cực C và bên phải là cực E 



 
Transistor công suất lớn thường có thứ tự chân như trên. 

 

* Đo xác định chân B và C  

Với Transistor công suất nhỏ thì thông thường chân E ở bên trái như vậy ta chỉ 

xác định chân B và suy ra chân C là chân còn lại.  

 

Để đồng hồ thang x1Ω , đặt cố định một que đo vào từng chân , que kia chuyển 

sang hai chân còn lại, nếu kim lên = nhau thì chân có que đặt cố định là chân B, 

nếu que đồng hồ cố định là que đen thì là Transistor ngược, là que đỏ thì là 

Transistor thuận..  

   

Trả lời   Trả lời với trích dẫn     Thanks        
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Phương pháp kiểm tra Transistor  

Nội dung : Trình bày phương pháp đo kiểm tra Transistor để xác định hư hỏng, 

Các hình ảnh minh hoạ quá trình đo kiểm tra Transistor. ------------------------------

-------------------------------------------------- 

1. Phương pháp kiểm tra Transistor . 

Transistor khi hoạt động có thể hư hỏng do nhiều nguyên nhân, như hỏng do nhiệt 

độ, độ ẩm, do điện áp nguồn tăng cao hoặc do chất lượng của bản thân Transistor, 

để kiểm tra Transistor bạn hãy nhớ cấu tạo của chúng.  

 
 

Cấu tạo của Transistor  

 

Kiểm tra Transistor ngược NPN tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Anôt, 

điểm chung là cực B, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đen vào B ) thì tương 

đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác 

kim không lên.  

 

Kiểm tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Katôt, 

điểm chung là cực B của Transistor, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào 

B ) thì tương đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường 

hợp đo khác kim không lên.  

 

Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.  

 

Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .  

* Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim không lên là transistor đứt 

 

http://group3i.net/forum/blog.php?u=2


BE hoặc đứt BC 

* Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc 

BC. 

* Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.  

 

* Các hình ảnh minh hoạ khi đo kiểm tra Transistor. 

 
Phép đo cho biết Transistor còn tốt. 

Minh hoạ phép đo trên : Trước hết nhìn vào ký hiệu ta biết được Transistor trên là 

bóng ngược, và các chân của Transistor lần lượt là ECB ( dựa vào tên Transistor 

). < xem lại phần xác định chân Transistor >  

Bước 1 : Chuẩn bị đo để đồng hồ ở thang x1Ω 

Bước 2 và bước 3 : Đo thuận chiều BE và BC => kim lên . 

Bước 4 và bước 5 : Đo ngược chiều BE và BC => kim không lên. 

Bước 6 : Đo giữa C và E kim không lên 

=> Bóng tốt.  



 
Phép đo cho biết bóng bị đứt BE  

 

Bước 1 : Chuẩn bị . 

Bước 2 và 3 : Đo cả hai chiều giữa B và E kim không lên. 

=> Bóng đứt BE  

 



Phép đo cho thấy bóng bị chập CE 

Bước 1 : Chuẩn bị . 

Bước 2 và 4 : Đo cả hai chiều giữa C và E kim lên = 0 Ω 

=> Bóng chập CE  

Trường hợp đo giữa C và E kim lên một chút là bị dò CE. 

   

Trả lời   Trả lời với trích dẫn     Thanks        
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Re: Nguyên lý hoạt động của một số linh kiện cơ bản (sưu tầm)  

   

 

Nội dung : Các thông số kỹ thuật của Transistor, Transistor số (Digital transistor), 

Sò công suất .  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Các thông số kỹ thuật của Transistor 

Dòng điện cực đại : Là dòng điện giới hạn của transistor, vượt qua dòng giới hạn 

này Transistor sẽ bị hỏng.  
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Điện áp cực đại : Là điện áp giới hạn của transistor đặt vào cực CE , vượt qua 

điện áp giới hạn này Transistor sẽ bị đánh thủng.  

Tấn số cắt : Là tần số giới hạn mà Transistor làm việc bình thường, vượt quá tần 

số này thì độ khuyếch đại của Transistor bị giảm .  

Hệ số khuyếch đại : Là tỷ lệ biến đổi của dòng ICE lớn gấp bao nhiêu lần dòng 

IBE  

Công suất cực đại : Khi hoat động Transistor tiêu tán một công suất P = UCE . 

ICE nếu công suất này vượt quá công suất cực đại của Transistor thì Transistor sẽ 

bị hỏng .  

2. Một số Transistor đặc biệt . 

 

* Transistor số ( Digital Transistor ) : Transistor số có cấu tạo như Transistor 

thường nhưng chân B được đấu thêm một điện trở vài chục KΩ 

 
 

Transistor số thường được sử dụng trong các mạch công tắc , mạch logic, mạch 

điều khiển , khi hoạt động người ta có thể đưa trực tiếp áp lệnh 5V vào chân B để 

điều khiển đèn ngắt mở. 

 

 
 

Minh hoạ ứng dụng của Transistor Digital 

 

* Ký hiệu: Transistor Digital thường có các ký hiệu là DTA...(đền thuận), 

DTC...(đèn ngược) , KRC... (đèn ngược ) KRA...(đèn thuận), RN12... (đèn 

ngược), RN22...(đèn thuận), UN...., KSR... . Thí dụ : DTA132 , DTC 124 vv... 

 



* Transistor công suất dòng (công suất ngang)  

 

Transistor công suất lớn thường được gọi là sò. Sò dòng, Sò nguồn vv..các sò này 

được thiết kế để điều khiển bộ cao áp hoặc biến áp nguồn xung hoạt động , Chúng 

thường có điện áp hoạt động cao và cho dòng chịu đựng lớn. Các sò công suất 

dòng( Ti vi mầu) thường có đấu thêm các diode đệm ở trong song song với cực 

CE. 

 
 

Sò công suất dòng trong Ti vi mầu  

   

Trả lời   Trả lời với trích dẫn     Thanks        

 
 

26-04-2010 18:30 #5  

nbb3i  

Xem hồ sơ  

View Forum Posts  

Tin nhắn riêng  

Xem Blog  

Visit Homepage  

Xem tin tức đã gửi  

Add as Contact  

Send Email  

 

 

   

 

 

 

   

http://group3i.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=2602
http://group3i.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=2602
http://group3i.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=2602
http://group3i.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=2602&securitytoken=1284086840-fb35c5bd2b9f9148591c4fd325ed981497b243df
http://group3i.net/forum/report.php?p=2602
http://group3i.net/forum/showthread.php?t=371&p=2603&viewfull=1#post2603
http://group3i.net/forum/member.php?u=2
http://group3i.net/forum/member.php?u=2
http://group3i.net/forum/search.php?do=finduser&userid=2&contenttype=vBForum_Post&showposts=1
http://group3i.net/forum/private.php?do=newpm&u=2
http://group3i.net/forum/blog.php?u=2
http://nbb3i.group3i.net/
http://group3i.net/forum/list.php/author/2-nbb3i
http://group3i.net/forum/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=2
http://group3i.net/forum/sendmessage.php?do=mailmember&u=2


 
Họ tên: Nguyễn Bá Biền 

Bài gửi: 938 

Thanked: 292 lần/178 bài  

Bài Blog: 13 

 
Re: Nguyên lý hoạt động của một số linh kiện cơ bản (sưu tầm)  

   

 

Cấp nguồn và định thiên cho Transistor  

Nội dung : Ứng dụng của Transistor, Cấp nguồn cho Transistor, Định thiên ( phân 

cực ) cho Transistor hoạt động, Mạch phân cực có hồi tiếp.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ứng dụng của Transistor. 

Thực ra một thiết bị không có Transistor thì chưa phải là thiết bị điện tử, vì vậy 

Transistor có thể xem là một linh kiện quan trọng nhất trong các thiết bị điện tử, 

các loại IC thực chất là các mạch tích hợp nhiều Transistor trong một linh kiện 

duy nhất, trong mạch điện , Transistor được dùng để khuyếch đại tín hiệu Analog, 

chuyển trạng thái của mạch Digital, sử dụng làm các công tắc điện tử, làm các bộ 

tạo dao động v v... 

 

2. Cấp điện cho Transistor ( Vcc - điện áp cung cấp )  

Để sử dụng Transistor trong mạch ta cần phải cấp cho nó một nguồn điện, tuỳ 

theo mục đích sử dụng mà nguồn điện được cấp trực tiếp vào Transistor hay đi 

qua điện trở, cuộn dây v v... nguồn điện Vcc cho Transistor được quy ước là 

nguồn cấp cho cực CE. 

 
 

Cấp nguồn Vcc cho Transistor ngược và thuận 

 

Ta thấy rằng : Nếu Transistor là ngược NPN thì Vcc phải là nguồn dương (+), nếu 

Transistor là thuận PNP thì Vcc là nguồn âm (-)  

 

3. Định thiên (phân cực) cho Transistor. 

* Định thiên : là cấp một nguồn điện vào chân B ( qua trở định thiên) để đặt 

Transistor vào trạng thái sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng khuyếch đại các tín hiệu 

cho dù rất nhỏ. 
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* Tại sao phải định thiên cho Transistor nó mới sẵn sàng hoạt động ? : Để hiếu 

được điều này ta hãy xét hai sơ đồ trên :  

 

Ở trên là hai mạch sử dụng transistor để khuyếch đại tín hiệu, một mạch chân B 

không được định thiên và một mạch chân B được định thiên thông qua Rđt.  

 

Các nguồn tín hiệu đưa vào khuyếch đại thường có biên độ rất nhỏ ( từ 0,05V đến 

0,5V ) khi đưa vào chân B( đèn chưa có định thiên) các tín hiệu này không đủ để 

tạo ra dòng IBE ( đặc điểm mối P-N phaỉ có 0,6V mới có dòng chạy qua ) => vì 

vậy cũng không có dòng ICE => sụt áp trên Rg = 0V và điện áp ra chân C = Vcc  

 

Ở sơ đồ thứ 2 , Transistor có Rđt định thiên => có dòng IBE, khi đưa tín hiệu nhỏ 

vào chân B => làm cho dòng IBE tăng hoặc giảm => dòng ICE cũng tăng hoặc 

giảm , sụt áp trên Rg cũng thay đổi => và kết quả đầu ra ta thu được một tín hiệu 

tương tự đầu vào nhưng có biên độ lớn hơn.  

 

=> Kết luận : Định thiên ( hay phân cực) nghĩa là tạo một dòng điện IBE ban đầu, 

một sụt áp trên Rg ban đầu để khi có một nguồn tín hiệu yếu đi vào cực B , dòng 

IBE sẽ tăng hoặc giảm => dòng ICE cũng tăng hoặc giảm => dẫn đến sụt áp trên 

Rg cũng tăng hoặc giảm => và sụt áp này chính là tín hiệu ta cần lấy ra . 

 

còn các kiểu mạch mắc C chung, mắc B chung, mắc E chung các bác xem sách 

nhé 
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Thyristor 

 

Nội dung : Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor, phương pháp kiểm tra 

Thyristor, Ứng dụng của Thyristor.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Thyristor 
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Cấu tạo Thyristor Ký hiệu của Thyristor Sơ đồ tương tương 

 

Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo thành hai Transistor mắc nối 

tiếp, một Transistor thuận và một Transistor ngược ( như sơ đồ tương đương ở 

trên ) . Thyristor có 3 cực là Anot, Katot và Gate gọi là A-K-G, Thyristor là Diode 

có điều khiển , bình thường khi được phân cực thuận, Thyristor chưa dẫn điện, khi 

có một điện áp kích vào chân G => Thyristor dẫn cho đến khi điện áp đảo chiều 

hoặc cắt điện áp nguồn Thyristor mới ngưng dẫn.. 

 

Thí nghiệm sau đây minh hoạ sự hoạt động của Thyristor 

 
Thí nghiêm minh hoạ sự hoạt động của Thyristor. 

 

Ban đầu công tắc K2 đóng, Thyristor mặc dù được phân cực thuận nhưng vẫn 

không có dòng điện chạy qua, đèn không sáng.  

 

Khi công tắc K1 đóng, điện áp U1 cấp vào chân G làm đèn Q2 dẫn => kéo theo 

đèn Q1 dẫn => dòng điện từ nguồn U2 đi qua Thyristor làm đèn sáng.  



 

Tiếp theo ta thấy công tắc K1 ngắt nhưng đèn vẫn sáng, vì khi Q1 dẫn, điện áp 

chân B đèn Q2 tăng làm Q2 dẫn, khi Q2 dẫn làm áp chân B đèn Q1 giảm làm đèn 

Q1 dẫn , như vậy hai đèn định thiên cho nhau và duy trì trang thái dẫn điện.  

 

Đèn sáng duy trì cho đến khi K2 ngắt => Thyristor không được cấp điện và ngưng 

trang thái hoạt động.  

 

Khi Thyristor đã ngưng dẫn, ta đóng K2 nhưng đèn vẫn không sáng như trường 

hợp ban đầu.  

 
 

 
 

Đo kiểm tra Thyristor 

 

Đặt động hồ thang x1W , đặt que đen vào Anot, que đỏ vào Katot ban đầu kim 

không lên , dùng Tovit chập chân A vào chân G => thấy đồng hồ lên kim , sau đó 

bỏ Tovit ra => đồng hồ vẫn lên kim => như vậy là Thyristor tốt .  

 

Ứng dụng của Thyristor 

 

Thyristor thường được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu nhân đôi tự động của 

nguồn xung Ti vi mầu . 

 



Thí dụ mạch chỉnh lưu nhân 2 trong nguồn Ti vi mầu JVC 1490 có sơ đồ như sau 

:  
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Mosfet  

Transistor trường - Mosfet  

Nội dung: Giới thiệu về Mosfet, Cấu tạo, ký hiệu và nguyên tắc hoạt động của 

Mosfet.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Giới thiệu về Mosfet  

Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor 

thông thường mà ta đã biết, Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ 

trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợn cho 

khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu, Mosfet được sử dụng nhiều trong các mạch 

nguồn Monitor, nguồn máy tính .  

 
Transistor hiệu ứng trường Mosfet 

 

2. Cấu tạo và ký hiệu của Mosfet. 

 
 

Ký hiệu và sơ đồ chân tương đương giữa Mosfet và Transistor 

 

* Cấu tạo của Mosfet 
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Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N 

 

G : Gate gọi là cực cổng  

S : Source gọi là cực nguồn  

D : Drain gọi là cực máng  

 

Mosfet kện N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền bán dẫn N, giữa hai lớp P-

N được cách điện bởi lớp SiO2 hai miếng bán dẫn P được nối ra thành cực D và 

cực S, nền bán dẫn N được nối với lớp màng mỏng ở trên sau đó được dấu ra 

thành cực G.  

 

Mosfet có điện trở giữa cực G với cực S và giữa cực G với cực D là vô cùng lớn , 

còn điện trở giữa cực D và cực S phụ thuộc vào điện áp chênh lệch giữa cực G và 

cực S ( UGS )  

 

Khi điện áp UGS = 0 thì điện trở RDS rất lớn, khi điện áp UGS > 0 => do hiệu 

ứng từ trường làm cho điện trở RDS giảm, điện áp UGS càng lớn thì điện trở 

RDS càng nhỏ.  

 

3. Nguyên tắc hoạt động của Mosfet 

Mạch điện thí nghiệm. 

 
 

Mạch thí nghiệm sự hoạt động của Mosfet 

 

Thí nghiệm : Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn D vào hai cực D và S 



của Mosfet Q (Phân cực thuận cho Mosfet ngược) ta thấy bóng đèn không sáng 

nghĩa là không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được cấp điện.  

 

Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS làm điện áp UGS > 0V => 

đèn Q1 dẫn => bóng đèn D sáng.  

 

Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) vẫn duy trì cho đèn Q dẫn 

=> chứng tỏ không có dòng điện đi qua cực GS.  

 

Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 => UGS= 0V => đèn 

tắt  

 

=> Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân G không tạo ra dòng 

GS như trong Transistor thông thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm 

cho điện trở RDS giảm xuống .  

 

Kiểm tra Mosfet - Ứng dụng Mosfet  

 

Nội dung : Phương pháp đo để xác định Mosfet còn tốt, Mosfet bị hỏng. Ứng 

dụng của Mosfet trong thực tế, Kiểm tra Mosfet trong mạch điện.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. Đo kiểm tra Mosfet  

Một Mosfet còn tốt : Là khi đo trở kháng giữa G với S và giữa G với D có điện 

trở bằng vô cùng ( kim không lên cả hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì 

trở kháng giữa D và S phải là vô cùng.  

 

Các bước kiểm tra như sau: 



 
Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt. 

Bước 1 : Chuẩn bị để thang x1KW  

Bước 2 : Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que đỏ vào S hoặc D )  

Bước 3 : Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và S ( que đen vào D que 

đỏ vào S ) => kim sẽ lên.  

Bước 4 : Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân G.  

Bước 5 : Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như bước 3 kim không lên. 

 

=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt.  



 
Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy bị chập  

 

Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1KW  

Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 W là chập  

Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 W là chập D S  

 

2. Ứng dụng của Mosfet trong thực tế  

Mosfet trong nguồn xung của Monitor 

 
Mosfet được sử dụng làm đèn công suất nguồn Monitor 

 

Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, người ta thường dùng cặp 



linh kiện là IC tạo dao động và đèn Mosfet, dao động tạo ra từ IC có dạng xung 

vuông được đưa đến chân G của Mosfet, tại thời điểm xung có điện áp > 0V => 

đèn Mosfet dẫn, khi xung dao động = 0V Mosfet ngắt => như vậy dao động tạo ra 

sẽ điều khiển cho Mosfet liên tục đóng ngắt tạo thành dòng điện biến thiên liên 

tục chạy qua cuộn sơ cấp => sinh ra từ trường biến thiên cảm ứng lên các cuộn 

thứ cấp => cho ta điện áp ra. 

 

* Đo kiểm tra Mosfet trong mạch . 

Khi kiểm tra Mosfet trong mạch , ta chỉ cần để thang x1W và đo giữa D và S => 

Nếu 1 chiều kim lên đảo chiều đo kim không lên => là Mosfet bình thường, Nếu 

cả hai chiều kim lên = 0 W là Mosfet bị chập DS.  
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Thiết kế mạch nguồn ổn định 5V - 1A

Trong thực tế hiện nay các mạch điều khiển, hiện thị ... người ta luôn 
dùng mức tương thích TTL hơn CMOS. Mức TTL thì các IC TTL  dùng 
được (các họ dòng 74) và CMOS cũng dùng được ( các dòng thuộc 
CMOS có giải điện áp từ 3V đến 8V). Mức TTL ở đây là điện áp chuẩn 
dương 5V và chuẩn âm là 0V. Đối với các mạch dùng  vi xử lý , các IC 
TLL, ICs đòi hỏi cần phải có nguồn cung cấp ổn định 5V (dao động từ 
4.75V đến 5.25V) nếu điện áp không nằm trong giải đó mà xuống mức 
giới hạn thì ICS không hoạt động (Reset) còn trên mức giới hạn thì hỏng 
ICs. Do vậy trong các mạch thiết kế dùng ICs người ta phải có một 
nguồn cung cấp ổn định để nuôi các ICs đó và điện áp này không được 
lên xuống theo điện áp nguồn. lấy ví dụ như thế này : Như chúng ta thiết 
kế mạch dùng vi xử lý điều khiển mấy con LED đơn thôi chả hạn và ta 
cấp nguồn 5V cho cả LED và vi xử lý. Nếu nguồn 5V của bạn không ổn 
định mà thay đổi theo điện áp nguồn thì chip của bạn hoạt động cũng 
không ổn định (reset) hay chết và LED của bạn sẽ lúc sáng lúc tối. Vậy 
việc cần ở đây là cấp cho nó nguồn 5V ổn định để cho chip hoạt động 
bình thường và LED sáng đều. Ở bài viết này biendt sẽ hướng dẫn mọi 
người thiết kế mạch nguồn ổn định 5V - 1A. Mạch này có trong mạch 
nguồn của các mạch dùng vi điều khiển, ICs...

I - Sơ đồ nguyên lý của mạch nguồn 5V - 1A



==> Thông số chính của mạch
+ Điện áp đầu vào từ 12VDC đến 40VDC
+ Điện áp đầu ra 5V - 1A
+ Có bảo vệ quá tải bằng cầu chì 1A
+ Có bải vệ chống dòng ngược
==> Linh kiện cần có trong mạch
+ Cọc nguồn đầu vào 3A
+ Diode 3A
+ Cầu chì 1A
+ Tụ điện hóa 470uF - 50V
+ Tụ điện không phân cực 104
+ LED báo nguồn và điện trở LED
+ Ổn áp 7805
+ Cọc nguồn đầu ra (răm)

II - Nguyên tắc hoạt động của mạch

Trên là mạch ổn áp 5V khá đơn giản sử dụng 7805 . Mạch có bảo vệ 
chống dòng ngược, bảo vệ quá tải. Công suất đầu ra khá thấp (5W). 
Mạch được sử dụng nhiều trong các mạch điều khiển, mạch cấp nguồn 
cho các mạch tín hiệu...Mạch chỉ xoay quanh chức năng ổn định điện áp 
của con 7805. Bây giờ chúng ta hãy đi phân tích mạch để hiểu rõ mạch 
hoạt động như thế nào? Do mạch sử dụng linh kiện ổn áp 7805 nên hoạt 
động của mạch chính là sự hoạt động bên trong của 7805. 



1) Linh kiện ổn áp 7805

Trên thực tế thì linh kiện ổn áp 7805 được dùng rất nhiều trong các 
mạch điện điều khiển dùng để cấp nguồn ổn định cho mạch. Với ưu 
điểm là dễ ghép nối , dễ thiết kế với chi phí thấp, nguồn đầu ra ổn định. 
Nhược điểm của nó là công suất đầu ra khá thấp (1A) và hoạt động 
không ổn định khi có nhiễu bên ngoài. Hoạt động được ở giải nhiệt độ 
khá cao là 0 -125 độ C

Trên hình vẽ trên là 2 dạng đóng vỏ của 7805. Tùy theo mạch thiết kế 
mà người ta dùng các dạng đóng vở. Ví dụ như trong mạch dùng nhiều 
linh kiện dán thì người ta dùng dạng đóng vở D-PAL vì nó tiếp kiệm 
diện tích của mạch.
* 7805 có 3 chân cho ta kết nối với nó : Chân 1 là chân nguồn đầu vào, 
chân 2 là chân GND , chân 3 là chân lấy điện áp ra.



+ Chân 1 - 2 (Chân điện áp đầu vào) : Đây là chân cấp nguồn đầu vào 
cho 7805 hoạt động. Giải điện áp cho phép đầu vào lớn nhất là 40V. 
Theo datasheet thì giải điện áp đầu ra là 5V ta nên cho điện áp vào là 
35V để mạch lúc nào cũng hoạt động ổn định điện áp không bị lên 
xuống do nguồn đầu vào
+ Chân 3 ( Chân điện áp đầu ra) : Chân này cho chúng ta lấy điện áp đầu 
ra ổn định 5V. Đảm bảo đầu ra ổn định luôn nằm trong giải từ (4.75V 
đến 5.25V).
* Đảm bảo thông số : Vi - V0 > 3V. Thông số này phải luôn đảm bảo 
khi cấp nguồn cho 7805. Tức là điện áp cấp vào cho 7805 phải nằm 
trong 8V đến 40V. Nếu dưới 8V thì mạch ổn áp không còn tác dụng. 
Thông thường người ta không bao giờ cấp nguồn 8V vào cả mà người ta 
phải cấp nguồn lớn hơn ít nhất là gấp đôi nguồn đầu ra để tráng trường 
hợp sụt áp đầu vào sinh ra nguồn đầu ra không ổn định trong thời gian 
ngắn.
* Đảm bảo tản nhiệt tốt cho 7805 khi chạy với tải. Khi công suất tăng 
lên thì do 7805 là linh kiện bán dẫn công suất nên rất nóng khi tải lớn. 
Để tráng hỏng linh kiện và cho linh kiện hoạt động trong nhiệt độ bình 
thường thì cần phải tản nhiệt tốt.

2) Thành phần lọc nguồn và lọc nhiễu

*  Như chúng ta đã biết thì các tụ C1 và C4 là các tụ hóa dùng để lọc 
điện áp. Vì đây là điện áp 1 chiều nhưng chưa được phằng vẫn còn các 
gợn nhấp nhô nên các tụ này có tác dụng lọc nguồn cho thành điện áp 
một chiều phẳng
+ Tụ C1 là lọc nguồn đầu vào cho 7805. Tụ này là tụ hóa phải có điện 
dung đủ lớn để lọc phẳng điện áp đầu vào và điện áp tụ chịu đựng phải 
lớn hơn điện áp đầu vào
+ Tụ C4 là lọc nguồn đầu ra cho 7805. Tụ này cũng là tụ hóa dùng để 
lọc nguồn đầu ra cho băng phẳng
* Trong thành phần một chiều còn có các sóng điều hòa bậc 2, 3..., sóng 
nhấp nhô có tần số cao, nhiễu bên ngoài. Các sóng này ảnh hưởng đến 
hoạt động của 7805. Nếu trong mạch tồn tại những thành phần sóng này 
sẽ làm sai sót khó phát hiện trong mạch làm cho mạch hoạt động không 



ổn định
Hai tụ lọc nhiễu tần số cao C2 và C4. Tụ này phải là tụ không phân cực, 
tụ Ceramic. Hai tụ này lọc các thành phần trên cho đầu vào v  đầu ra 
đảm  bảo cho mạch hoạt động bình thường

3) Thành phần bảo vệ và chống dòng ngược

* Để  bảo vệ cho 7805 chúng ta cần phải dùng 1 cầu chì bảo vệ cho 
7805. Trường hợp 7805 quá tải (>1A) thì cầu chì sẽ đứt. Không biết thế 
nào chứ dùng 7805 ngắn mạch đầu ra trong thời gian thì 7805 không 
chết mà nóng rẫy lên. Do đó cầu chì sẽ bảo vệ trường hợp này.
* Chống dòng ngược hay bảo vệ mạch chống dòng ngược là mạch nào 
cũng phải có trong mạch 1 chiều. Tránh được trường hợp người sử dụng 
lắp ngược nguồn sinh ra hỏng mạch và cháy mạch. Diode 3A có tác 
dụng bảo vệ hiện tượng lắp ngược nguồn đầu vào để bảo vệ mạch. Cái 
này rất quan trọng trong mạch 1 chiều

4) Kết quả và mạch PCB

Trong mạch sử dụng rất ít linh kiện nên mạch khá đơn giản. Làm thủ 
công rất nhanh. Mạch như sau :



5) Hướng phát triển của mạch

Với mạch này có thể dùng nhiều cho các dòng của 78. Nếu như các pác 
muốn ổn định điện áp ở 6V,8V, 12V... Chỉ cần chọn 78 thích hợp với 
điện áp các bạn muốn ổn áp như 78006, 78008, 7812... Nguyên lý cũng 
giống như mạch ổn định trên và chỉ khác là các IC 78xx tương ứng với 
điện áp ra cần.


